SÁU BẬC SỐNG

Kính lạy Chúa Thánh Thần!

Chúa là Đấng Bảo Tồn sự sống cho nhân gian. Đấng yêu thương và luôn canh tân cuộc sống con người hướng về chân lý là sự sống vĩnh hằng, và là hạnh phúc hoan lạc thiên thu.

Con kính cẩn tạ ơn Chúa Thánh Thần đã hành động nơi con vì yêu thương con và yêu thương các linh hồn. Xin chúc tụng Chúa muôn đời.

Con xin được cùng Mẹ Maria Rất Thánh Đồng Trinh và Cha Thánh Giuse viết tập sách nhỏ này. Gởi đến người con nhỏ con yêu dấu. Xin nhờ Mẹ và Thánh Cả giúp con hoàn thành nó.

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi,

Cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Chúc tụng Chúa muôn muôn ngàn đời

Amen. Alleluia!

Bích Ngọc con yêu thương!

Đã từng dò dẫm từng bước đường nhân đức, khát khao và trăn trở với tháng năm dài. Ngập ngừng bỡ ngỡ từng chặng, từng lối rẽ tâm linh, bố không biết mình đã đi được đến đâu, tiến hay lùi. Cũng từng hoang mang có bị các anh ấy (ma quỉ) lừa dối hay không trong việc thực thi nhân đức và trong đời sống tâm giao với Thiên Chúa.

Vì bố không còn nhiều thời gian ở thế gian để chăm sóc linh hồn con. Như bố đã từng đem hết yêu thương cẩn trọng, ân cần chăm sóc linh hồn anh chị em con. Nên sau khi đi thăm các con mấy vòng, kể từ trước dịp lễ Thánh Phêrô-Phaolô. Bố nhận thấy nhu cầu tâm linh của các con rất cần đến những gì bố sẽ viết sau đây, đặc biệt là con. Vì thế, hôm nay (05/09/2007) bố khởi sự viết cho con gái nhỏ yêu dấu của bố. Viết riêng cho con nhưng cũng rất mong muốn con sẽ quảng đại chia sẻ sớm với anh chị em con. Dòng sữa chân lý ngọt ngào của Thiên Chúa Tình Yêu đang chảy ra từ trái tim người nô bộc của các con đây. Những gì con được lãnh nhận nhưng không, con hãy trao ban tích cực cách nhưng không. Rồi con sẽ có được cả kho tàng vĩnh phúc dồi dào trên thiên quốc, nơi nhà của Cha con.

Hỡi con dấu yêu!

Đừng ngần ngại, đừng do dự kẻo bản tính tự nhiên vốn dễ nuông chiều thân xác tro bụi này của chúng ta ở nơi con, nó làm trễ nải bước hành trình con tiến về với Thiên Chúa, Đấng đã tác tạo con trong dạ mẹ con và cho Con Duy Nhất của Ngài xuống thế cứu độ con. So với vĩnh cửu thời gian, tuổi thọ của một đời người có là mấy. Huống hồ chi bố con ta lại được diễm phúc trở về cung lòng Thiên Chúa trước cái thời gian con người cho là may mắn ấy. Rồi tất cả sẽ qua đi mau chóng, chỉ còn lại linh hồn chúng ta phải đối mặt với ánh sáng chân lý mà Đức Kitô Giêsu đã mang đến thế gian. Ánh sang chân lý ấy là chính Người, là cuộc sống Người với giá máu cứu độ của Người trên thập giá. Chúng ta đã lãnh nhận tình yêu và ân sủng sự sống của Người, bắt đầu từ bí tích thanh tẩy. Chúng ta đã đáp trả sự thật này như thế nào, tất cả sẽ đòi chúng ta trả lẽ. Con đường Người đã vạch ra thật  rõ ràng “Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô” (Ga 17.3). Con yêu ơi! Chớ có ngập ngừng lưu luyến thế gian mà không tiến bước đi tìm Thiên Chúa ở trong con.

Có rất nhiều người khao khát, muốn bước đi trên Đường mà không có ai dẫn dắt. Còn con, con diễm phúc biết mấy, con lại biếng lười, do dự sao? Hãy bắt đầu đi và bắt đầu cách mạnh mẽ, thật quyết tâm. Kẻo khi thời gian hết, bóng đêm sự chết phủ lên rồi, lúc đó con có hối tiếc bao nhiêu cũng muộn màng.

Và con hãy ghi nhớ điều này, con không thể vào Nước Trời mỗi mình con. Con không thể yêu Thiên Chúa mà không có hình bóng của tha nhân trong tình yêu con dành cho Ngài. Con không thể nói con yêu Ngài thật nhiều mà không ước mong làm vinh danh Ngài, bằng cách cùng Ngài cứu lấy các linh hồn.

Người nô bộc của con ghi lại những trải nghiệm tâm linh. Hy vọng nó có thể giúp các con tiến bước dễ dàng hơn trên đường nhân đức, dẫn các con về với Thiên Chúa, Đấng hằng mong mỏi biết mấy được ôm các con trong tình yêu vĩnh hằng. Để con có thể mạnh dạn khát khao nên thánh, con hãy ghi tâm điều này: Thiên Chúa có thể làm tất cả những gì Người muốn, cho bất cứ ai, bất cứ ở đâu, trong thời gian nào và ở thời đại nào. Những con đường nên thánh (linh đạo thiêng liêng) ân sủng thấm nhuần phong phú và vinh diệu như công trình tạo dựng tuyệt vời của Ngài.

Nguyện chúc con được dồi dào bảy ơn Chúa Thánh Thần, để con có thể lãnh hội được những điều bố viết cho con đây, và đủ sức mạnh, can đảm tận hiến mình cho Thiên Chúa, bay cao trên bầu trời công chính, trọn lành.

Con nhỏ dấu yêu ơi!

Hãy đưa tay con ra, bố sẽ dắt dìu con đi vào đường tình thơ ấu! Cho Vườn Cỏ hoa thêm ngời sáng bởi được rạng rỡ sắc hương bông hoa màu bích ngọc…
A. SÁU BẬC SỐNG

· Bậc Sống Khô Khan (tội lỗi)

1. Không mộ mến việc đạo đức. Hoặc làm việc đạo đức với ý không ngay lành

2. Sống đam mê hưởng thụ

3. Ích kỷ, nặng nề ý riêng, giàu tự ái

4. Dễ dàng phạm tội trọng

5. Lười nhác, vô tâm với việc học biết Chúa

· Bậc Sống Thường Tình

1. Thỉnh thoảng còn làm việc đạo đức với ý không ngay lành

2. Phục vụ “tôi” nhiều hơn thực thi nhân đức

3. Sống ý riêng, nhiều tự ái

Vẫn phân biệt điều tốt xấu, đúng sai.

4. Dễ dàng phạm tội nhẹ cả lòng

Khi gặp thử thách không ngại phạm tội trọng

5. Biết chút ít về niềm tin, còn xem nhẹ việc học biết Chúa

· Bậc Sống Đạo Đức

1. Làm việc đạo đức với ý ngay lành

2. Tập tành sống nhân đức

3. Còn ý riêng, nhưng vẫn biết sống cho tha nhân

4. Dễ phạm tội nhẹ, còn khả năng phạm tội trọng

5. Kém hiểu biết về đạo lý Chúa Kitô. Thích học hỏi nhưng không chịu khó đào sâu

· Bậc Sống Thánh Thiện

1. Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân. Làm hoàn toàn vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các linh hồn

2. Sống nhân đức, bác ái với tha nhân

3. Từ bỏ nhiều ý riêng, còn chút ít tự ái, vẫn chưa sống trọn thánh ý Chúa

4. Không còn phạm tội mọn cả lòng

5. Hiểu biết nhiều về niềm tin. Luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý

· Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn

1. Đời sống là hy tế dâng lên Thiên Chúa

Sống hay chết đều để vinh danh Thiên Chúa, mưu ích cho các linh hồn được cứu độ

2. Dám hy sinh tất cả vì nước trời

3. Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa. Tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu

4. Còn khuyết điểm và lỗi lầm

5. Hiểu biết sâu rộng về chân lý đức tin

· Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo (Bậc Nhiệm Hiệp)

1. Nhiệm hiệp với Thiên Chúa. Sống là kéo dài cuộc sống của Chúa Kitô

2. Mọi sự của linh hồn là của Chúa. Luôn xem mình là người quản lý tạm thời mọi sự mình có

3. Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn

4. Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy những tì vết của linh hồn

5. Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí. Có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.

***

Làm người Kitô hữu, tuy với ân sủng tự nhiên không đồng đều. Người khôn ngoan, kẻ thông minh; người học cao, kẻ dốt nát; người mạnh khỏe, kẻ yếu ớt…Tất cả như những bông hoa có muôn vàn hương sắc khác nhau. Nhưng tất cả đều có bổn phận phải làm lời nén bạc Chúa trao.

“Quả thế, cũng như người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người…” (Mt 25, 14-30)

Bích Ngọc con yêu! Thiên Chúa trao ban ân sủng tự nhiên không đồng đều cho tạo vật, cho con người nói riêng. Thiên Chúa cho tạo vật và con người có cơ hội chiêm ngưỡng sự phong phú kỳ diệu, hiển vinh quyền năng tác tạo siêu việt của Ngài. Đồng thời cũng mạc khải sự công bằng nhất quán của Ngài, trong việc thể hiện tình thương xót hải hà và công minh vô cùng của Thiên Chúa. Lẽ nào những người cha mẹ tốt lành thánh thiện và những người cha mẹ xấu xa gian ác lại sinh ra con cái giống nhau sao? Kẻ suốt đời vay nợ nghĩa nhân làm người khác đau khổ và người luôn chịu đau khổ hy sinh vì hạnh phúc của tha nhân, lại có hậu duệ phần phúc bằng nhau thì còn đâu là công bằng trong yêu thương nữa. Do đó, nếu những con người xấu xa gian ác vẫn có những người họ thương yêu thật lòng, sống tốt với nhau. Từ chút ít hạt giống nhân đức này, Thiên Chúa sẽ cho con cháu họ có người được lãnh nhận nhiều nén bạc sủng ân. Thiên Chúa vừa yêu thương vô hạn, vừa công bằng tuyệt đối là thế. Đọc kinh thánh cựu ước chúng ta nhận thấy rõ điều này.

Thế nên, trong sự công bằng quân phân Thiên Chúa ban phát ân sủng tự nhiên cho con người. Và Ngài sẽ đòi mỗi người phải trả lẽ về những nén bạc ân sủng của Ngài. “Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ…” (Mt 25, 16-19)

Trong đức tin, ân sủng siêu nhiên có khác hơn, mỗi người từ bí tích rửa tội đến các bí tích khai tâm, tất cả đều được lãnh nhận giống nhau và như nhau. “Có một người quí tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến…” (Lc 19, 12-27)

Trình thuật Tin Mừng này của Thánh Luca, người chủ lại phân phát cho gia nhân mình đồng đều mỗi người một nén bạc. Và bảo họ phải lo làm lời cho tới khi chủ đến. Chủ ý thần học của Thánh Luca nói đến ân sủng đồng đều mỗi người tín hữu lãnh nhận, khi gia nhập Hội Thánh. Nếu hiệu quả của những ân sủng này có khác nhau đối với mỗi linh hồn, cũng do bởi ngay tự thuở đầu họ đã kính tin Thiên Chúa cách khác nhau.

Làm lời nén bạc hồng ân Chúa, tức làm cho đời sống đức tin mình sinh hoa trái thiêng liêng: Trưởng thành trong nhân đức, lập nên công nghiệp cho vinh danh Thiên Chúa và cứu các linh hồn.

Khát mong làm lời nén bạc ân sủng Chúa ban, cũng đồng nghĩa với khát khao nên thánh.

Sau đây là hình minh họa sáu bậc sống bố sẽ diễn giải cho con:
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Bích Ngọc con dấu yêu!

Hãy mở rộng linh hồn và trái tim con khát khao bảy ơn Chúa Thánh Thần: Ơn khôn ngoan và thông hiểu, ơn lo liệu và sức mạnh, ơn suy biết và đạo đức, ơn kính sợ Chúa. Để nhờ đó con có thể tung đôi cánh đức tin vững mạnh bay cao trong bầu trời ân sủng. Mà tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao Chúa dành ban cho những linh hồn thánh thiện.

Nguyện xin ánh sáng thần khí Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn con.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các bậc sống tâm linh con nhé!

B. CÁC BẬC SỐNG TÂM LINH

Chúng ta cùng ôn lại:

· Bí tích Thanh Tẩy và các ơn cơ bản

“Sau khi lãnh nhận Bích Tích Rửa Tội, Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho người được rửa tội ơn thánh hóa, ơn công chính hóa để người đó:

· Có khả năng tin tưởng, trông cậy và yêu mến Người nhờ các nhân đức đối thần;

· Có thể sống và hành động dưới tác động của Chúa Thánh Thần nhờ các hồng ân;

· Ngày càng hoàn thiện nhờ các nhân đức luân lý.

Đồng thời nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, họ tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vào sứ mạng ngôn sứ và vương đế của Người (GLHT 1265-1266).

Con nên biết, như trên hình minh họa, ơn tư tế, ơn ngôn sứ và ơn vương đế luôn gắn liền với ấn tín không bao giờ phai của Bí Tích Thánh Tẩy. Còn ba nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến tuy là ơn nhưng không Chúa ban cho linh hồn ngay khi lãnh nhận bí tích, nó có thể phát triển vững mạnh và phong phú lạ lùng, làm trổ sinh muôn vàn ân sủng khác cho linh hồn. Nhưng ban đầu nó như hạt giống được Thiên Chúa gieo vào mảnh đất linh hồn ta. Nếu chúng ta không chăm sóc, vun đắp cho nó phát triển, hạt giống sẽ chết đi.
I. BẬC SỐNG KHÔ KHAN (TỘI LỖI)

Hình minh họa cho chúng ta thấy ngay sau khi chịu phép rửa, tình trạng ân sủng mọi người đều như nhau. Mỗi người được trao một nén, đặc điểm thần học của Thánh Luca, khác biệt với dụ ngôn Yến Bạc của Thánh Mathêu. Qua Ngài Thiên Chúa muốn khẳng định sự công bằng đầu tiên, con người được lãnh nhận từ ơn cứu độ do lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa. Nền tảng ân sủng, điểm khởi đầu chung của tất cả những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần (Lc 19, 12-26).

Những người ở Bậc Sống Khô Khan là những người đã đem vùi chôn nén bạc ân sủng đời mình. Phung phá hết tài sản đức tin con Thiên Chúa. Những hạt giống ân sủng đời họ chẳng mọc lên được tí nào, hay vừa nẩy mầm đã khô héo ngay bởi gai góc nhân gian hoặc nắng gắt đam mê tính dục. Chỉ cần một khoảnh khắc hồi tâm, họ có thể thấy ngay những gai góc, đá sỏi bên trong tâm hồn họ và bên ngoài cuộc sống họ đã làm chết ngạt ân thiêng.

“…Khi linh hồn sa phạm tội trọng. Không có thứ tối tăm nào dày đặc hơn, không có thứ tối tăm đen đủi nào sánh bằng. Để có chút ý niệm về điều đó, các chị chỉ cần biết rằng dầu Vầng Thái Dương đã từng làm cho linh hồn nên lộng lẫy vẫn ở thâm cung linh hồn, nhưng dường như không có ở đó cho linh hồn tham dự, mặc dầu linh hồn có khả năng vui hưởng. Thiên Chúa cũng như thủy tinh có khả năng phản chiếu ánh mặt trời. Ở trong tình trạng này, linh hồn không lợi dụng được gì và bởi đó, hết mọi việc lành người ta thực hiện được trong khi mắc tội trọng đều không đáng công dự phần vinh quang thiên đàng, vì chúng không bắt nguồn từ Thiên Chúa…Tóm lại, bất cứ ai phạm tội trọng đều không có ý làm hài lòng Thiên Chúa, nhưng làm hài lòng ma quỷ là chính sự tối tăm, nên linh hồn đáng thương kia cũng trở nên chính sự tối tăm như nó.” (Lâu Đài Nội Tâm, Thánh Têrêsa Avila C II).

1. Không mộ mến việc đạo đức

Hoặc làm việc đạo đức với ý không ngay lành.

Linh hồn ở bậc sống này, tức đã rơi vào tình trạng ham hố hư danh, tham lam lợi lộc, đam mê lạc thú. Tinh thần thế tục choáng lấp hết linh hồn, họ như con thiêu thân mải mê lao vào ngọn lửa đời đời để đốt cháy chính bản thân mình. Đối với họ việc đạo đức là việc hủ lậu, lỗi thời và chẳng đem lại lợi ích gì.

Nếu họ có đi nhà thờ hay làm việc đạo đức cũng vì mục đích khác. Ví dụ, như để được người khác nể trọng tôn kính, được cơ hội lợi về vật chất hay tinh thần; được thỏa mãn lòng, vui thú cho bản thân v.v…

“Có một người cha chuẩn bị cho con đi thêm sức thật chu đáo. Ông lo lắng mọi bề tươm tất từ đầu đến cuối, nhất là trang điểm cho con gái ông thật đẹp. Trước khi đưa con đến nhà thờ, ông nói: “Công chúa nhỏ của cha ơi! Chỉ có dáng vẻ lộng lẫy của con trong chiếc váy này là quan trọng. Còn mọi sự chỉ là trò hề thôi con ạ.”

Linh hồn không mộ mến việc đạo đức, dễ có cơ hội nhận ra mình khô khan; nhưng nếu bị Satan lừa dối làm việc đạo đức với ý không ngay lành, sẽ chỉ thấy lớp vỏ hào nhoáng của việc đạo đức mình đang làm. Không hề biết mình đang sống tệ hại hơn người sống khô khan. Họ không chỉ sống lừa dối tha nhân và bản thân mình, họ như thể còn muốn lừa dối cả Thiên Chúa nữa. Linh hồn rơi vào tình trạng sống đạo đức giả hình.

Trường hợp khác, có những linh hồn tuy không có chủ ý sống giả hình rõ rệt như vừa nêu trên. Lúc ban đầu ý thật sự ngay lành khi tham gia các công việc mang tính đạo đức lâu dài. Như sinh hoạt các đoàn thể, làm công tác tông đồ, nhập cộng đoàn tu v.v…Sau đó bị cám dỗ ham lợi khi giữ tiền quỹ, hám danh lúc được bầu ở địa vị cao, muốn thỏa mãn mình khi gặp môi trường sống tiện nghi, Rồi giở nhiều thủ đoạn, mánh khóe để cho mình có được lợi, giữ được danh, hưởng thụ đam mê. Nhất là thỏa mãn tính tự ái con đẻ của kiêu ngạo qua những lớp áo đạo đức. Họ cứ sống “an nhàn” dài lâu như thế, nịnh trên chèn dưới, quỷ quyệt che lấp hành vi mình. Lúc bấy giờ họ trở thành những con sói đội lốt chiên, đáng sợ biết mấy khi đó là những con sói đội lốt chiên đầu đàn. Họ chực chờ vồ lấy những con chiên mới vào, nếu thấy có gì biểu hiện nguy hại cho địa vị của họ. Những linh hồn đó như bằng mọi giá đi tìm mình, tìm hư vinh cho mình trên con đường đến với Chúa. Điều tệ hại hơn nữa luôn rao giảng về mình, về gia đình mình, tự hào mình hoàn hảo, thông thái và thánh thiện hơn ai hết.

2. Sống đam mê hưởng thụ

Một khi linh hồn không quy hướng đời mình về với Thiên Chúa, chẳng ham thích đời sống đạo đức, ma quỷ sẽ lôi kéo ngay vào cuộc sống đam mê hưởng thụ. Lúc bấy giờ họ thấy đời tựa như Eva thấy trái cấm “trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn…” và cố tình quên “ăn nó vào sẽ chết” (St 3).

Đã rơi vào đời sống đam mê hưởng thụ, linh hồn tựa con vịt trời ăn no, mập ú không còn đủ sức bay lên theo đàn. Tự họ, con đường duy nhất là từ từ đi vào hỏa ngục. Nếu không có sự can thiệp bởi trời, hay bởi công nghiệp và lời cầu nguyện của những người thánh thiện, chỉ khi nào họ gặp phải đau khổ lớn lao, để trải nghiệm đời là hư vô, tất cả hạnh phúc của đời chỉ phù phiếm chóng qua, họ mới quay về vời Thiên Chúa. Thói sống lúc nào cũng đòi hỏi tiện nghi, trái với nhân đức khó nghèo, bắt nguồn từ gốc rễ thích đam mê thụ hưởng. Nhận ra mình có tính cách này hãy cảnh giác, vì mình không sống cao hơn bậc sống này mấy đâu.

Với một số linh hồn khác, đời sống đạo đức có cao hơn, họ không hoàn toàn sống đam mê thụ hưởng, nhưng chỉ đam mê một vài điều gì đấy, thích hưởng thụ một sở thích nào đó. Mà đôi khi vì thế bất chấp lời khuyên phúc âm, bất chấp lề luật. Như thế tình trạng tâm linh của linh hồn cũng không mấy khá hơn. Nếu không mau chóng dứt bỏ, sự đam mê thụ hưởng bột phần mình đang có, sẽ lôi kéo linh hồn ở lại thế gian và thuộc về thế gian. Linh hồn muốn theo Chúa Kitô phải từ bỏ thế gian và chính mình. Từ bỏ càng nhiều càng tận tuyệt, linh hồn càng chứng tỏ mình khát mong yêu kính Chúa trên hết mọi sự.

Ngoài những đam mê vật chất, hưởng thụ cho thân xác còn có những đam mê tinh thần. Những đam mê tinh thần, mặc dù có thanh tao hơn, đôi khi cũng đem lại một số hữu ích cho cuộc sống trần gian. Nhưng chính bản chất của đam mê, lâm vào nó đều nặng mùi tính dục. Đam mê sẽ không giữ được chừng mực, làm ngăn trở linh hồn tiến bước trên đường nhân đức. Làm lỗi lời khuyên từ bỏ và đức vâng phục, nó cũng sẽ đem lại những nguy hại không kém phần nguy hiểm cho linh hồn. “Vậy tôi bắt đầu tham dự hết cuộc giải trí này đến cuộc giải trí khác, tiêu khiển hết phù phiếm này đến phù phiếm khác, lăn xả vào hết dịp tội này đến dịp tội khác. Tôi đã sa vào rất nhiều dịp tội nặng nề, và tất cả những chuyện tầm phào này kéo hồn tôi xa lìa Thiên Chúa đến nỗi tôi cảm thấy xấu hổ không muốn trở lại và chuyện trò thân mật với Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện nữa.” (Tự Thuật. Têrêsa Avila Chương VII). Bởi vì dáng vẻ tốt lành ban đầu của nó, sẽ đưa đến những cám dỗ tinh vi đa dạng. Ví dụ chơi cờ tướng hay một môn thể thao, một trò tiêu khiển nào đó, lúc chơi thường tình bao giờ cũng khơi dậy lòng hiếu thắng muốn hơn người. Lòng hiếu thắng lại là anh em sinh đôi của tính tự ái, con đẻ của kiêu ngạo. Bố chứng kiến, vì lỡ ván cờ, lỡ cuộc chơi bóng bàn, vị linh mục từ chối tiếp khách, với lý do giờ nào việc đó. Có thể ngờ đâu đó là giây phút cuối của một linh hồn, họ cần được hòa giải với Chúa, với Giáo Hội. Hoặc có thể người đến là để xin xức dầu gấp cho thân nhân. Và như thế người mục tử đã tiễn đưa linh hồn con chiên về thế giới bên kia trong tối tăm tội trọng, bằng cuộc chơi của mình. Giờ nào việc đó là điều tốt, nhưng nó chỉ tốt trong bổn phận, chứ không phải trong đam mê bỏ việc bổn phận chính của mình. Và đôi khi linh hồn cũng phải chọn không làm một điều tốt, để làm một điều khác tốt hơn. Dù là đam mê tinh thần nó cũng sẽ thành dịp tội nặng nề, thập phần nguy hiểm cho linh hồn.

3. Ích kỷ, nặng nề ý riêng, giàu tự ái

Cám dỗ kéo theo cám dỗ, thói xấu sinh ra thói xấu. Không mộ mến việc đạo đức, không tập từ bỏ chính bản thân mình, sẽ dẫn đến việc sống đam mê thụ hưởng và nuôi dưỡng cái “tôi” mình. Vì thế nơi linh hồn thể hiện rõ sự tham lam ích kỷ cả tinh thần lẫn vật chất. Họ chẳng bao giờ thấy thỏa mãn với những gì mình có. Không cảm thấy đủ mãi, nên linh hồn trở thành nô lệ phục vụ cho hai ông chủ Tham Lam và Ích Kỷ. Luôn giữ chặt những gì mình có và tích cực vơ vét thêm, muốn sở hữu mọi sự của cuộc sống đời tạm này. Người sống ở bậc này, hy sinh cho tha nhân đối với họ thật là khó, thật nặng nề. Giúp đỡ ai là điều họa hiếm trong đời sống họ.

Giàu tự ái được thể hiện luôn bảo thủ, không hề có thiện chí lắng nghe ý kiến của người khác, dù cho có lúc nhận ra mình đã sai. Và chỉ cần bị xúc phạm nhẹ, bị tổn thương đôi chút, hoặc thiệt hại nho nhỏ, họ dễ dàng giận dữ, phẫn nộ, trách cứ tha nhân nặng nề, thậm chí khuynh hướng trả thù cũng không ít. Họ thường trách cứ người chung quanh, sẵn sàng đổ lỗi cho ai đó, kể cả cho Thiên Chúa.

Linh hồn vì quá yêu bản thân nên không cho phép ai xúc phạm hay làm tổn thương mình. Họ giàu cả tự ái thiêng liêng, những gì Chúa ban cho, Chúa lấy lại họ không chịu đựng nổi. Như ngôn sứ Giôna không tuân phục Chúa, rồi dễ dàng trách cứ Chúa làm khô héo cây thầu dầu che mát ông. Dù ông không trồng, không chăm sóc nó (Gn 4, 1-11).

4. Dễ dàng phạm tội trọng

“Sau buổi thiết triều, vua thánh Lu-y hỏi quần thần “Nếu các khanh phải chọn lựa giữa bệnh cùi và tội trọng, các khanh sẽ chọn điều nào?” Tất cả trả lời “Thần sẽ chọn tội trọng.” Còn vua thánh nói “Trẫm thà chịu nhiều thứ bệnh cùi, chứ không phạm một tội trọng.”

Một nam tu sinh đã sống trong dòng được năm năm. Em thổ lộ “Con biết rõ con phạm tội trọng, đang mất ơn nghĩa Chúa. Nhưng con vẫn rước Thánh Thể Chúa như bình thường…vì con không thể làm khác anh em. Hơn nữa sau khi rước Thánh Thể con lại thấy bình an hơn” (!)

Có người nữ tu khác, bề trên dòng không cho chị khấn trọn, phải kéo dài thêm ba năm khấn tạm. Chị không bằng lòng, xin ra khỏi dòng. Một thời gian ngắn ngay sau đó, mối quan hệ bất chính của chị với một thầy dòng bị bại lộ. Bại lộ bởi vì khi biết được thầy hai lòng, không chung thủy với chị, chị định tâm cho cả hai cùng chết. Trong một cuộc mây mưa, chị lén dùng dao đâm tình nhân nhưng không trúng tim mà trúng vai. Mặc dù rất đau đớn vì vết thương được ngoái rộng. Người tình trăm năm đã đánh nàng bất tỉnh rồi tri hô lên…

Điều đáng sợ, đáng nói ở đây, các nhân vật đều ở môi trường  đời tu cộng đoàn. Nhưng họ thật dễ dàng phạm tội trọng. Đã như thế thì…người thế gian nói không hết tình trạng sống trong tội trọng.

Đối với người thuộc bậc sống này, có thể nói không còn lề luật nữa. Mọi quan niệm của họ đã bị tục hóa, đức tin chết, Thiên Chúa thật xa vời, chẳng biết Ngài có hay không nữa. Vì thế, chỉ cần thấy đem lại cho họ sự vinh sang trần gian, lợi danh, lạc thú họ sẽ xem luật Chúa nhẹ như không. Nếu thuộc diện có học thức, nặng bệnh sĩ, họ sẽ khéo léo che đậy tội lỗi bằng nhiều cách. Cố mặc lấy hình thức đạo đức, tỏ ra mình cũng có lương tri.

Sống khô khan như vậy họ xem thường bí tích, bỏ cầu nguyện. Nếu phải nóng, bốc lấy tai, nguội rồi chẳng xem ai ra gì. Họ có lãnh nhận bí tích cũng với tâm hồn trống rỗng, lạnh nhạt thờ ơ. Phần ma quỷ, các anh ấy cố hết sức lừa dối loại bỏ những cơ hội làm cho linh hồn thức tỉnh, chỗi dậy. Càng sống lâu ngày trong tội linh hồn càng bám rễ sâu. Phạm tội trọng càng nhiều càng quen dần, ở trong tội mà chẳng thấy ngại ngùng. Thánh Têrêsa Avila đã nói về những người ở tình trạng này “Họ là những người bất hạnh và sống trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm” (LĐNT trang 16).

5. Lười nhác, vô tâm với việc học biết Chúa

Qua những câu chuyện kể hoàn toàn có thật ở trên, cho chúng ta thấy sự sa sút về đời sống đạo đức của giới trẻ ngày nay. Tình trạng sa sút này khởi đầu từ việc lười nhác, vô tâm trong việc học giáo lý. Tìm được một người thanh niên bỏ tâm sức đi tìm Chúa, khó như đi tìm ngọc trong cát trên sa mạc.

Khi bố đang viết bài này, có một em nam tu sinh, ăn cơm nhà Chúa xong chương trình đại học. Em đến tâm sự “Nghe đến cầu nguyện là con nổi da ốc. Con ghét đọc kinh quá thể, cứ đến giờ kinh phụng vụ là con sợ rùng mình. Chẳng có thích thú nào khi phải học giáo lý…”

Thời nay được mấy người tín hữu chuyên cần đọc thánh kinh, đọc sách thiêng liêng, kể cả giáo lý viên, các tu sỹ. Xu hướng xuống cấp này kế truyền sự kém hiểu biết về niềm tin Kitô. Sỹ số các em học giáo lý từ đầu khóa đến cuối khóa nơi các giáo xứ thế nào? Sự ham thích thật lòng học giáo lý để tìm hiểu Đạo Thánh Chúa, khai sáng chân lý vì nước trời có nữa không? Không phải bố có cái nhìn tiêu cực, mà xác suất những người vô tâm, lười nhác học biết Chúa bây giờ không phải ít.

Sự vô tâm của những linh hồn ở bậc sống này cũng đa dạng. Họ không chỉ không thích tiếp cận với vấn đề giáo lý. Có nhiều người không thích học giáo lý nhưng lại thích được mặc lấy hình thức đạo đức của người thường tham gia công tác giáo lý, có mặt ở trong các khóa đào tạo giáo lý. Chủ ý của họ không phải là học biết chân lý nhưng để tìm một chỗ danh dự, được thuộc bề mặt nổi của những người ở tầng lớp có kiến thức niềm tin. Hay tệ hại hơn nữa, ở giáo xứ X, có khóa đào tạo giáo lý viên dạy giáo lý hôn nhân dành cho người đứng tuổi. Có người đã lợi dụng lớp giáo lý để lơi lả trăng hoa ngoại tình. Rồi đi tới chỗ tống tiền và lừa tình. Vô tâm đến mức như thế đấy! Hoặc có người tự xưng mình tham gia gần hai mươi khóa học giáo lý. Nhưng khi tham dự Thánh Lễ đến lúc chúc bình an cho nhau. Họ quay sang thấy một người tội lỗi đang sám hối, họ đã không chào chúc bình an mà vội vã ngoảnh mặt quay người đi.

Lười nhác, vô tâm với việc học biết Chúa bằng cách nào đi nữa, sẽ là đầu mối dẫn đến việc sống bê tha, tội lỗi và khô khan. Đây là điểm quan trọng, nếu sa vào sẽ nên rất tệ hại, linh hồn ở trong bóng tối mà không biết được tình trạng thảm hại của mình đang rất tối tăm.

· Tóm lại:

Người ở bậc sống này, thể hiện ra họ không có đức tin. Nếu đã từng có, đó là thứ đức tin không việc làm, đức tin đã chết. Trên hình minh họa cho chúng ta thấy, gốc cây nho thiêng liêng linh hồn họ bị bệnh thối củ rễ. Có còn sống đấy cũng không sinh được hoa trái tốt lành nào. Thánh Têrêsa Avila xếp những người này vào những linh hồn ở ngoài cư sở tâm linh. “Còn khi, vì lỗi của mình mà linh hồn lìa bỏ mạch suối này và đi cắm rễ trong hồ nước tù đen hôi thối thì sẽ chỉ có thể phát sinh những điều bất hạnh và nhơ nhớp mà thôi.

Ở đây các chị nên ghi nhận rằng không phải mạch suối hay mặt trời chói lọi ở thâm cung linh hồn đã mất đi vẻ huy hoàng và lộng lẫy, vì mặt trời và mạch suối vẫn luôn luôn ở đó, và không có gì có thể làm mất đi vẻ lộng lẫy của nó. Nhưng nếu lấy vải dầy, thật đen bao bọc lấy khối thủy tinh đặt dưới dánh mặt trời, thì dẫu trời có nắng đến đâu, ánh sáng cũng không tác dụng gì trên khối thủy tinh cả.”

Lòng thương cảm những linh hồn khô khan tội lỗi đã khiến thánh nhân phải cất lên lời than vãn và mời gọi họ:

“Ôi các linh hồn đã được Máu Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, hãy học cho biết chính mình và hãy thương xót chính mình. Chắc hẳn, nếu hiểu được tình trạng của mình, làm sao các bạn lại không cố gắng để cạo đi thứ nhựa trám tội lỗi làm đen tấm thủy tinh linh hồn các bạn? Nên nhớ rằng, nếu chết trong tình trạng này, các bạn sẽ không bao giờ lại được vui hưởng ánh sáng Vầng Thái Dương Thiên Chúa…” (LĐNT Chương II trang 18-19)

Thánh nữ Catarina Sienna cũng được Thiên Chúa dùng ngài để khẳng định “Trái lại, những kẻ sống đời trụy lạc sa đọa, thì đặt rễ đó trên núi kiêu ngạo. Được trồng cách vô lối như thế, nó không sinh ra những trái của sự sống, nhưng chỉ sinh ra những trái của sự chết. Những trái đó, tức công việc của chúng, đều nhiễm độc bởi đủ thứ tội lỗi. Đôi khi chúng làm một vài việc tốt, nhưng vì rễ cây đã hư thối, linh hồn ở trong tình trạng tội trọng không thể làm một điều thiện đáng hưởng sự sống đời đời.” (Đối Thoại Đ 93)

II. BẬC SỐNG THƯỜNG TÌNH

Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, vai người anh cho chúng ta thấy rõ Đức Tin Kẻ Làm Thuê của bậc sống này.

Người anh ở cạnh cha, sống trong nhà cha với địa vị người con, mà tâm hồn lạc lối làm thuê, đi hoang xa vời vợi so với em mình. Trong lúc “người con hoang” hiểu cha, tin cha đến mức dám xin cha chia gia sản lúc ông còn sống. Người anh lại không dám xin chỉ một con dê con. Người em đi hoang còn nhận biết “người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa…” Còn người anh luôn ở trong tâm trạng thấy mình thiếu thốn, chịu vất vả của một người làm công. “Cha coi, bao nhiêu năm con hầu hạ cha, chẳng khi nào trái lệnh…” (Lc 15, 11-32) Vì sao thế?

Trong Giáo Hội, ngôi nhà thiêng liêng của Thiên Chúa, là con nhưng nhiều người sống như một người làm công cho Ngài. Đáng buồn thay khi ở với Ngài nhưng chẳng hiểu Ngài bao nhiêu, chẳng tin Ngài được mấy. Những người đạt đến bấc sống thường tình là những người đã vào được những cư sở thứ nhất “Theo tôi, đó là tình trạng một linh hồn không ở trong tội lỗi, nhưng như tôi đã nói, họ còn chìm ngập trong những sự ở đời này, vẫn bị của cải, danh dự và mọi thứ công việc chi phối đến nỗi, dầu thật sự, họ có muốn chiêm ngưỡng lâu đài và vui hưởng vẻ kiều diễm của chính mình mà vẫn không thể được, vì dường như họ không thể dứt khỏi ngần ấy chướng ngại.” (LĐNT Têrêsa Avila Chương I trang 26)

1. Thỉnh thoảng còn làm việc đạo đức với ý không ngay lành

Lên bậc sống này, linh hồn thật sự có đức tin. Nhưng là đức tin còn non yếu, dễ bị chao đảo, dễ dàng đánh mất. Nhất là luôn có ý hướng vụ lợi trong niềm tin. Tin Chúa để được lợi, lợi phần hồn, phần xác. Giống như niềm tin của một người làm công cho chủ, tôi làm cho ông và ông trả công cho tôi, đó là công bằng, sòng phẳng. Vì vậy, đức tin ở bậc này là đức tin của kẻ làm thuê.

Với ý hướng vụ lợi họ lập bàn thờ đẹp, xây nhà thờ khang trang, xây nhà dòng đồ sộ. Nếu không phải để được Thiên Chúa nhậm lời hơn, thì để nhất giáo phận, hơn xứ nọ dòng kia. Hoặc thêm hậu ý “mình có công lớn”, “mình tài giỏi” v.v…Đi lễ, đi đọc kinh người ta đi mình đi, có lúc chẳng nghĩ ngợi gì. Rồi khi gặp cám dỗ, gặp khó khăn, hay gặp dịp. Đi để khoe y phục mới, được người ta khen siêng năng, đạo đức. Đi để xin ơn trúng vé số, cho được mùa để xây nhà to. Sống đời tu, cố gắng nhiều không phải vì muốn tiến đức cho đẹp lòng Chúa, cho xứng bậc sống mình, nhưng cố gắng để được bề trên để ý khen tặng, cho mình có ơn gọi, cho mình đạo đức tốt lành hơn những người kia, hoặc để bề dưới không thấy mình khô khan bê trễ v.v…

Làm việc đạo đức, hoạt động tông đồ, dạy giáo lý thật nhiệt thành nhưng lại rao giảng “tôi” thay vì qui Kitô. Tin nhưng luôn có hậu ý cho được lợi. Để rồi lúc gặp gian nan thử thách, lộ rành rành sự sợ hãi, nản lòng, nhụt chí, bất mãn…

Đối với một số linh hồn có kiến thức đức tin nhiều hơn, sống đạo đức hơn nhưng còn vướng ở lại Bậc Sống Thường Tình vì thuộc hạng đức tin kẻ làm thuê, thì những ý không ngay lành được thánh hóa, thăng hoa lên rất nhiều. Song những tâm tình vụ lợi trong đức tin được ẩn dấu cách tinh vi dưới hình thức đạo đức. Có thể họ vô tình trong hành động nhưng hữu ý tại nguyên nhân (đức tin vụ lợi). Đời sống họ luôn có hậu ý vụ lợi cho thân xác hay linh hồn. Họ đã đi tìm mình, xin ơn để bản thân mình được đầy đủ, thoải mái và được tôn vinh. Lúc bấy giờ đức tin trở thành bảo chứng để phục vụ cho bản thân. Rơi vào trường hợp này, chúng ta thấy rõ là tâm tình tôn thờ, yêu mến Chúa thường khô nhạt nơi họ. Và sự khát khao từ bỏ chính mình cho đẹp lòng Thiên Chúa không có trong họ; vui chịu sỉ nhục, sống đức khó nghèo tâm linh vì danh Chúa, họ không hề màng tưởng đến. Vì vậy những hậu ý vụ lợi trong việc làm đạo đức thể hiện sự thấp kém, yếu đuối của đức tin.

Có linh hồn soạn một bài kinh để đọc ngay từ đầu ngày. Bản kinh đọc lên nghe thật đạo đức, vì nó xin thật nhiều ơn giúp cho kinh hồn sống thánh thiện. Chỉ tiếc thay lời kinh bỏ ngỏ, thánh thiện để làm gì? Thỏa mãn mình, tôn vinh mình hay thỏa mãn và tôn vinh Thiên Chúa? Một điều tiếc nữa bài kinh không hề có một lời nào quy hướng về Chúa, tôn vinh hay thờ phượng, mến yêu Ngài.

Khi lắng sâu tâm hồn suy niệm lời kinh, ta thấy linh hồn tựa kẻ làm thuê đòi ông chủ trả công bằng giá thánh thiện cho mình, vì mình tin ông, phục vụ ông. Hay nói khác đi, linh hồn như đang tráo đổi vai trò, minh trở thành ông chủ có quyền đòi hỏi gia nhân phải đưa những gì tốt lành cho mình.

Vì bị thu hút bởi địa vị tác giả và hình thức tốt lành của bài kinh, nhiều linh hồn đạo đức đã đem cho cộng đoàn đọc bài kinh trong giờ thinh lặng thánh trong thánh lễ.

Con gái yêu của bố hãy trầm lắng suy tư tâm tình của mấy vị thánh bố trích dẫn sau đây:

“Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích đang sống bằng cùng một sự sống tình yêu đã từng thiêu đốt Ngài trong những ngày Ngài còn lưu lại trên cõi thế. Trong trạng thái Nhiệm Tích, Ngài tiếp tục tôn thờ Cha Ngài bằng sự hủy mình sâu xa của Ngài.

…

Mẹ ứng đáp trạng thái khiêm nhường của Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích, nhờ nhân đức và những hành vi khiêm nhường; ứng đáp thân phận làm của lễ của Ngài, nhờ khả năng chịu đau khổ thực tế của Mẹ; ứng đáp trạng thái đền tạ của Ngài, bằng những hành vi tự nguyện hãm mình. Để tôn kính đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã tự mờ xóa mình đi…Mẹ nghèo như Chúa Giêsu trong nhiệm tích, thậm chí Mẹ còn nghèo hơn vì Mẹ còn có thể cảm nghiệm sự thiếu thốn thực tế của cái nghèo…
III Sự sống của người tôn thờ cũng phải như thế, nếu họ muốn sống trong Thánh Thể. Nhưng để đạt được sự sống kết hợp này, họ phải giải thoát mình khỏi nô lệ tính ích kỷ chỉ biết tìm mình – ngay cả trong việc phụng sự Thiên Chúa; có nói chuyện với Chúa Giêsu nó cũng chỉ nói về mình, về những chuyện riêng tư của nó; nó không biết cách đàm thoại với Chúa bằng chính Chúa, về những lợi ích cho vinh quang Chúa, về những ước muốn của Thánh Tâm Ngài; nó không biết cách ở lại lặng lẽ trầm mặc dưới chân Ngài, thỏa mãn với Ngài, không ước muốn gì trừ ra chính Ngài. Người ấy cần phải tự giải phóng mình ra khỏi tình trạng đó, tình trạng không biết nhẫn nại lắng nghe Chúa Giêsu, và nó làm ta nên giống như kẻ làm thuê sốt ruột chờ lãnh tiền công…

Đó là người tận tâm vô vị lợi. Họ không tận hiến bản thân để được hoàn thiện hoặc được sung sướng, để thu góp cho mình một gia tài thiêng liêng, hoặc để chiếm được Thiên Đàng xinh đẹp. Không, họ hiến mình vì tình yêu tinh ròng… “Để bước lên ngai vàng tình yêu, Cha cần phải có những người tôn thờ. Nếu không, Cha không thể được trưng bày cách trọng thể. Các con sẽ ở lại với Cha, các con sẽ là những người tôn thờ Cha; các con sẽ gắn bó với Ngôi Vị Cha; các con sẽ  hiện hữu cho Cha, như Cha sẽ sống cho các con. Các con sẽ đi đến chỗ từ bỏ tận tuyệt ý riêng các con, vì Cha muốn nó cho mình Cha. Hãy từ bỏ tư lợi, Cha sẽ  nhận lấy chúng” (Thánh Phê-rô Giualianô Eymard Người Say Yêu Thánh Thể Bài 28-29)

Vì tế nhị và tôn trọng bố không ghi lại bản kinh ra đây. Dù vậy vẫn thật buồn khi thấy các linh hồn chẳng hiểu gì mấy về chân lý đức tin. Trước Thánh Thể, trong giờ thiêng liêng kết hợp với Ngài, lại nói toàn về mình. Ngài không buồn sao được!

Sau đây là tâm tình của Thánh Gioan Thánh Giá, vị thánh thời danh về tu đức và thần bí học:

“Em chạy ra, gọi với theo Người, thì Người đã đi.”

“Cần biết rằng, xét về mặt tâm linh, cuộc ra đi ở đây được hiểu là hai cách bước theo Chúa: một là ra khỏi sự vật bằng cách ghê tởm và khinh chê chúng, hai là ra khỏi chính mình bằng cách quên mình đi…”

“Hãy nói với Chàng rằng tôi liệt nhược,

 tôi đau khổ và tôi chết.”

Cần lưu ý trong câu thơ này, linh hồn chẳng làm gì hơn là nêu lên với Người Yêu Dấu nỗi bức bách và khốn đốn của nó, vì khi đã yêu một cách tinh tế thì chẳng nhọc công xin xỏ những điều mình thiếu…Chúa biết rõ hơn chúng ta những gì thích hợp cho chúng ta, thứ hai, Người Yêu Dấu sẽ động lòng hơn khi thấy kẻ yêu Ngài đang có nhu cầu và đang biết nhẫn nại, thứ ba, khi nêu lên những gì mình thiếu, linh hồn ít bị rơi vào tính tự ái và sự ham lợi hơn là cứ xin xin xỏ xỏ những thứ có vẻ như cần cho nó…

“Để tìm kiếm tình tôi.”

… Lắm người không muốn vì Chúa mà nhích khỏi cái chỗ họ đang thích thú và hài lòng, chỉ ngồi đó mà chờ hưởng nếm hương vị của Chúa ngoài miệng và trong lòng, chứ không chịu bước lấy một bước, không chịu hy sinh từ bỏ một chút gì trong những thích thú, những an ủi và những ước muốn vô bổ của họ.

“Tôi sẽ chẳng hái hoa
5. Để tìm kiếm Thiên Chúa, cần có một trái tim trơ trụi và mạnh mẽ, thoát khỏi sự ràng buộc của mọi điều xấu và cả những điều tốt nào không tuần túy là Thiên Chúa.” (Khúc Linh Ca, CK 1-3)

Còn nhiều tâm tình tương tự của các vị thánh khác nữa. Bố không trích dẫn ra vì sẽ quá dài. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho con thấy sự không ngay lành trong việc đạo đức rất đa dạng. Nếu không có ơn thông hiểu đặc biệt sẽ rất khó nhận ra chúng.

2. Phục vụ cái “tôi” nhiều hơn sống nhân đức

Ở bậc sống này, dầu những bậc vị vọng, cũng sẽ thể hiện rõ trong cuộc sống cái “tôi” của mình. Tôi thích, tôi không thích, tôi muốn, tôi không chọn, tôi yêu, tôi ghét, tôi giận, tôi cần, tôi không cần v.v…Đối với họ “tôi” là trung tâm.

Có ông cha sở và ông thầy phó tế ở cùng một xứ. Nhà xứ có một cái giếng, và mỗi vị có riêng “cái gàu của tôi!” Ông nuôi gà, cụ nuôi vịt, rồi người đem bắp rải cho vịt ăn, kẻ đem thóc vãi cho gà ăn. Họ đuổi gà vịt lộn nhào. Lớn lối với nhau “bắp của tôi!” “thóc của tôi!” (Đây là chuyện có thật, bố còn chứng kiến những điều tệ hơn nữa)

“Tôi” là đỉnh cao nơi nào họ hiện diện. Về vật chất đã thật nặng nề, về tinh thần nào có kém chi: “Thời giờ của tôi”, “nguyên tắc của tôi”, “lập trường của tôi”, “sức khỏe tôi”…Còn làm nên những cái tôi tập thể “khóa học tôi”, “dòng tôi”, “lớp tu sỹ dòng tôi”, “giáo xứ tôi” v.v…Để rồi làm mồi cho Satan bởi ganh tị, ghét ghen, bất hòa, chia rẽ ngay trong nhiệm thể. “Đừng lúc nào cũng nói Tôi! Hãy bắt con thú đáng sợ và vô độ ấy quy phục tình yêu Thiên Chúa. Cái Tôi không được vào thiên đàng đâu” (Thánh Phanxicô At-xi-xi Cuộc Đời Ca Hát Tình Yêu trang 238).

Với đức tin kẻ làm thuê, linh hồn gắn liền với sự sợ hãi. Trong cuộc sống họ sợ hãi đủ điều, nhưng chủ yếu họ sợ hãi những gì làm tổn hại “cái tôi” của họ. “Dưới mũi nhọn của đau khổ, một số linh hồn bắt đầu gỡ mình ra khỏi chốn tối tăm, do những đau khổ chúng phải chịu, và cũng vì nghĩ đến hình khổ sẽ dành cho tội lỗi chúng. Bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi cách nô lệ này, chúng cố gắng thoát ra khỏi con sông và thải ra cái nọc độc do con bọ cạp bằng vàng đã chích vào người chúng. Vì chúng đã thích con bọ cạp quá đỗi, chứ không thích vừa phải, cho nên nó đã tiêm nọc độc vào chúng. Ý thức về tình trạng của mình, chúng cố gắng trỗi dậy và đi vào bờ, hầu đạt tới cây cầu. Nhưng sự sợ hãi nô lệ không đủ sức đưa chúng tới đó.

Quả vậy, thanh tẩy ngôi nhà mình khỏi tội trọng, mà không trang trí ngôi nhà bằng những nhân đức xây dựng trên tình yêu, nhưng trên sự sợ hãi, thì không đủ để đạt tới sự sống vĩnh cửu” (ĐT. Đ 49)
Nếu đời sống đạo có cao hơn nhưng tâm linh còn vướng lại ở điểm này trong Bậc Sống Thường Tình, làm tu sỹ sẽ thể hiện thích ở cộng đoàn này, sợ ở cộng đoàn kia: yêu vị bề trên này, ghét vị bề trên nọ. Làm con chiên, lo o bế Cha chánh, thờ ơ cha phó. Làm tông đồ mong ở địa vị này, tránh nhiệm vụ kia. Những gì có vẻ ngoài hèn kém, tầm thường nhưng lợi ích cho linh hồn lại lảng tránh cho xa. Yêu thích vẻ hào nhoáng thế tục.

Ở bậc này các linh hồn ấy vẫn có thể phục vụ hăng say, nhiệt thành trước mắt người đời. Nhưng nếu có ai chạm đến những gì thuộc về họ, thay đổi những gì họ đang sở hữu, dù điều đó rất thường tình, họ cũng sẽ cảm thấy mất mát lớn, hụt hẫng nặng nề, đau khổ dữ dằn. Vì xem nặng cái “tôi”, họ chưa học được đức nhẫn nhục vâng theo ý Chúa quan phòng.

3. Sống ý riêng, nhiều tự ái:

Dù ở đời thường hay trong cộng đoàn, đời sống người ở bậc này tựa cái lô-cốt khó gần gũi, dễ gây gỗ, mau bẳn gắt, gấp giận hờn. Ý kiến của họ là quan trọng nhất, việc họ làm phải đúng hơn.

Làm con họ dễ dàng bất mãn, chống đối cha mẹ. Làm anh chị họ nghiêm khắc, nặng nề bảo thủ, thiếu lòng khoan dung, thiếu tình huynh đệ. Làm cha mẹ họ cứng nhắc trong việc giáo dục, luôn áp đặt những việc phải làm bất kể tâm trạng con cái thế nào. Làm con chiên họ có thể giận cha xứ mà bỏ đạo. Đi tu họ gượng gạo vâng lời, trong lòng thường có lý do khống chế, không phục. Với bề dưới lại huênh hoang tự đắc, mỗi mệnh lệnh đều nặng thiên kiến, hẹp hòi v.v…

Nhiều tự ái, họ không chỉ tự ái với người đời mà cả với Thiên Chúa. Dễ dàng trách Chúa sao nắng mưa không theo ý họ. Được mùa, được việc họ quên mất tạ ơn, mất mùa, thất bại công việc họ phàn nàn trách Chúa. Trách Chúa sao quan phòng cho họ gặp đau khổ, sỉ nhục, hiểu lầm, bệnh tật, gian nan v.v…Tự ái với Chúa, họ cho rằng họ cầu nguyện như thế đã lâu, đã nhiều sao Chúa không nhậm lời. Họ có tài năng, có điều kiện, có người tựa nương, có của cải. Bây giờ sao Chúa rút lại ơn, lấy đi điều họ có, hoặc để lòng họ ra khô khan quá, không còn sự sốt sắng ngọt ngào thuở trước. Việc tông đồ họ làm từng thành công rực rỡ, bây giờ rã đám ê chề. Chán nản, nhụt chí, sa sút đức tin, than van, đổ lỗi cho ai đó hay cho Thiên Chúa. Như người anh trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, giận dỗi không vào nhà. Lên án em, trách móc cha, anh nào có biết được phận mình.

Nặng ý riêng, nhiều tự ái ở mẫu người trầm tính, họ sẽ trở thành người thâm hiểm, thủ đoạn. Họ xử sự mềm mỏng, trước mặt chuốc lòng người nhưng khắc cốt mọi lỡ lầm xúc phạm của tha nhân. Tự ái cao, lòng ghen tị cũng cao, họ thâm hiểm chà đạp, chèn ép những ai nổi bật hơn mình về tài đức. Trên đường thiêng liêng ý riêng và tự ái này được thể hiện “Những kẻ ấy muốn tự chọn lấy thời gian, tự chọn lấy không gian cho những ơn an ủi thiêng liêng và theo sở thích. Họ cũng muốn những gian truân, tức những tấn công của ma quỷ, nhưng phải hợp ý họ. Họ tự lừa dối mình, vì bị mù quáng bởi ý riêng mà Cha gọi là tự ái thiêng liêng.” (ĐT. Đ 99)

4. Dễ dàng phạm tội mọn cả lòng

Khi gặp thử thách không ngại phạm tội trọng

Linh hồn tin Chúa nhưng đang tôn thờ hai chủ, Thiên Chúa và chính họ. Bởi thế, nếu phạm tội nhẹ mà được lợi, được thỏa mãn ý riêng hay tình cảm, họ sẽ coi như không có gì đáng bận tâm. Họ tin mà không giữ, do đó lúc gặp cám dỗ nặng nề, thử thách lớn họ sẽ không ngại phạm tội trọng. Xem đó là điều đương nhiên phải xảy ra, không có gì áy náy lương tâm cho lắm. “Đi xưng tội thế là xong!” Để được lợi trước mắt vật chất hay tinh thần, hoặc tránh phải hy sinh nhiều, họ không đắn đo việc phạm luật dù ý thức rất rõ.

Nói chung đức tin của người ở bậc sống này có nhưng bấp bênh. Có chút lòng cậy trông, còn tình mến thì không. Nếu có mến Chúa, chẳng qua thứ tình cảm hời hợt mau thay đổi; thứ vốn để kiếm lãi. Bởi thế, với đức tin kẻ làm thuê khi thấy người khác làm sau giờ họ làm, cũng được nhận một đồng như họ, họ so đo, phản ứng gay gắt, chẳng hiểu gì về lòng thương xót, và lòng nhiệt thành yêu mến chủ xem chủ như cha (Mt 20, 1-16).

Thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la cũng bởi đã xem thường việc sa phạm tội nhẹ, nên người rơi vào tình trạng bị giam hãm trong tội lâu dài, đánh mất nhiều ân sủng Chúa ban. “Còn về tội nhẹ, tôi vẫn coi thường và chính vì sự bất cẩn đó đã là điều nguy hại cho tôi (Tiểu Sử Tự Thuật trang 26).

5. Biết chút ít về niềm tin, còn xem nhẹ việc học hỏi tìm biết Chúa

Ở trong tình trạng đức tin kẻ làm thuê, nên linh hồn dành nhiều thời giờ cho cuộc sống trần thế; hay cho việc của Chúa hơn là chính Chúa, tìm hào quang vinh dự của Ngài chớ không tìm Ngài. Thuở thiếu thời để lãnh bí tích, họ hời hợt học qua giáo lý cơ bản. Đi dâng lễ nghe giảng ở gốc cây quanh nhà thờ. Đi tu cố gắng học giáo lý cho tròn bổn phận, để khỏi bị cho về, hay để được khấn. Vì thế kiến thức giáo lý họ có chẳng hơn kiến thức văn hóa tôn giáo. Học như người lương dân học trong trường dòng, rất thuộc kinh thánh mà chẳng tin gì. Giáo lý không nuôi dưỡng được đức tin, vì không có lòng khát khao chân lý nơi họ. Chẳng mấy khi họ áp dụng lời Chúa vào cuộc sống họ.

Ở cuối bậc sống này sự hời hợt của linh hồn sẽ núp dưới lớp áo khéo léo hơn. Họ có thể ở trong môi trường được đào tạo nhiều, học nhiều giáo lý, học đỗ đạt cao, nhưng vẫn học với tâm trạng “một bổn phận phải làm” hay để tìm hư danh hoặc một mục đích trần thế nào đó.

Cuối cùng tích lũy một số vốn “kiến thức văn hóa tôn giáo”. Do đó họ không biết gì hơn các văn tự chết. Đời sống tâm linh vì vậy èo uột, đói khát mà không hay biết. Lời Chúa không thể phát huy thần khí sự sống thay đổi con người họ. Sự sống siêu nhiên và ánh sáng chân lý còn ở sau bức màn nguội lạnh, mờ tối của tâm trí họ. Vì thế, được nhà dòng nuôi, chăm lo cho từ đầu cấp hai cho đến khi học hết đại học. Họ cũng đã qua bao kỳ học giáo lý, nhưng sau đó dễ dàng bỏ dòng ra ngoài đời làm ăn cho thoải mái. Hạt giống chân lý gieo vào lòng họ bị não trạng thế gian làm chết ngạt. Như vậy sự “xem nhẹ việc học hỏi tìm biết Chúa” là tấm lòng không biết khát khao chân lý và sự sống vĩnh hằng.

· Tóm lại:

Đời sống đức tin ở bậc này là tin vì sợ hãi hỏa ngục, sợ hãi Thiên Chúa, Đấng có quyền phán xét mà tin. Thế nên “Rồi gió sợ hãi nô lệ thổi. Gió này làm cho con người sợ cái bóng của chính mình: nó sợ mất đi những gì nó ưa chuộng. Nó sợ mất sự sống, sợ mất con cái, sợ mất người yêu, sợ mất địa vị, sợ mất danh vọng và của cải, sợ mất tài sản của người thân: nó sợ vì tự ái, vì tham lam, vì hà tiện. Sự lo sợ này không để nó nghỉ ngơi lúc nào hết, còn làm vẩn đục mọi niềm vui của nó. Nó không sở hữu các tài sản này trong trật tự và theo thánh ý Cha, do đấy mà sinh ra sự sợ hãi kinh hoàng này…” (Đối Thoại Đ 94). Qua Thánh Ca-ta-ri-na, Chúa còn nói “Con có thấy không, những kẻ tìm cách thoát khỏi bùn nhơ của tội trọng, chỉ vì sợ hãi cách nô lệ? Nếu sau này những nỗ lực của chúng không được hứng khởi bởi lòng yêu mến các nhân đức, thì sự sợ hãi nô lệ sẽ không đủ để dẫn chúng tới đời sống vĩnh cửu” (Đối Thoại. Đ 58).

Đức tin của kẻ làm thuê, tin để được trả công sẽ đáng được nhận gì nào?

***

Bích Ngọc con yêu thương!

Bố viết cho con như viết sách, con có vui lòng không? Đọc có nhức đầu không con? Con tiếp nhận kiến thức mới lạ, hẳn phải căng thẳng rồi. Con cứ đọc từ từ, nếu cần đọc đi đọc lại nhiều lần, và gẫm suy rồi chân lý sẽ thấm vào con. Nếu thấy mệt mỏi tâm trí, không nên gắng đọc, hãy nghỉ ngơi đã.

Bố từng nghe con nói đọc những gì bố viết không cần quan tâm đến hình thức, nhưng cần hiểu được ý nghĩa điều bố viết, có phải không con? Thế thế thì con nên biết thêm điều này: Có thể một linh hồn đang sống được cả năm điểm của bậc sống mình. Nhưng cũng có những linh hồn nhờ ơn Chúa và sự cố gắng tiến đức, họ vươn lên từng điểm một, cho tới khi họ rút chân ra khỏi bậc sống thấp hơn trước đó. Rồi cũng có những linh hồn đã sống trọn được cả năm điểm của bậc sống cao hơn, nhưng vì sa ngã họ lại tuột hạng xuống bậc sống thấp hơn. Có một điều phải xác định, cho dù họ sống được ba điểm của Bậc Thánh Thiện, một điểm của Bậc Đạo Đức và một điểm ở Bậc Sống Thường Tình, thì đời sống tâm linh, đường nhân đức của họ vẫn xem họ đang ở Bậc Thường Tình. Tuy nhiên, với những linh hồn như thế, chỉ cần hiểu biết và một chút quyết tâm khao khát tiến đức, họ sẽ mau chóng tiến lên, rút chân ra khỏi bậc sống thấp hơn.

Con thấy mình vướng vào điểm nào ở hai bậc sống vừa đọc không? Nếu có, đừng sợ! Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta. Nào, đưa tay đây bố sẽ dìu con, bố con mình đi tiếp!

***

III. BẬC SỐNG ĐẠO ĐỨC

Rất ít người đạt tới bậc sống này. Không phải vì Bậc sống quá cao, quá khó so với năng lực của một linh hồn. Nhiều linh hồn có thể vươn tới ba, bốn điểm của Bậc Sống Đạo Đức, nhưng vẫn còn vướng mắc lại ở Bậc Sống Thường Tình. Bởi vì phần lớn các linh hồn không hiểu biết rõ về Đời Nội Tâm, đường nhân đức. Do đã không được sự hướng dẫn tốt trên đường tâm linh.

Đa số các linh mục theo “mốt” nhận con thiêng liêng, đóng vai linh hướng. Thật ra nhiều vị làm rất tốt công việc của một cha bảo trợ: giúp đỡ vật chất và nâng đỡ chút ít về tinh thần. Được mấy vị chăm sóc con thiêng liêng mình từng bước trên đường nhân đức? Và chăm sóc với tình mục tử cao quý?! Than ôi! Không thiếu những trường hợp như Mẹ Thánh Tê-rê-sa A-vi-la lâm vào “những vị ít thông thạo đã làm hại cho linh hồn tôi…Bởi kinh nghiệm, tôi đã nhận thấy rằng nếu các vị là những người nhân đức và có đời sống thánh thiện mà không có kiến thức gì thì tốt hơn là chỉ biết nửa vời…Những nó thật sự là tội nhẹ, các vị (ít thông thạo) bảo tôi là chẳng tội lỗi gì; trường hợp là tội trọng nặng nề, thì các ngài cho là tội nhẹ. Phán đoán như thế đã gây thiệt hại trầm trọng cho linh hồn tôi” (Tự Thuật, Chương 5 trang 32).

Lập lại lời Thánh Nữ Tê-rê-sa A-vi-la, hay kể chuyện về các linh mục, bố không có ý hạ bệ là giảm uy tín của các ngài. Bố nói đến cách chung để làm sáng tỏ chân lý, chứ không đụng chạm đến cá nhân ai. Trong sách Đối Thoại, Thánh Ca-ta-ri-na Si-en-na còn nói về các linh mục thê thảm hơn bội lần bố nói.

Bản thân bố nhiều lần xin các linh mục làm linh hướng. Vì lo lắng cho linh hồn mình, muốn vươn lên trên đường nhân đức từ bản chất của một kẻ đáng bỏ đi, đáng ngàn lần lót đáy hỏa ngục, mà bố chẳng biết phải làm sao, lần mò từ đâu. Tìm đến với các ngài, các ngài lạnh nhạt thờ ơ với con chiên ghẻ lở đang tha thiết mong được chữa lành. Có vị bố đến xin ngài làm linh hướng, ngài im lặng khoảng hai mươi phút, cho đến khi bố chào ra về cũng chẳng nói lời nào. Thật tủi buồn và đau đớn cho con chiên còn mang dòng máu sói trong người. Đang khắc khoải ước mong được thoát xác làm con chiên hiền lành của Nước Trời. Có vị khác ngay hôm đầu nhận lời lại nói “Thiên Chúa không bao giờ dùng kẻ tội lỗi.” Thế là tan biến chút hy vọng nhỏ nhoi trong linh hồn đang đau đớn sám hối. Có vị khác ở cách xa chỗ bố ở hai mươi lăm cây số. Ngài cho phép bố mỗi tháng được gặp ngài mười lăm phút. Đạp xe đạp trong mưa gió, đến nơi ngài không tiếp vì bận việc. Thế là buồn thất thểu ra về, đến tháng sau lại đi. Ôi con chiên bệnh tật này, nó không những đói khát chân lý mà còn đói khát tình mục tử biết bao! Phải chăng chính Chúa đã quan phòng như thế, để linh hồn cát bụi này được chính Ngài làm Cha Linh Hướng? Vị linh mục cuối cùng đã nhân danh Thiên Chúa khẳng quyết với bố như vậy.

Con yêu ơi! Chúng ta không thể sống bậc đạo đức hay tiến xa hơn nữa, nếu không được dạy bảo, hướng dẫn hẳn hoi. Trừ ra những ai được Thiên Chúa chọn cho chương trình của Ngài. Có ơn đoàn sủng, có ơn sống thánh thiện để dìu dắt các linh hồn về với Chúa. Những vị đó không cần sự hướng dẫn của người đời. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn họ, và thật diễm phúc cho những linh hồn đó.

1. Làm việc đạo đức với ý ngay lành

Tiến lên bậc sống này, linh hồn nhờ hiểu biết vững phần cơ bản các chân lý đức tin, nên trên hình minh họa ta thấy cây nho tâm linh đời họ đã trổ được nhánh ngang. Ba nhân đức đối thần hoạt động, nhờ đó các nhân đức luân lý cũng đua nhau phát triển.

Họ làm việc đạo đức không còn hậu ý vụ lợi nặng tính thế tục. Song phát xuất từ lòng mến và hướng về phần rỗi linh hồn mình. Lòng họ ghi khắc câu “Chính nhờ Người, với Người mà mọi vinh quang và chúc tụng đều quy về Chúa.” Tuy vậy họ vẫn chưa sống trọn được điều đó. Vì các quan năng thể xác và linh hồn vẫn chưa hoàn toàn thuận phục lý trí, cho nên đời sống họ còn nhiều thiếu sót lỡ lầm. Linh hồn vấp ngã rồi đứng lên, nhưng nhờ đã xa rời được tội trọng nên ơn Chúa vẫn tiếp tục thúc đẩy linh hồn tiến bước.

Trong Bậc Sống Đạo Đức, Thiên Chúa sẽ thử luyện sự kiên nhẫn, hoa trái lòng khiêm hạ của linh hồn, và dò xét cả sự trung tín đối với Người. Nên Thiên Chúa quan phòng, cho phép Sa-tan quấy phá, cám dỗ linh hồn, làm cho linh hồn chịu nhiều đau khổ, gian truân, bị hiểu lầm gây mất uy tín, mất danh dự…Linh hồn cố tiến đức thành công có, vấp phạm cũng có. Chúa nâng lên rồi Chúa hạ xuống, ban ơn an ủi cho lòng sốt mến rồi lại cất ơn đi, để linh hồn chịu sự khô khan cơ cực. Trí tuệ đôi lúc ra tối tăm, tâm tình khô nhạt, kinh nguyện không sốt sắng đem lại sự phấn khởi, khích lệ như thuở đầu. Thậm chí còn lo ra, chia trí lúc đọc kinh cầu nguyện, dâng thánh lễ, chầu Thánh Thể hơn lúc vừa tập tễnh đường nhân đức (LĐNT. Những Cư Sở Thứ Hai)

Linh hồn không còn làm việc đạo đức với tinh thần thế tục, vụ lợi tầm thường. Nhưng tâm linh chưa sống từ bỏ cao độ nên còn nhiều những đam mê thầm kín. Bởi đó việc đạo đức họ làm tuy có ý ngay lành nhưng chưa thể trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Thiên Chúa. Trong lúc đó vì yêu dấu linh hồn, muốn linh hồn thưởng nếm sự thiện hảo của Ngài, Thiên Chúa sẽ khích lệ ban cho linh hồn nhiều ơn an ủi, nhất là các linh hồn đã được chọn để thực hiện chương trình của Ngài. Nếu linh hồn ở linh đạo cả thể, họ có thể được nhận những ơn mang tính siêu nhiên ở cuối bậc sống này. Đồng thời Thiên Chúa cũng gia tăng thử thách đối với linh hồn. Họ có thể gặp đau khổ dồn dập, tứ bề vây hãm. Song chỉ cần linh hồn khiêm hạ nhẫn nại cậy trông, Thiên Chúa sẽ nâng đỡ linh hồn vượt qua hết mọi gian nan thử thách, đồng thời âu yếm đưa linh hồn vào bậc ân sủng cao hơn.

Đây là bậc sống linh hồn cố gắng gỡ chân mình khỏi những ràng buộc trần tục và dần dần giũ sạch mọi nết xấu (ĐT. Đ 26 trang 50)

2. Tập tành sống nhân đức
Các nhân đức đối thần nơi linh hồn dần phát triển. Bên cạnh sự sợ hãi mất phần phúc thiên đàng, sợ sa hỏa ngục, sợ đau khổ, sợ gian nan, sợ sỉ nhục…linh hồn cũng dần dần thật tâm yêu mến Chúa Kitô chịu đóng đinh.

Như đã nói trên, nhờ linh hồn thành tâm thiện chí cố gắng tiến lên trong nhân đức, nên đã bước vào được ngưỡng cửa tình yêu và ân sủng. Thiên Chúa quan tâm đến linh hồn nhiều hơn, thu hút linh hồn ngày càng mạnh hơn, và ban cho linh hồn những cuộc thanh tẩy, để các nhân đức nơi họ đâm rễ sâu, có thể sinh hoa trái dồi dào. Nhưng nếu không được hướng dẫn, linh hồn thường từ chối hay không tận dụng được các cuộc thanh tẩy này. Nỗi sợ hãi sẽ lấn chiếm tình mến, làm suy yếu đức tin. Như lòng tin của người tôi tớ, được ở trong nhà chủ, biết chủ, mến chủ, cậy dựa chủ. Song tất cả nằm trong giới hạn “tôi tớ”.

Sự sợ hãi này đi song đôi với tình mến trong hành trình tâm linh của linh hồn. Nó được thể hiện rõ rệt qua cuộc sống. Bắt đầu từ những sợ hãi tự nhiên: Học sợ thi không đậu, sợ những khó khăn sẽ đến, sợ bệnh tật, sợ bề trên, sợ không làm tròn trách nhiệm, sợ không được khấn, sợ mất người thân, sợ đi xứ khổ, sợ con hư hỏng v.v…Sợ như các thánh tông đồ, lúc đang đi với Chúa trên biển. Chúa vẫn bình thản ngủ mặc sóng gió dậy trời. Các ông khiếp đảm “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi…” Kết quả được thẩm định niềm tin “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4, 35-41). Thánh Phêrô mạnh dạn xin Thầy, xin đi đến với Thầy trên mặt biển, để rồi sợ sóng biển cho chìm xuống.

Kết quả xác định mức đức tin của ông “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Còn có nỗi sợ hãi lớn hơn, sợ như ngôn sứ Giôna, sợ đến trốn Chúa (Gn 1,1-16).

Sự sợ hãi tâm linh là sự sợ hãi các vấn đề trong nội tâm của linh hồn. Linh hồn trực diện đối mặt những thách đố tâm linh và nhân đức. Nảy sinh nhiều sự sợ hãi: Sợ lầm đường lạc lối, sợ không thắng nổi cám dỗ, thấy lòng khô khan quá sợ bị Chúa bỏ rơi, trót sa ngã phạm tội sợ đánh mất hết ơn Chúa ban, sợ không tiến được nữa trong nhân đức, sợ thành công rồi kiêu ngạo nên do dự tiến đức, sợ Sa-tan quấy phá làm ngã lòng, sợ cả chia trí lo ra không biết từ đâu cừ ào ào kéo đến mãi, sợ đến bất an ngột ngạt đức tin v.v…

Tình mến ở bậc này giống như tình mến của Thánh Phêrô tông đồ khi chưa được Thánh Thần củng cố. Phêrô từng cảm kích, hạnh phúc ở bên Chúa trong vinh quang của Người “Bỏ Thầy con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhưng khi nguy cơ đến, Phêrô đã mất hết can đảm. Ông không còn sức chịu đựng đau khổ vì Người, nguyên sự đe dọa đầu tiên của một cô gái, “một sự sợ hãi rất nô lệ, đã thắng lòng trung thành của ông: ông đã chối bỏ Người mà thề không quen biết Người bao giờ” (Mt 26, 74) (ĐT Đ 60).

Ở đầu bậc sống này và trải dài đến hết bậc sống, linh hồn phải đương đầu với nhiều nguy cơ bị cám dỗ nặng nề. Vì Sa tan sắp xếp chương trình cám dỗ tinh vi hơn. “Vào thời kỳ này, chắc chắn linh hồn phải chịu rất nhiều thử thách, nhất là khi ma quỷ thấy rằng linh hồn đã có những đặc điểm và thói quen (thực hành nhân đức) đến mức có triển vọng tiến rất xa, nên tất cả lực lượng hỏa ngục sẽ tập trung lại để kéo linh hồn lùi bước” (LĐNT C. Những Cư Sở Thứ Hai). Có một cám dỗ mà đa số các linh hồn bị vấp, họ làm việc đạo đức phụng sự Thiên Chúa để được ơn an ủi sốt mến. Thưởng nếm sự ngọt ngào của ân sủng, linh hồn đâm ra say sưa sự ngọt ngào ấy. Vô tình tìm kiếm, khao khát mãi ơn an ủi sốt mến, hóa ra chủ ý làm việc đạo đức để được sự thỏa thích cho mình. Con cần cẩn trọng với nó.

Ở bậc sống này, các nhân đức luân lý, linh hồn nhiệt thành thực thi, nhưng càng cố gắng càng thấy mình sai phạm nhiều. Xét mình lại luôn thấy lộ ra nơi bản thân nhiều khuyết điểm, bất toàn. Linh hồn cần hiểu rõ con đường Chúa đưa linh hồn đi ở bậc này là “chỉ có bậc thánh mới thấy được cái ngu của mình”. Chính nhờ thấy được mình, biết mình rõ linh hồn mới xây dựng được nhân đức trên nền móng tâm linh vững chắc. Không biết mình, mình vẫn vốn chỉ có vậy, tai hại hơn do không biết mình lại sống ảo tưởng về mình.

Nếu chủ quan, thiếu tỉnh thức và thiếu lòng khiêm hạ, linh hồn dễ rơi vào tự mãn lúc thấy mình thành công trên đường nhân đức. Sau một thời gian cố gắng luyện tập, linh hồn đạt được một số nhân đức nào đó, sẽ nghĩ đó là công lao của mình tạo nên. Linh hồn chưa đủ cảm nghiệm “tất cả là hồng ân”, và nhân đức chỉ như món đồ trang sức Chúa đeo cho linh hồn. Chúa có thể rút lại ơn ấy bất cứ lúc nào. Sự tốt lành và là công trạng của linh hồn chỉ có ở điểm hết lòng khao khát tiến đức và sự cố gắng vươn lên. Còn thành quả kia là kết quả của ân sủng khởi sự nơi linh hồn, từ ý nghĩ đầu tiên hướng về các nhân đức, cho tới lúc đạt được nó. Linh hồn mới tiến đức nên biết “thành công là đứng bên bờ vực thẳm sa ngã”. “Ngày nào ta thấy mình đứng vững, ngày đó ta đã ngã rồi”. Cho nên linh hồn phải hạ mình sâu thẳm trước Chúa, xem mình cần đến ơn cứu độ hơn ai hết và trọn lòng cậy trông. Nơi bản thân mình chẳng có gì đán tin tưởng.

Nếu không cánh tay nhân từ của Thiên Chúa sẽ buông lơi khỏi linh hồn, cho phép Satan vào cuộc sàng sảy linh hồn, tung tiếp những thành công khác nữa cho linh hồn gặt hái, để nuôi lớn lên con quái thú kiêu ngạo nơi linh hồn. Cho đến lúc linh hồn sa ngã, mới biết mình là hư vô đã muộn màng. Vì yêu thương Thiên Chúa sẽ bỏ mặc linh hồn sa ngã. Cho linh hồn hết đặt niềm tin vào bản thân, vào tạo vật. Chỉ một lòng tin và trông cậy Chúa thôi. Qua đó Thiên Chúa cũng biết rõ linh hồn nào thật lòng muốn tiến đức để làm đẹp ý Ngài, linh hồn nào đi tìm mình trên đường nhân đức.

3. Còn ý riêng, nhưng vẫn biết sống cho tha nhân

Vào chặng tâm linh này linh hồn đã biết tập từ bỏ ý riêng. Thực hành nguyên tắc “Con chỉ muốn những gì Chúa muốn, con chỉ chọn những gì Chúa đã chọn cho con”. Họ cố gắng sống không còn tìm cái mình thích, không ước muốn điều làm thỏa lòng mình, nhưng ý riêng là phần thâm sâu nhất của linh hồn. Họ phải dò dẫm từng bước thánh hóa nó, thăng hoa nó, từ bỏ nó. Tuy vậy dầu cố gắng mấy đi nữa, nếu không được Chúa nâng đỡ đặc biệt, linh hồn không thể vượt qua cửa ải này. Do đó ý riêng ở bậc sống này vẫn tồn tại.

Ý riêng khéo léo ẩn núp khi linh hồn chọn lựa đau khổ hợp theo ý mình. Họ vui lòng vác thánh giá nặng nề Chúa trao hợp ý họ. Nhưng lại không đón nhận thánh giá khác ý muốn dù nó nhẹ nhàng hơn. Chọn lựa ân sủng, chọn lựa thánh giá, còn sở thích, còn ước ao mong muốn dù tốt hay xấu là biểu hiện ý riêng còn tồn tại. Ngoại trừ trường hợp duy nhất là mong muốn, ước ao được sống theo thánh ý Chúa. Loại bỏ được ý riêng nên Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã xin Chúa “Xin ban cho con tình yêu theo như Chúa muốn và bằng mực Chúa muốn” (Một Tâm Hồn). Thánh nhân từ bỏ cả ước ao, và niềm hạnh phúc bản thân “Con rước Chúa để Chúa được thỏa lòng” (Một Tâm Hồn).

Mặc dù đời sống đạo đức đã cao, ý riêng vẫn tồn tại trong lời cầu nguyện, cầu xin. Họ có thể xin nhiều điều tốt đẹp để bảo đảm cho phần rỗi của mình. Nhưng không dám phó thác phần rỗi mình cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Họ muốn gặp Chúa trên đỉnh cao thánh thiện, song không thể gặp Ngài dưới đáy sâu thung lũng tội lỗi. Nếu sống ở đời thường ý riêng này càng khó từ bỏ hơn. Vì so với các tu sỹ, nhờ đức vâng phục cao quý, các tu sỹ có nhiều cơ hội để giết chết ý riêng mình. Sớm hoàn thiện được bản thân trên đường nhân đức.

Nhìn chung linh hồn đã tiến bước trên đường nhân đức, nên biết lắng nghe, biết cảm thông, biết quan tâm đến tha nhân và sẵn sàng phục vụ. Nhưng vẫn còn ý riêng chưa bỏ mình hoàn toàn vì thế tình cảm sẽ một phần hướng trở lại mình. Muốn tha nhân đáp trả, biết ơn và quan tâm đáp lại tình cảm, lòng tốt của mình. Họ cho đi cũng nhiều nhưng hy vọng được biết ơn hay đền đáp cũng có. Như vậy của lễ họ dâng Chúa chẳng tinh tuyền.

Trong mối tương giao với Thiên Chúa, ý riêng là trở ngại lớn làm ngăn suối ân sủng tuôn đổ xuống linh hồn. Nếu họ từ bỏ thế gian, từ bỏ ma quỷ mà không từ bỏ được chính mình, từ bỏ gốc rễ ý riêng, vào một lúc nào đó không ngờ, họ sẽ dang tay ra ôm lại tất cả.

4. Dễ dàng phạm tội nhẹ

Còn khả năng phạm tội trọng

Vì chưa biết mình đủ, chưa biết Thiên Chúa nhiều, nên linh hồn ý thức sự tác hại của tội lỗi chưa cao. Do đó, họ chưa cẩn trọng tránh xa dịp tội và cảm thấy nặng nề, day dứt thống hối sâu xa sau khi trót pham tội. Đó là lý do làm cho linh hồn thả lỏng dây cương cho ý chí, gián tiếp chuẩn chước cho mình phạm tội nhẹ khi cần.

Tuy vậy, ở bậc sống này Thiên Chúa đã ưu ái đối với linh hồn, nên Ngài ban ơn thúc đẩy soi sáng cho linh hồn ý thức dần hơn về tội, về sự thánh thiện cao cả khôn tả ở Đấng mà họ xúc phạm. Nhất là khi linh hồn đạt tới giai đoạn cuối bậc đạo đức, dĩ nhiên, miễn là linh hồn đừng ngã lòng trông cậy ở lì trong tội hay không còn khát khao tiến đức.

Còn quen thuộc với tội nhẹ nên mỗi khi gặp thử thách lớn, các khuynh hướng xấu nơi linh hồn sẽ chỗi dậy. Sa-tan cũng thừa dịp cám dỗ dắt gao lôi kéo linh hồn vấp ngã, nên linh hồn có thể sa vào tội trọng. “Vì thế, các con thân yêu, tôi nghĩ rằng hạnh phúc mà chúng ta phải cầu xin là được hưởng sự bảo đảm hoàn toàn của các phúc nhân. Vì nếu niềm vui duy nhất hệ ở việc làm vui lòng Chúa, thì làm sao có thể vui thú được khi bấy nhiêu sợ hãi không ngừng quấy nhiễu? Hãy nhớ rằng một số vị thánh sau khi đã nếm hưởng niềm vui này và những niềm vui cao siêu khác nữa mà còn sa phạm tội trọng, thì liệu chúng ta có thể chắc rằng Thiên Chúa sẽ giơ tay giúp chúng ta từ bỏ tội lỗi và hãm mình đền tội không? (Điều này ám chỉ một sự trợ giúp đặc biệt) (LĐNT. Những Cư Sở Thứ Ba trang 40). Vì vậy, nếu linh hồn không dốc quyết chiến đấu, không mở cánh cửa ý chí của linh hồn cho Satan vào và cậy trông vào Chúa. Họ dễ sa phạm tội trọng và rơi xuống bậc sống thường tình. Linh hồn nên ý thức “Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống” (Tv 63.4) dù thế nào dứt khoát không phạm tội, lỗi nghĩa ân tình Ngài. Họ sẽ đặt được nền móng vững vàng tiến lên bậc thánh thiện.

5. Kém hiểu biết về đạo lý Chúa Kitô

Thích học hỏi nhưng không chịu khó đào sâu

Đây là điểm quan trọng làm linh hồn dậm chân ở lại bậc sống đạo đức. Nếu họ không KHÁT, không thiết tha sống theo chân lý, thay đổi tính lười nhác, chịu khó học hỏi đào sâu đạo lý Chúa cho biết mình, biết Chúa hơn mãi và am tường cặn kẽ đời nội tâm, học hỏi tâm tình khắc khoải khát khao như Thánh Âu-gút-tin “Xin cho con biết con để con biết Chúa, và xin cho con biết Chúa để con biết con”, họ sẽ mãi mãi không thể thăng tiến xa hơn, phụ lòng Chúa trông mong họ.

Linh hồn ở Bậc Sống Đạo Đức, với kiến thức đức tin nửa vời lại thường rơi vào tự mãn về kiến thức đức tin của mình. Họ thấy mình từng trải tham gia công tác tông đồ, được sống trong cộng đoàn, học biết nhiều giáo lý hơn đa số người, nên thường tự cho là đủ, không thiết tha mong muốn tìm hiểu sâu xa hơn, đâu hiểu rằng khoa học Thiên Chúa mênh mông như trời cao, tựa biển rộng, óc con người chỉ như cánh diều bay ngả nghiêng trong gió, giới hạn và tầm thường, giống cái vỏ sò làm sao đong hết nước đại dương?

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”

“Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 14.6;8.12)

Đã bước trên đường mà không tiến lên mãi sẽ không tới được đích. Đã tiếp nhận sự thật, lại không sống với sự thật đến cùng sẽ không gặp thấy sự thật vĩnh hằng. Đến nguồn suối sự sống lại không khát sống mãnh liệt, sẽ không uống no thỏa, chỉ sống nửa vời. Đi trong ánh sáng mà không hòa tan mình vào ánh sáng sẽ còn ở mãi trong bóng tối phận người.

Kiến thức đức tin như lương thực linh hồn ăn vào cần được tiêu hóa. Dịch vị khiêm nhu của bao tử tâm linh sẽ làm cho lương thực biến đổi ra máu huyết nuôi sống linh hồn. Nếu không được tiêu hóa bởi lòng khiêm hạ, linh hồn sẽ bội thực mà chết trong kiêu ngạo. Ngược lại nhờ được tiêu hóa, linh hồn sẽ đói khát mãi, ăn mãi, chân lý trở nên chất sống nuôi linh hồn trưởng thành. Linh hồn hòa tan mình vào chân lý, chân lý ở nơi họ như Đức Kitô, tức là mạch nước trường sinh đã vọt lên trong lòng họ (Ga 4.14)

· Tóm lại:

Linh hồn sống ở Bậc Sống Đạo Đức là ở trong tình trạng đức tin tôi tớ. Bậc đức tin chứa đầy sự sợ hãi nô lệ. Như vậy họ sẽ không có sức mạnh để từ bỏ thế gian, ma quỷ và bản thân mình hoàn toàn. Do đó tâm linh không được sáng suốt để nhận ra Thánh Ý Chúa, đồng thời ngăn cản rất nhiều ơn Chúa tuôn đổ xuống linh hồn.

Muốn thoát mình khỏi tình trạng nói trên, linh hồn phải khiêm hạ cầu nguyện nhiều xin bảy ơn Chúa Thánh Thần, và chuyên chăm học hỏi đạo lý Chúa Kitô, nhất là năng suy gẫm lời Chúa, đặc biệt chiêm niệm cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Độ. Nhờ đó ánh sáng thần khí Thiên Chúa sẽ soi rọi lên linh hồn, Thánh Thần dìu đưa linh hồn tiến sâu vào đường nhân đức.

Suối nguồn ân sủng vẫn chảy mãi, nhưng linh hồn chỉ no thỏa khi nó biết khát và chịu uống.

***

Đọc đến đây con thấy thế nào, có lãnh hội được nhiều không? Bố đã cố gắng hết sức để diễn đạt một cách giản dị nhất, cho những người được nhận chưa đầy nén hồng ân như chúng ta có thể hiểu được dễ dàng. Nhưng có thể do bố kém cỏi và hiểu biết vấn đề chưa được sâu xa, nên chắc chắn còn lắm vụng về và không làm sáng tỏ được chân lý. Mong con thông cảm cho bố! Con chọn lấy một người mẹ tâm linh nghèo nên sữa mẹ không ngon ngọt và đầy đủ dinh dưỡng.

Con dấu yêu! Sau một ngày vất vả lao động, nhiều lúc làm công việc nặng nhọc, bàn tay bố bong rộp, mọng nước rồi vỡ ra, các ngón tay co cứng lại khi cầm viết, nét chữ vì vậy cứ tự do theo như chúng thích, chắc hẳn là con sẽ khó đọc. Bố chỉ có vậy thôi! Mong con đừng tủi phận mình. Ước mong sao tình yêu của bố nhỏ giọt trong nỗi nhọc nhằn, có thể rót vào lòng con những giọt mật sự sống, cho Chúa chúng ta, một ngày nào đó có thể vui mừng ôm con vào lòng Ngài. Con sẽ được hạnh phúc! Ngày ấy người nô bộc này của con cũng thấy lòng hạnh phúc biết bao.

***

IV.    BẬC SỐNG THÁNH THIỆN

Linh hồn khi đạt đến cuối bậc sống đạo đức, sẽ được Thiên Chúa thúc đẩy cho có lòng khát khao mãnh liệt, mong ước được kết hợp sâu xa với Ngài hơn. Linh hồn tự nhận ra cần giũ bỏ đức tin tôi tớ. Họ như cái kén đã gần lột xác, con sâu rướn mình cái cuối cùng bỏ đi lớp vỏ, sẽ thành chú bướm xinh đẹp bay nhởn nhơ trong vườn tình yêu Thiên Chúa. Họ chân thành khát khao tình thân hữu với Chúa Giêsu. “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15.14-15)

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường để đạt đến đức tin bạn hữu. Chúng ta chỉ trở thành bạn hữu của Người, khi chúng ta thực hiện cách tích cực những điều Ngài truyền dạy. Và chúng ta cũng phải biết những điều Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta qua các thánh tông đồ. Ngài đã tỏ còn chúng ta đã biết được bao nhiêu?

1. Làm việc đạo đức với tinh thần siêu thoát bản thân

Ở Bậc Sống Đạo Đức, linh hồn làm việc đạo đức với ý ngay lành. Tức làm với tinh thần thiện chí mộ mến việc đạo đức, bởi biết nó làm đẹp lòng Chúa. Nhưng trong khi thực hành việc đạo đức, linh hồn vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát bản thân mình. Nếu làm việc đạo đức mà phải đối mặt với gian nguy thử thách, hoặc đòi hỏi phải hy sinh hớn lao, linh hồn có thể co mình lại, sợ hãi rút lui. Họ chưa mạnh mẽ từ bỏ bản thân nên không đủ can trường “có sống là sống cho Chúa, mà chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14.8). Linh hồn chưa đủ cảm nghiệm

“Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương” (Tv 63.4)

Còn ở bậc này, nhờ tích cực sống từ bỏ, linh hồn bắt đầu siêu thoát được bản thân, cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng, vì không bị ràng buộc bởi những quyến luyến thế tục, đam mê tầm thường. Các khuynh hướng xấu được lý trí thuần phục, làm cho thăng hoa hướng về suy tôn Thiên Chúa. Tâm linh họ mở ra khoan khoái đón nhận ân sủng, nên liền ngay linh hồn thưởng nếm được sự thiện hảo của Thiên Chúa, mặc dầu chưa thể cảm nghiệm được cao siêu. Đúng như lời Thánh Vịnh

“Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca” (Tv 63.6)

Linh hồn nhiệt thành làm việc đạo đức với ý thức cao độ, làm cho vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Đối với linh hồn lúc bấy giờ, hoàn tất được Thánh Ý Chúa là thưởng nếm được mùi vị hạnh phúc thiên đàng. Biết Chúa hạnh phúc hồn họ hạnh phúc, thấy Chúa vui lòng họ vui. Và ngược lại những điều Chúa trăn trở họ cũng trăn trở, Chúa buồn họ cũng buồn, Chúa mong ước họ cũng ước mong. Tắt rằng, họ làm việc đạo đức hay sự sống động của họ đều trong tình bạn hữu đích thực với Chúa Kitô.

2. Sống nhân đức, bác ái với tha nhân

Có sự khác biệt rất xa giữa hành vi nhân đức ở Bậc Sống Thánh Thiện và Bậc Sống Đạo Đức. Sau quá trình tập sống nhân đức, rồi trưởng thành dần các nhân đức ở cuối bậc đạo đức. Các hành vi nhân đức thường ngày thấm nhuần nhuyễn vào linh hồn. Linh hồn thánh thiện không còn phải ý thức và cố gắng trước việc làm nhân đức. Cha An-tô-ny Đờ Mê-lô viết “Những việc thiện được làm bởi vô thức thì cao hơn những việc thiện mà người ta chủ ý muốn làm.” Và Ngài đã giải thích như sau “Rồi một hôm mọi người đi xem buổi biểu diễn của một nữ nhạc công Piano nổi tiếng thế giới. Thầy nói thầm với những người chung quanh: Cử động của các ngón tay cô ấy phía trên phím đàn là một cái gì không phải do cô ấy chủ ý muốn. Trình độ biểu diễn điêu luyện của cô chắc chắn là phát xuất từ vô thức” (Một Phút Tầm Phào trang 82)

Tuy vậy, để linh hồn có thể tiến lên bậc trọn lành, Thiên Chúa sẽ thử luyện linh hồn, cho đối mặt với những mặt trận thiêng liêng gay go, như với những kẻ đối nghịch mình. Tạo cơ hội cho linh hồn chiến thắng bản thân, thể hiện nhân đức yêu thương kể cả kẻ thù nghịch. Khi vượt thắng được cuộc chiến thiêng liêng này, người ở bậc sống thánh thiện đã đạt đến bậc rất cao trong việc sống bác ái với tha nhân.

Linh hồn làm bất cứ điều gì, phục vụ hay giúp đỡ, hy sinh hay nhẫn nại chịu đựng tha nhân, đón nhận hay từ chối…đều phát xuất từ một tâm hồn mang tình yêu mến Chúa nồng nàn. Nhất là họ luôn nỗ lực quan tâm đến phần rỗi các linh hồn. Họ hy sinh từ vật chất đến tinh thần, từ tự nhiên đến siêu nhiên, để làm ích cho tha nhân. Quà tặng đáp trả làm họ thỏa lòng nhất là biết Thiên Chúa vui thỏa về họ. Họ sung sướng nhìn thấy Thiên Chúa nơi nhân tính của Đức Kitô thỏa cơn khát trên thánh giá. Hạnh phúc vì Thánh Ý Chúa hoàn tất nơi họ từng ngày.

Linh hồn ngập tràn hoan lạc khi thấy của lễ toàn thiêu đời mình được Thiên Chúa đón nhận. Của lễ ấy tỏa hương thơm nhân đức và tình yêu tràn lan lên các linh hồn.

3. Từ bỏ nhiều ý riêng, còn chút ít tự ái, vẫn chưa sống trọn Thánh Ý Chúa

Đây là những yếu điểm làm cho linh hồn chưa vươn tới bậc trọn lành. Từ bỏ được ý riêng hoàn toàn là từ bỏ được chính mình hoàn toàn. Linh hồn ở Bậc Sống Thánh Thiện, nhất là ở giai đoạn cuối, họ phải tranh đấu quyết liệt với bản thân để từ bỏ tận tuyệt ý riêng mình.

Trong bước tiến nhân đức ở chặng này, có hai mặt trận cam go mà linh hồn phải đối mặt:

- Từ bỏ ý riêng để vâng phục bề trên, vâng phục người có thẩm quyền đã rất khó mà còn dễ. Còn từ bỏ ý riêng mình để biết lắng nghe, chọn lấy ý kiến người đồng sự, đồng hàng hoặc lắng nghe cả người dưới mình. Rồi khiêm hạ nhận ra ý Chúa mà vâng theo thật chẳng dễ chút nào. Trong sách Góp Nhặt có câu chuyện kể về gương khiêm tốn bỏ ý riêng mình của Thánh Bônaventura “Hồi ấy, Bônaventura và Tôma, hai vị tiến sĩ tương lai của Giáo Hội, được Đức Giáo Hoàng giao phó cho công việc sáng tác một bài thơ kính phép Thánh Thể. Tôma được yêu cầu trình bày tác phẩm của mình trước. Đang khi ngồi nghe, người ta nhận thấy hai bàn tay của Bônaventura hoạt động một cách bí mật…

Nghe Tôma xong, Bônaventura đứng lên đột ngột nói:

· Tác phẩm của Tôma tuyệt tác vô song…

Rồi mở bàn tay ra trình bày lên một…mớ giấy vụn! Bônaventura đã xé nát tan bài của mình ra trong khi nghe bài của Tôma.” (GN 292)

Bỏ cả ý riêng mình để lắng nghe ý kiến của người chống nghịch mình, hoặc vâng phục vị bề trên mà mình biết họ đang làm sai càng khó hơn nữa. “Cha Piô thuộc hàng ngũ con cái của Thánh Phanxicô Assisiô, cư ngụ tại Tu Viện San Giovani Rotondo, miền Nam nước Ý.

Ngài là người đã được Chúa in năm dấu thánh trên mình. Ngày đêm máu thấm ra liên læ và gây đau đớn nhức nhoái cho ngài như Chúa Gieâsu trên thánh giá năm xưa…

Cha Pi-ô còn phải liên tục chịu nhiều thử thách vô số, nhưng sau đây còn là cơn thử thách nặng nề hơn cả: Số là còn nhiều giáo dân khắp năm châu đến xưng tội với ngài. Nhờ ngài họ làm lại cuộc đời, nên mang của cải đến dâng ngài để làm việc thiện. Có người sau khi cho tất cả sản nghiệp, còn tình nguyện ở lại phục vụ dưới quyền ngài nữa. Với số tiền khổng lồ ấy, ngài đã xây nhiều bệnh viện miễn phí, nhiều nhà đón tiếp mọi người đến tĩnh tâm. Đức Thánh Cha Pi-ô XII rất quí mến ngài nên đã cho phép ngài được phép quản lý và sử dụng số tiền người ta dâng cúng để làm việc bác ái đạo đức, cũng như gây vốn để đài thọ chi phí cho các bệnh viện, nhà tĩnh tâm vừa nói. Công cuộc tốt đẹp ấy ngày càng phát triển…


Một hôm, vị tổng quản lý nhà dòng mang hết tiền bạc của nhà dòng và vay mượn thêm ở ngân hàng một số lớn nữa để hùn vốn trong một “áp phe” (vụ làm ăn) mang tên “áp phe Dryfus”. Cha Piô biết được rất đau lòng, vì đó là một việc vừa rất phiêu lưu, vừa trái với tinh thần khó nghèo của vị Thánh sáng lập.


Quả thế, sau đó ít lâu, “áp phe Dreyfus” sụp đổ và gây tai tiếng khắp nơi. Vị quản lý nhà dòng hết sức hoảng hốt, chỉ còn một cách duy nhất là bán hết cơ sở của dòng để trả nợ cho ngân hàng. Nhưng phép đâu mà bán nhà dòng? Ông liền nghĩ đến số vốn của cha Piô, và lợi dụng lúc Đức Thánh Cha Piô XII mới băng hà, Tòa Thánh đang bề bộn công việc để thi hành một diệu kế. Mấy ngày sau đó, đúng theo kế hoạch của vụ Tổng quản lý, nhà dòng San Giovani Rotondo đệ trình lên Tòa Thánh một tờ đơn với nội dung: “Nay cha Piô, xin Tòa Thánh rút lại đặc ân của Đức Piô XII đã cho phép ngài quản trị số vốn  người ta dâng cúng để lo việc đạo đức bác ái, và giao số vốn ấy lại cho nhà dòng quản l ý thay. Tòa Thánh thấy trình bày hợp lý, lại thêm đang lúc ở giao thời giữa hai triều đại Giáo hoàng, chẳng ai rõ ý định của Đức Piô XII lúc trước, nên Tòa Thánh đã chấp nhận.
Một buổi chiều nọ, Bề Trên gọi cha Piô đến và trình bày rõ ràng quyết nghị của Tòa Thánh. Ngài cho phép Cha Piô tự quyết định: chấp nhận hoặc khiếu nại. Cha Piô xin phép được suy nghĩ trong ít ngày. Suốt đêm hôm ấy cha trằn trọc, khổ tâm, vì biết đây là âm mưu đen tối của vị Tổng quản lý. Rồi đây các bệnh viện, nhà tĩnh tâm lấy đâu ra tiền để đài thọ? Số phận biết bao người nghèo sẽ đi về đâu? Cha vô cùng buồn khổ như đang cơn hấp hối.

Nhưng con người khiêm nhường ấy đã phó thác mọi sự trong tay Chúa. Không đợi lâu, ngay sáng hôm sau, Cha Piô mang tất cả sổ sách đến gõ cửa phòng Bề trên. Ngài đặt tất cả trên bàn rồi quì gốn, chắp tay thưa: “Thưa bề trên, con xin giao tất cả trong tay Bề trên, vì con là đức con của đức vâng phục”.

Người ta không biết rõ số tiền ấy lớn bao nhiêu, nhưng chỉ biết đó là 300 ngàn cổ phần trong các công ty đủ loại” (Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng Chương XVI).

Linh hồn từ bỏ mãi ý riêng, cho đến lúc chỉ còn lại Ý Riêng Nhiệm Mầu. Tựa vầng trăng tròn sáng ngời lên từ đáy nước đã trong veo, sau khi lắng hết vẩn đục phù sa. Ý Riêng Nhiệm Mầu còn lại ấy là ý Chúa nơi linh hồn. Sau khi lập dòng một thời gian ngắn, Thánh Đa Minh quyết định chia ra từng tốp hai người đi truyền giáo. Đức Cha giáo phận và Đức Cha đồng sự với ngài đều can ngăn. Nhưng ngài nói “Các ngài đừng cản tôi, tôi biết rõ việc tôi làm”.

· Ở mức độ tâm linh và nhân đức bậc sống này, Thiên Chúa sẽ đòi hỏi linh hồn mỗi lúc một gắt gao hơn. Ngài đã từng đòi hỏi thánh Phanxicô Assisi “Con có thể giày xéo dưới chân, hạ nhục anh Phanxicô ấy không? Anh ta làm phiền chúng ta, cản chúng ta gặp nhau. Hãy tiêu diệt anh ta đi! Trẻ em sẽ đuổi theo con mà ném đá con. Các thiếu nữ sẽ thò đâu ra cửa sổ mà cười vang. Còn con, con sẽ đứng đó, cả ngườ đầy máu me và thương tích, nhưng vui tươi và con hô to “Ai ném tôi một hòn đá, thì được Chúa chúc phúc một lần. Ai ném tôi hai hòn đá, thì được Chúa chúc phúc hai lần. Ai ném tôi ba hòn đá, thì được Chúa chúc phúc ba lần… Con có làm được việc ấy không? Con có làm được không?” (Cuộc Đời Ca Hát Tình Yêu, Nikos Kazantzakis trang 84-95).
Lời câu chuyện trên còn thiếu một điều là thánh nhân phải thoát y. Trả lại cho thân sinh mình món nợ trần ai còn dính lại trên thân thể. Sau đó thánh nhân đã thực hiện trong tòa giám mục At-xi-xi.

Để từ bỏ ý riêng, từ bỏ chính mình trước Thiên Chúa không phải chỉ mất đi cái là mình. Nhưng phải bỏ trong bối cảnh sĩ nhục, đau thương tan nát hồn. Để giết chết luôn cả lòng tự ái còn sót lại sau các bậc sống thấp hơn. Linh hồn phải trút đi hết khỏi bầu da cũ chứa  đầy chất rượu bùn tục l ụy. Bầu da cũ mới thăng hoa thành mới, và được đong đầy lại rượu thần khí tinh khiết (Mt 9.17). phải chịu tước lột như chính Chúa Giêsu chịu tước lột trên thánh giá. Chẳng còn gì ngoài sự trần trụi của thể xác và linh hồn.

Ở bậc sống này Thiên Chúa sẽ đòi hỏi như thế nhưng linh hồn, có thể nói, đa số chưa đủ sức đáp trả trọn vẹn. Qua các cuộc thử thách linh hồn lộ ra những tì ố của tính tự ái. Có thể con giận, ghét, oán trách tha nhân vì họ đem đau khổ, bất hạnh hay sĩ nhục oan ức đến cho mình. Linh hồn chưa thâm tín đủ tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Các tác nhân ấy lại là sứ giả của Ngài (2Sm 16.5-12). Bởi vậy Thánh Ý Chúa chưa thể hoàn tất nơi linh hồn. Trong cuộc sống, vì đó linh hồn vẫn sai lạc trong việc chọn lựa sao cho đẹp lòng Chúa.
4. Không còn phạm tội mọn cả lòng.
Bố nói linh hồn không còn phạm tội mọn cả lòng, là nói theo chiều hướng chung trong sự thuận lợi của ân sủng. Với sự cộg tác tích cực của cả hai bên, Thiên Chúa yêu dấu linh hồn, gia tăng ân sủng bảo vệ linh hồn. Còn linh hồn quyết tâm, dứt khoát không phạm tội.

Đạt đến Bậc Sống Thánh Thiện, linh hồn đã trở nên công chính. Nhờ sự hiểu biết về Thiên Chúa, về bản thân, về thế gian và ma quỉ. Nên linh hồn luôn cẩn trọng, sống trong khôn ngoan tỉnh thức như mười cô trinh nữ khôn ngoan (Mt 25,1-12). Linh hồn ý thức cao độ  sẽ gây ra thảm họa kinh khủng thế nào cho linh hồn và nhân gian. Nó xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng vì yêu thương nhân gian và linh hồn, đã hiến Con Duy Nhất của mình trên thánh giá. Đã thánh hiến cho Thiên Chúa mà đang tâm phạm tội là khinh thường, phỉ báng giá máu cứu độ của Chúa Ki-tô. Đức tin bạn hữu với Chúa, làm cho linh hồn không bao giờ muốn mình là kẻ vô ơn và phản bội. Ngoại trừ một số trường hợp rất ít, linh hồn đã rơi vào tự mãn, mầm kiêu ngạo nổi lên trong tâm hồn, lại gặp phải cám dỗ dữ dằn còn Chúa lại buông lơi tay. Nên linh hồn bị xuống bậc sống và sa ngã.

Còn bình thường, cuộc khổ nạn của Chúa Con in dấu sâu đậm nơi linh hồn. Nhờ đời sống cầu nguyện bằng tâm trí ở bậc cao: Chiêm niệm + suy + ngắm. Tình mến bốc lửa làm linh hồn nhiều lần xúc động sâu xa trước ân tình cứu độ. Vừa thưởng nếm sự ngọt ngào vô tả của tình Chúa, vừa tri ân bằng hết cả các quan năng của linh hồn. Linh hồn không chỉ muốn đền bù tội lỗi mình cho cân xứng hầu đáp trả tình yêu Chúa. Linh hồn còn khát khao chịu nhiều đau khổ đền bù thay tội lỗi nhân sinh. Như thế linh hồn luôn tiêu hao mình đi trong tình sốt mến đầy thần khí. Do đó, ân sủng đã tiêu hủy được hầu hết khả năng phạm tội nơi linh hồn. Một khi lý trí và ý chí của linh hồn vẫn chọn Chúa làm đối tượng duy nhất. Linh hồn thà chết, thà mất tất cả, thà đau khổ trăm nghìn lần chứ không chấp nhận phạm tội, dù chỉ là tội mọn cả lòng.

Nhưng vẫn còn đấy nhiều thiếu sót, lỡ lầm bởi chưa thoát được phận người. Chưa hủy mình hoàn toàn mở lối cho ân sủng chiếm hữau và hoạt động trọn vẹn. Nên linh hồn có thể vấp ngã bởi sự tăm tối tâm linh, hay dó yếu đuối nên sa vào tội nhẹ.

Vào chặng cuối bậc sống này, dù họa hiếm, vẫn có trường hợp một số linh hồn nãn lòng vì thử thách, vì đau khổ lớn lao, vì cám dỗ nặng nề, vì phải chịu khô khan lâu dài và nhất là do không có người hướng dẫn tốt. Họ thoái lui, không tiếp tục tiến đức, dần dần dẫn đến thoái bậc sống, rồi lại sa ngã vào tội trọng. Mặc dù khi đã đi đến cuối bậc sống thánh thiện, linh hồn đã có những giờ khắc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa và lãnh nhận được ơn trọng. Nếu linh hồn thoái bậc, giảm đi cường độ kết hiệp với Thiên Chúa. Sẽ có thể rơi vào trường hợp  thánh Tê-rê-sa A-vi-la nói “Tôi thấy có đủ lý do để lo sợ về điểm này và có một số người mà tôi biết đã làm cho tôi rất đau khổ vì tôi thấy nơi họ những gì tôi đang diễn tả, họ rời bỏ Đấng, trong tình thương xót vô biên của Người, đã khao khát trao ban chính mình cho họ như một Người  Bạn, và đã chứng tỏ tình bạn của Người qua các công trình của Người” (LĐNT trang 78).


Ngoài trường hợp họa hiểm bất thường kể trên, linh hồn khi đã có đức tin bạn hữu. Họ càng khát khao mãnh liệt để có được đức tin con thảo.
5. Hiểu biết nhiều về niềm tin.

Luôn cố gắng học hỏi và chiêm suy chân lý.

Dẫu nhiệt thành, sốt sắng thực thi nhân đức bao nhiêu đi nữa. Linh hồn cũng không thể tiến lên bậc thánh thiện, nếu đời sống tâm linh không được hỗ trợ, soi sáng bằng những kiến thức đức tin sâu rộng.

Vì vậy những ai được Thiên Chúa mời gọi, ban ơn tiến lên bậc sống thánh thiện, Người cũng ban cho họ ơn thông hiểu. Nhờ ơn này cùng với sự cộng tác của linh hoàn nỗ lực tìm tòi học hỏi. Và sống chiêm niệm ở bậc cao, thần khí Thiên Chúa sẽ làm cho chân lý hòa tan vào linh hoàn. Lúc bấy giờ linh hoàn không còn ở traïngt thái cố ghi nhớ, cố giữ lời Chúa ở nơi lòng như ở bậc sống đạo đức. Tâm hoàn đã biến thành Sách Lời Chúa. Lời Chúa đã được linh hoàn ăn vào như ngôn sứ EÂ-deâ-ki-en “Hỡi con người hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây”. “Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi” (Ed 3.3) Lời Chúa được tình yêu và lòng khiêm hạ tiêu hóa nơi cuộc sống, làm nên mạch nước trường sinh vọt lên nơi lòng họ (Ga 4.14).
Chân lý đức tin nên ánh sáng rực rỡ nơi tâm trí linh hồn. Soi cho linh hồn hiểu được, cảm nghiệm, cảm nhận sâu sắc các mầu nhiệm tạo dựng và mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Với một số linh hồn sự hiểu biết của họ, họ không thể diễn tả ra được. Vì họ không có ơn truyền đạt để làm ích cho người khác sự hiểu biết của họ. Nhưng các linh hồn ấy vẫn có ơn thông hiểu, mới sống dồi dào sự sống của Đức Ki-tô đã mang đến cho thế gian.
Càng hiểu biết về Thiên Chúa, về các mầu nhiệm, linh hồn càng được thu hút say mê khát khao tìm tòi chân lý. Sách Thiêng liêng trở thành của ăn không thể thiếu cho linh hồn. Nhưng ở bậc sống này, sự hiểu biết bởi thần khí tác động vẫn chưa dồi dào. Ân sủng nơi linh hồn chỉ tới đỉnh cao nơi bậc sống trọn lành. “… Những người mà Cha đã nói với con là họ sống như những thiên thần; bởi vì ngay ở đời này, họ đã có một tri thức rõ ràng và một sự ước ao mạnh mẽ hơn, đối với vinh quang của Cha và ơn cứu độ các linh hồn. Không những họ đã có ánh sáng của nhân đức mà hết thảy mọi người có thể có, và ngoài ánh sáng siêu nhiên của đời sống đạo đức ấy, họ còn có ánh sáng của tri thức thánh, giúp họ hiểu chân lý của Cha hơn. Mà người ta càng hiểu biết thì càng mến, và càng mến thì càng nhận được nhiều. Mức độ lòng mến của các con, là mức độ công trạng của các con.

Nếu con hỏi Cha: kẻ không có tri thức ấy có thể đạt tới tình yêu đó không? Chắc chắn có thể, nhưng đó là ngoại lệ; là trường hợp ngoại lệ thì không được kể là luật chung cho mọi người. Ở đây, Cha đang nói với con về luật chung. (Đối thoại Đ 131, trang 320).
· Tóm lại:

Mặc dù còn ở đức tin bạn hữu, chưa được hưởng nếm hạnh phúc đồi dào tình Cha con với Thiên Chúa. Phúc thay linh hồn nào được Thiên Chúa dìu đưa đến Bậc Sống Thánh Thiện. Họ được lãnh nhận vô số các ân sủng cao quí Thiên Chúa ban cho linh hồn. Được nếm hưởng sự thiện hảo dường bao của Thiên Chúa. Đời sống tốt lành của họ làm Thiên Chúa được vinh danh, và nhiều linh hồn được ơn cứu rỗi. Tuy vậy nếu không tiến lên bậc trọn lành, họ vẫn còn có thể sa ngã. Sự sa ngã ở đây là tuộc dốc dần trong đức tin, hoặc dừng lại ở tình yêu an hưởng. Nếu đã tuộc dốc đức tin, bị thoái bậc, linh hồn lại có nguy cơ dễ dàng phạm tội trở lại, dù đó là tội trọng. Còn khi linh hồn vẫn giữ đều nhịp sống của Bậc Sống Thánh Thiện, ân sủng Chúa gìn giữ linh hồn. Khả năng phạm tội của linh hồn là rất ít.

Dừng lại ở Bậc Sống Thánh Thiện, việc linh hồn phải chịu thanh tẩy lần cuối trong luyện hình là điều khó tránh khỏi. Tất cả ân sủng và nhân đức nơi linh hồn chỉ hoàn thiện dần nơi Bậc Sống Trọn Lành.
· Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn

Nếu chỉ có một số ít linh hồn tiến lên Bậc Sống Đạo Đức. Và số linh hồn tiến lên Bậc Sống Thánh Thiện còn ít hơn rất nhiều. Như vậy phải nói họa hiếm mới có một linh hồn đạt đến đời sống trọn lành.

Sau khi trải qua giai đoạn quyết liệt từ bỏ bản thân và ở lại trong căn phòng tâm linh biết mình để thống hối. Linh hồn sẽ được Thiên Chúa đưa vào những đêm tối tâm linh, hầu được thanh tẩy đến tận căn gốc những tì ố của linh hồn. Nhờ đó linh hồn xứng đáng được Chúa Thánh Linh dìu đưa vào khung trời xán lạn tình yêu và ân sủng. Đêm Thanh Tẩy trên, tùy theo tình trạng của riêng mỗi linh hồn mà Thiên Chúa phân chia các Đêm này: thời gian dài hay ngắn, cường độ tối tăm thanh tẩy ít hay nhiều, đến gần nhau hay giãn ra với thời gian dài.

Cư ngụ trong vùng trời ân sủng này, linh hồn chìm đắm trong sự an bình nội tâm, thanh thản tuyệt vời. Nếm hưởng sự hạnh phúc thỏa lòng, hân hoan sống mối tâm tình Cha con với Thiên Chúa Tình Yêu Nhân Hậu. Sự hạnh phúc vượt lên trên lòng khát mong và mơ ước, các đau khổ linh hồn phải chịu đựng trở thành sự vui mừng khôn tả vì thấy mình quá diễm phúc. Đau khổ cả đời người đem gom lại chẳng là gì so với hạnh phúc mình có được trong khoảng khắc.

Linh hồn đã từng vượt qua muôn vàn thử thách, đi đến tận cùng đau khổ và sĩ nhục. Nhân vị họ bị Thiên Chúa và chính họ tước lột đến trần trụi, tả tơi. Họ trở nên giống Chúa Giêsu như một Giêsu khác. Cuộc sống của những linh hồn ưu tuyển này ở trần gian, là thêm một người con Thiên Chúa đang hiến tế chính mình. Thiên Chúa để họ ở thế gian tựa ngọn đuốc thiêng được Thánh Thần đốt lên thắp sáng cho nhân trần.
Các nhân đức đối thần, nhân đức luân lý ở nơi linh hồn đã đi vào giai đoạn cuối của sự hoàn thiện. Giai đoạn hoàn thiện này sẽ kéo dài cho tới lúc nó được viên mãn trong nước trời. Còn khi linh hồn còn gởi mình ở nhân gian, Thiên Chúa sẽ quan phòng cho linh hồn vấp vào những thiếu sót, lỗi lầm, để giữ gìn linh hồn trong đức khiêm hạ thẳm sâu. Hầu nhắc nhớ họ khi còn ở thế gian này, họ vẫn phải chịu sự chi phối của phận người. Ngay cả những linh hồn được Thiên Chúa ưu ái cách riêng trong những người ưu tuyển. Được đưa vào bậc sống trọn lành toàn hảo, mặc dầu  ân sủng bảo vệ họ không còn vướng vào tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa vẫn đủ phương cách cho linh hồn biết mình mãi mãi là cát bụi không hơn.
1. Đời sống là hy tế dâng lên Thiên Chúa.

Sống hay chết đều để vinh danh Thiên Chúa,

Mưu ích cho các linh hồn được cứu độ.

Trong hình minh họa cho ta thấy các ơn Tư Tế, Vương Đế, Ngôn Sứ, được trao ban cho linh hồn ngay từ lúc rửa tội. Những ơn này phát triển theo từng bậc sống, và hòa quyện với ba nhân đức đối thần. Làm trổ sinh hoa trái dồi dào nơi linh hồn và nơi đời sống họ. Bảy ơn Chúa Thánh Thần bắt đầu hoạt động tích cực từ Bậc Sống Đạo Đức, bây giờ đã phát huy đến đỉnh cao.

Riêng thiên chức Tư Tế nơi linh hồn đã phát triển đến đỉnh điểm. Họ hiệp nhất với Thượng Tế muôn đời cao cả Giêsu, dâng lễ thánh đời mình. Không dừng lại nơi thánh đường, khi cầu nguyện, cuộc sống họ luôn là thánh lễ tôn vinh Thiên Chúa. Nơi tâm linh họ trỗi vang mãi lên những bản nhạc thánh ca tuyệt vời. Sự hỉ hoan của con người tục lụy được nhuần thấm ơn cứu độ, cũng làm say sưa lòng dạ các thiên thần. Niềm vui thiên giới bay bổng, tràn lan trong đền thờ Thánh Linh là xác hồn họ. Không những linh hồn mà những ai ở gần họ cũng cảm nhận được niềm vui ngất ngây nầy của họ. Hoa trái thần khí nơi linh hồn cuốn hút tạo vật vào tình yêu, vào hạnh phúc.

Linh hồn như được chạm vào thực tại, chạm vào bản thể Huyền Linh Bất Biến nhưng lại Mãi Mãi Khác Lạ. Được bao phủ bởi ánh sáng nhiệm mầu, được nâng bổng lên trong thần khí sung mãn. Để vĩnh viễn trở thành hy tế tiếp nối hy tế của Đức Ki-tô nơi đồi Can-vê. Những ngày đời còn lại của linh hồn tỏa sáng như đèn chầu rạng rỡ trước tôn nhan Ngài. Nơi linh hồn bùng cháy lên lửa tình yêu, mang ánh sáng tôn vinh Thiên Chúa làm ấm áp các linh hồn trong giá băng đời. Dầu nhỏ mọn như một cánh phù du, cánh phù du ấy cũng bốc cháy trong lửa thiên thu tình Chúa trọn vẹn. Họ đón đợi cái chết như tình nương chờ đợi ngày được làm tân nương, vĩnh viễn được ở bên Đức Lang Quân diệu ái. Mà hồn họ đã từng mong đợi khắc khoải biết bao.

“Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ

Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về

Như cô dâu là niềm vui cho chú rể 
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa

ngươi thờ” (Is 62.5)

Bởi thể đối với linh hồn cái chết đến sẽ thật tuyệt vời đó là ngày vui sướng hân hoan nhất. Chúng ta thấy thánh nữ Tiến Sĩ Nhỏ, chết trong tuổi thanh xuân, nhưng ngài đã vui sướng đến thế nào khi biết mình đã gần kề cái chết (MTH). Sống không lo ngại cái chết đến, linh hồn đã có thể sống trọn vẹn cho Chúa, thì chết họ cũng sẽ chết cho Chúa, trong Chúa và vì Chúa. Hiểu được Chúa, linh hồn ghi khắc sâu xa nỗi lòng của Chúa Giêsu trên thập giá lúc người thốt lên “Ta khát!”. Linh hồn luôn muốn làm thỏa cơn khát của Người, nên sẽ không bận tâm về chuyện sống hay chết. Họ mang một hồn tông đồ dư tràn nhiệt huyết, nên không còn bận lòng về hình thức phục vụ hay hoạt động tông đồ. Dù bị loại ra như viên đá bị người thợ xây loại bỏ. Họ cũng dốc hết sức mình đem các linh hồn về cho Chúa. Âm thầm hay công khai, được thừa nhận hay chối bỏ, con tim cháy bỏng tình yêu cứu rỗi các linh hồn nơi họ. Cũng luôn đập từng nhịp hòa với Trái Tim Đã Bị Đâm Thâu của Chúa Ki-tô chịu đóng đinh.
2. Dám hy sinh tất cả vì nước trời

Tiến đến bậc nhân đức này, linh hồn không tha thiết gì hơn ngoài Thiên Chúa. Họ thật xứng đáng giữ cho mình và nói ra lời Kinh Thánh:
“Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng

Là chén phúc lộc dành cho con

Số mạng con chính Ngài nắm giữ

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con

Vâng, gia nghiệp ấy làm con thõa mãn”

(Tv 16.5-6)

Chính vì vậy những gì Thiên Chúa ban cho linh hồn, linh hồn không ngần ngại chút nào khi Chúa muốn họ dâng lại cho Chúa.
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, 

Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy lại đi:

Xin chúc tụng danh Chúa!” (G 1.20).

Đã siêu thoát tình tạo vật, nên dù lòng rất yêu quí, gắn bó nhiều, thích thú vui mừng đến  mấy những ân huệ Thiên Chúa ban cho. Linh hồn cũng sẵn sàng lại tiến dâng Ngài.

Họ dễ dàng hy sinh tất cả, mạng sống mình và mọi thứ để  phụng sự Thiên Chúa. Làm lợi ích cho nước trời, cho các linh hồn. Còn phần mình vui nhận khổ đau. Với linh hồn khiêm hạ thẳm sâu, linh hồn thưa cùng Chúa “Đau khổ này xứng với tội lỗi con, còn tất cả để vinh danh Ngài và cứu các linh hồn”. Đối với linh hồn được hy sinh, được cho đi mới là hạnh phúc. Được phục vụ rồi được lãng quên mới là hồng ân cao quí. Nên cuộc sống họ là một chuỗi dài hy sinh không ngừng nghỉ. Trong đau khổ, trong hy sinh, trong sĩ nhục và bị bỏ rơi, linh hồn nếm hưởng hạnh phúc ngọt ngào trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Lúc bấy giờ, đức tin Con Thiên Chúa đã dâng trào mạnh mẽ nơi linh hồn, cho linh hồn thâm tín mọi sự vật sẽ mau chóng qua đi. Chỉ còn lại tình yêu đang tạm ngụ cư nơi xác thân cát bụi, chờ đến ngày hòa tan vào Nguồn Tình Yêu Miên Viễn.

“Cho thì có phúc hơn nhận”, cho đi để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn đã rất cao thượng và quảng đại, thật sự tận hiến mình cho Thiên Chúa. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy linh hồn vẫn “sỡ hữu” rồi mới cho đi. Dù đã rất quảng đại vẫn chưa siêu thoát tận căn tạo vật và chính mình.
Những điều tương tự như thế sẽ giữ linh hồn lại trong Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn. Dám hy sinh tất cả chưa phải là tất cả để có thể chiếm hữu được vương miện trọn lành. Linh hồn cần ướp vào đấy tình mến đã hòa quyện với tinh thần siêu thoát đầy khiêm hạ xem mình chẳng có gì để gọi là hy sinh.
3. Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa

Tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu. 

Ở bậc sống này đôi mắt tâm linh của linh hồn không còn bị che bởi bức màn tăm tối tội lỗi. Ân sủng ánh sáng thần khí soi cho linh hồn biết rõ về thánh ý Chúa, những gì cần thiết cho đời sống nhân đức của linh hồn hoặc sứ mạng mà linh hồn đã lãnh nhận. Và với nhiệt lực của đời sống trọn lành, khả năng vươn lên vốn có suốt chặng đường nhân đức đã qua, giúp linh hồn đủ sức hoàn tất thánh ý Chúa. Nếu những việc ngoài ơn gọi của mình, hoặc vì cần thiết lợi ích cho linh hồn, Thiên Chúa muốn giấu linh hồn thánh ý Ngài. Linh hồn vẫn ngoan ngày đón nhận và sống trong niềm tín thác sâu xa vào Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu. Như trường hợp cha thánh Phanxicô Assisi không biết mình có ơn tử đạo hay không. Nếu vì còn ở trong tình trạng bất toàn, linh hồn không nhận ra thánh ý Chúa, mắc phải sai lầm, thì với đức khiêm hạ thẳm sâu luôn cậy trông Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ dang tay nâng đỡ linh hồn, chỉ cho linh hồn trở lại đường Ngài muốn họ phải đi. Thánh Phan-xi-cô sau khi rao giảng cho người Hồi Giáo, không được tử đạo đã quay về trong sự quan phòng tuyệt diệu của Thiên Chúa (Cuộc Đời Ca Hát Tình Yêu Chương VIII trang 239-256).

Không còn quyến luyến gì với thế gian, và đã chọn lấy Thiên Chúa làm tất cả đời mình. Nên linh hồn say sưa hoàn tất thánh ý Chúa. Đối với linh hồn được hoàn tất thánh ý Chúa là niềm vui tuyệt hảo của linh hồn. Bởi đã trải nghiệm quá nhiều tình Chúa là Cha Nhân Hậu. Trong mối tương giao với Thiên Chúa, linh hồn sống tâm tình con ngoan. Luôn tìm biết ý Cha để hoàn tất, hầu làm vui lòng Cha. Trong hạnh phúc và bình an linh hồn thưởng nếm sự thiện hảo của Thiên Chúa, dư tràn cảm nghiệm “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (TV 23.1-2). Ân sủng chan hòa, linh hồn không còn sự sợ hãi nào nữa, chỉ còn nỗi khát khao cháy bỏng hiệp nhất với Cha trong sự viên mãn vĩnh hằng. Vì thế, linh hồn cố gắng băng mình tới chỗ đạt được sự kết hợp nên một với Thiên Chúa. Đó chính là sự hoàn thiện ở Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo.

Tín thác vào Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu, khát khao yêu mến Ngài da diết đưa linh hồn đến chỗ gắn bó liên lỉ với Người, sống hay chết, thất bại hay thành công, vinh quang hay sĩ nhục, đau khổ hay hạnh phúc, linh hồn đều an bình phó thác cho Chúa, sống vì Chúa và với Chúa. Sự sống động của linh hồn là mộ mến hoàn tất thánh ý Chúa trong suối nguồn hoan lạc cao vời. Do đó, linh hồn đạt đến trạng thái tâm linh kết hiệp liên lỉ. Linh hồn cầu nguyện không ngơi, hít thở Thiên Chúa, sống sự sống của chính Ngài.
Tình Cha Nhân Hậu, linh hồn thỏa thuê chìm đắm trong chiếc nôi tình yêu kỳ tuyệt này. Hạnh phúc hân hoan ngập lòng nên linh hồn tha thiết muốn chia sẻ hạnh phúc này cho nhân loại. Ở vào tâm trạng này linh hồn sẽ nảy sinh nhiều khát vọng cao cả. Như thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đông mong ước được thực hiện nhiều sứ mạng cao cả. Để đem lại tình yêu và ân sủng cứu độ cho mọi người. Khát khao này không dừng lại trong cuộc sống nhân gian, “Khi về trời em sẽ làm mưa hoa hồng xuống nhân gian” (MTH).
4.  Còn khuyết điểm và lỗi lầm

 Mặc dù đã đạt đến thật cao trong đời sống thiện lành. Nhưng nếu chưa lìa bỏ nhân gian, linh hồn vẫn chưa thoát khỏi phận người. Nhịp điệu đời tâm linh lúc như sóng triều dâng, lúc lại lặn ròng: khi cuộn trào nhiệt huyết, khi nghỉ ngơi yên lặng. Bởi thế, trong cuộc sống linh hồn vẫn để lộ ra những khuyết điểm, lỗi lầm. Tuy vậy, đối với linh hồn những khuyết điểm lỗi lầm này không còn làm tổn hại được ân sủng Thiên Chúa ban cho. Và cũng không làm ảnh hưởng mối tương giao với Thiên Chúa. Bởi linh hồn sẽ mau mắn nhận ra, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa mà tự hạ thẳm sâu. Đồng thời nổ lực lập ngay công nghiệp để đền bù. Nhất là gia tăng cường độ tình yêu  mến đối với Thiên Chúa. Đấng luôn độ lượng yêu dấu linh hồn. Sau mỗi vấp ngã, linh hồn thấy mở ra cho mình rộng hơn cánh cửa lòng thương xót Chúa. Biết mình ngàn lần bất xứng mà sao Thiên Chúa vẫn ân cần dấu ái linh hồn như vậy. Lòng tràn ngập tri ân và ngưỡng mộ tình yêu Chúa, linh hồn bừng cháy lửa tôn thờ. Mỗi vấp ngã trở thành bước nhảy của lòng khát khao, nó mãnh liệt hơn mong muốn đền tạ, tri ân Ngài và làm cho Ngài được vinh danh. Như thế những vấp ngã đó lại trở thành thành trì dấu ái tuyệt vời Thiên Chúa quan phòng để bảo vệ, gìn giữ linh hồn. Không để cho Sa-tan có cơ hội nuôi dưỡng lòng tự mãn qua cuộc sống dài đầy chiến công thiện lành.

Ở bậc sống này, trong mức độ đức tin và lòng mến hiện có. Linh hồn vẫn còn phải trải qua những Đêm Thanh Tẩy cuối cùng ở trần gian. Những đêm đầy đau khổ hồng phúc, để Thiên Chúa nâng linh hồn lên bậc sống Trọn Lành Toàn Hảo. Qua sách Một Tâm Hồn, Thánh Tiến Sĩ Nhỏ thuật lại cho chúng ta biết những năm tháng cuối đời, Thánh nữ Tê-rê-sa vĩ đại của chúng ta gặp phải tình trạng khô nhạt và hoang mang bối rối. Ngài có lúc như mất cả niềm tin, không còn tin có Thiên Chúa, có thiên đàng hay có hỏa ngục để thưởng phạt ngài. Ngài nói “Trong một năm này tôi đã đọc kinh Tin nhiều hơn suốt cả quảng đời trước đó” (MTH).


Không những phải tôi luyện đức tin, linh hồn còn phải tôi luyện cả tình mến. Họ sẽ rơi vào tình trạng khô khan đến khốc liệt, không thể nào kiếm tìm lại được những giây phút ngọt ngào được nung chảy trong tình yêu. Cũng không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa làm cháy bỏng lòng sốt mến. Thời gian khô nhạt này có thể kéo dài hay ngắn tùy thuộc vào trạng thái của linh hồn, biết đón nhận hay khước từ. Một số đông linh hồn đã quị ngã không tận dụng được ơn ích nầy, nên đường tiến đức dừng lại ở đây. Nhưng chắc rằng, lên đến bậc sống nầy linh hồn rất khó bị tuộc hạng như trước nữa. Ngoại trừ một số trường hợp họa hoằn, hiếm hoi linh hồn ngã lòng vì ngỡ Chúa bỏ rơi mình thật.

Đức tin có thể không còn, tình mến như mất đi hoàn toàn. Linh hồn chỉ còn bám víu vào chiếc phao cuối cùng đó là lòng trông cậy. Lòng trông cậy tuy không đóng vai trò nổi bật, thấy trổ sinh hoa trái như hai nhân đức kia. Nhưng nó đích thực làm nền móng cho hai nhân đức kia phát triển. Và khi bước vào đêm tâm thần, nhân đức còn lại trở thành quan trọng nhất lại là đức cậy. Thiên Chúa đưa linh hồn vào đêm thanh luyện nầy để gia tăng đến tột mức các nhân đức tin và đức mến. Đồng thơiø củng cố đức cậy cách tối đa. Nó đóng vai trò như sợi dây diều gìn giữ cả con diều đang chao đảo trong gió lớn. Trong thời gian vào đêm thanh tẩy cao quí này, cuộc sống của linh hồn qua mối tương giao với Thiên Chúa hay với tha nhân. Sẽ lộ ra những khuyết điểm, lỗi lầm cho thấy tình trạng khiếm khuyết của linh hồn. Mà trước đây linh hồn ngỡ rằng mình đã chiến thắng nó hoàn toàn. Vào giai đoạn này linh hồn phải cẩn trọng từng bước tâm linh, nhất là phải trình bày tỉ mỉ đầy đủ với người linh hướng để được dẫn dắt cách khôn ngoan. Nếu không sẽ mất nhiều thời gian và hoang phí ân sủng. Không tận dụng được hết ơn Chúa, vì linh hồn mãi quay cuồng, bối rối trong sự đau đớn tâm linh. Lòng trông cậy phải được chăm sóc, nuôi dưỡng mạnh mẽ trong thời gian này. Hiểu được điều này một linh hồn khi vào đêm tâm thần đã viết “Hoàng tử Tình Yêu, Chàng ơi, xin hãy đến! Ngay cả khi lửa hỏa hình giày vò tội lỗi đời em. Em biết Chàng là Đấng Thủy Chung. Em tin Chàng là Đấng Tình Quân Thương Xót. Và em cũng rõ mình muôn đời bất xứng. Nhưng Chàng ơi! Bởi em biết Chàng đã từng yêu em cho đến chết thảm thương trên thập tự. Nên em không để cho tội lỗi đời em giết chết niềm hy vọng ở lòng mình. Em vẫn yêu và trông cậy lúc sức mạnh của tội lỗi và sự dữ bóp nghẹt trái tim em. Em không nỡ và không thể đánh mất lòng trông cậy…”

(Ngày Tình Yêu)
5. Hiểu biết sâu rộng về chân lý đức tin

Có thể nói không thể có trường hợp linh hồn đạt tới đời sống trọn lành mà không được ơn thông hiểu sâu xa các chân lý đức tin. Chúng ta thấy trong hàng ngũ các thánh, rất nhiều vị vốn liếng văn hóa rất khiêm tốn, khả năng tư duy ban đầu kém cỏi. Nhưng họ đã trở nên Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh như Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, thánh Ca-ta-ri-a Si-en-na, thông hiểu thần trí như thánh Gio-an Vi-an-nê v.v… “Vô tri bất mộ” không hiểu biết Thiên Chúa sâu xa, không thể yêu mến Ngài cách phi thường. Chính vì vậy khi đã nên trọn lành, linh hồn có diễn tả, truyền đạt được cho người khác những kiến thức đức tin của các ngài hay không. Thì điều này còn tùy thuộc vào sứ mạng của linh hồn. Còn trong tâm trí của các Ngài vẫn dạt dào ơn thông hiểu các chân lý đức tin. Nếu Thiên Chúa muốn giữ họ ở lại trong bóng tối thần linh như Thánh cả Giuse bạn Đức Nữ Trinh. Họ sẽ không cần ơn giảng giải các mầu nhiệm. Còn nếu họ được sai đi làm công việc xây dựng Hội Thánh, chăm sóc cho các linh hồn. Chúng ta có cơ hội để chiêm ngưỡng kiến thức bởi trời của các ngài.
Dĩ nhiên, những kiến thức đức tin này không đến một cách nhưng không với các ngài. Nó khởi sự từ tấm lòng khao khát biết Chúa mãnh liệt của linh hồn, càng no thõa sự hiểu biết Thiên Chúa, linh hồn càng khao khát mạnh mẽ hơn nữa. Và qua sự cố gắng tìm tòi, học hỏi, chứng tỏ cho Thiên Chúa thấy họ khát khao chân thành. Nếu là linh hồn được Thiên Chúa dẫn đưa bằng con đường không qua sách vở. Họ sẽ có đời sống “đọc” say mê cuốn “Kinh Thánh Cuộc Sống”. Tức đọc bằng đời sống chìm trong chiêm niệm, chiêm suy và chiêm ngắm. Làm cho linh hồn trở thành thung lũng để thần khí thông hiểu chảy tràn đầy xuống đó nguồn thánh ân kỳ diệu.

Tiến lên bậc sống trọn lành sự hiểu biết về chân lý đức tin của linh hồn đã mang đầy ánh sáng thần khí. Lời họ nói, họ giảng giống như những hạt giống nhiệm lạ có thần lực đem gieo vào thửa đất các linh hồn. Nó mau mắn trổ sinh hoa trái, và làm cho thửa đất ấy ngày càng thêm phì nhiêu. Điều này khác biệt hẳn với những lời giảng của người ở bậc sống thấp hơn. Còn ở bậc sống thấp, dù cố gắng đến đâu để truyền đạt chân lý, lời nói, lời giảng của họ cũng mang nặng tính kiến thức khôn ngoan loài người. Không thể tác động sâu xa đến các linh hồn, làm các tội nhân hoán cải. Hoặc khai sáng cho các linh hồn như những ai đã được Bậc Sống Trọn Lành.
Sự hiểu biết có từ ơn thông hiểu ở Bậc Sống Trọn Lành cũng tiến triển theo hướng linh đạo các ngài dấn thân, theo ơn gọi riêng của các ngài. Nếu thuộc linh đạo cả thể, kiến thức của các ngài sẽ mang nặng tính cao siêu, thần bí. Mở ra những cánh cửa tâm linh con người đầy huyền diệu, khai sáng những bí mật trong khung trời chân lý đức tin còn trong miền dấu ẩn nhiệm mầu. Nếu thuộc linh đạo con thơ, có khi vẫn xen vào đôi nét nhiệm lạ như ơn tiên tri, ơn giảng huấn, ơn hoán cải các tâm hồn. Nhưng thường các ngài thể hiện nó cách đơn sơ khiêm tốn, theo chừng mực ý Chúa. Kiến thức phát xuất từ ơn thông hiểu dù ở linh đạo nào nó cũng đạt đến độ sâu sắc, cao rộng cách lạ thường. Nếu thuộc linh đạo thơ ấu sẽ được các ngài dùng những ngôn ngữ giản dị, bình dân, đơn sơ mà diễn tả. Ngay cả về hành trình tiến đức, những đường hướng sống nội tâm đưa tới việc kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Các ngài cũng có lối trình bày ngắn gọn mà trong sáng dễ hiểu. Giúp cho các linh hồn dễ dàng noi theo mà vẫn có thể trổ sinh hoa trái ở mức độ cao.
· Tóm lại:

Thật đáng ngợi ca chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời bởi muôn vạn tâm linh, khi có một người được Thiên Chúa đưa vào đời sống trọn lành. Hoa trái tốt lành ơn cứu độ có từ đời sống trọn lành cao quí của họ sẽ tuôn đổ như mưa xuống nhân gian.

Và cũng đáng ngợi khen thay những linh hồn đã dám bỏ mình, bỏ tất cả để chỉ chọn Chúa làm đối tượng duy nhất của cõi lòng mình. Vinh dự và khôn ngoan thay những người chiếm hữu được Chúa làm gia nghiệp đời mình. Hạnh phúc biết bao khi họ đã giặt áo linh hồn trong đau khổ lớn lao, cho mãi mãi giữ được màu trắng tinh tuyền ngày lãnh Bí Tích Thanh Tẩy.

Xin cảm ơn các ngài đã cho tôi, cho nhân gian thừa hưởng công nghiệp tuyệt vời sang quí của các ngài là hồng ân Thiên Chúa. Xin cảm ơn các ngài làm dịu bớt cơn phẫn nộ của Thiên Chúa trên loài người mỗi lúc một sa đọa nhiều hơn vào biển tội.

Xin hết lòng cảm ơn các thánh nhân đã an ủi Trái Tim Bị Đâm Thâu của Con Thiên Chúa. Đấng mà tình yêu của tôi hằng thổn thức, hằng khát khao muốn đáp trả tình yêu Người. Nhưng khốn khổ thay linh hồn bất lực này không thể nào làm được điều gì dầu nhỏ cho Người vui, vì tội lỗi đời mình quá nhiều, quá tởm lợm…

***
Bích Ngọc con yêu dấu!
Bố không thể nào cầm được nước mắt, ngăn được cảm xúc trong lòng khi viết lên những dòng thú nhận trên. Ôi! Nếu như không có công nghiệp và lời cầu nguyện của những con người lành thánh ấy. Không biết số phận linh hồn đại tội nhân này sẽ ra sao? Một con người đã từng làm con ngựa hoang độc ác, trên lưng còn in đậm những vết thù. Đã từng

“Gian tham mánh khóe biết lần

Lọc lừa man trá thấm dần vào tim”

Chỉ cần thoáng nhớ đến quá khứ ngoại đạo kia, sự vô lương của con người tội lỗi và hèn kém nhất nhân gian này. Linh hồn khốn khố kinh hãi sự tăm tối tồi tệ vô cùng của nó. Vì sự xấu xa đê tiện đã thấm vào các tế bào của thân xác, làm nhiễm độc ung thư cả linh hồn. Đến đỗi sau hai mươi tám năm tắm rửa linh hồn trong Thánh Thần Chân Lý. Mà linh hồn chỉ thấy mình như vết tội hằn lên Trái Tim đã từng vỡ toát vì yêu nó. Nó phải khóc sám hối bao nhiêu nước mắt mới tẩy rửa được những nhơ uế linh hồn!? Phải chịu bao nhiêu đau khổ mới đền bù cân xứng được tội lỗi đời mình? Đó là những điều mà mãi mãi nó không thể làm được, vì nó tự biết mình, nó phạm tội ngay cả khi nó đang làm việc đền tội.

Bây giờ nhìn lại thánh ân Thiên Chúa, những ý nghĩa trên trang vở viết cho con đây. Quả thật tình yêu Thiên Chúa đã cứu chữa, đã biến đổi con người đáng lót đáy hỏa ngục vạn triệu vạn lần kia. Ngài làm cho đầu óc ngu muội đã từng nhồi nhét đầy những điều bỉ ổi, tối tăm thế tục có thể nhìn thấy được chút ánh sáng chân lý. Làm cho con tim đầy đam mê luyến ái những sự phù phiếm nhận ra rằng: tất cả sẽ qua đi còn nhanh hơn đời chiếc lá thu rơi. Vì thời gian chiếc là vàng rơi dù rất ngắn, nó vẫn êm ả rơi trong thời gian, không biến động. Còn sự vật nhân gian lại chóng qua theo sự bất ngờ nơi chính bản thể con người hư vô. Nó còn đấy, rồi mất thật bất ngờ. Ngày tận cùng chấm dứt đời sống nó cũng là ngày tận cùng tất cả mọi sự vật cho nó. Vì nó sẽ chẳng giữ lại được cho mình điều gì cả. Nó sẽ đánh mất cả chính mình nếu nó không được còn hiện hữu trong Đấng đã tác tạo nên nó từ hư vô. Và cứu độ nó từ thảm trạng tăm tối khốn cùng của kiếp người tội lỗi. A! Nơi chút bùn đất hóa thân này lại có thể đâm mầm sự sống vĩnh hằng sao? Ôi lạ lùng thay!
Lạy Thiên Chúa! Đấng là Nguồn Sống, là Sự Sống và là Tình Yêu của con. Con không thể nào nói hết được những gì con cảm nhận ở sự tốt lành Người đã dành cho con và cho nhân loại. Cho dù con có là người rất thông thái, có là bác học ngôn ngữ, thì cũng chỉ bập bẹ được đôi câu để ngợi khen Chúa.
Xin tri ân và cảm tạ Chúa.

Chúc tụng thánh danh Cha muôn đời. Amen.

Hỡi con nhỏ của bố!

Bố đang vắt cạn linh hồn mình cho thành sữa nuôi lớn hồn con. Khi lưỡi đòng đâm thủng Trái Tim Chúa Cứu Thế, một mảnh Tim của Người đã văng ra rơi xuống trần đời. Mảnh Tim ấy được một linh hồn hành khất cất làm báu vật nơi trái tim mình. Và người ấy âm thầm dát ra chia cho các linh hồn thơ dại, hèn mọn trên đường người ấy đi tìm lại cội nguồn của mảnh Tim. Có lẽ khi đến nơi, mảnh Tim kia sẽ không còn nữa, nó được phân phát hết cho những ai lãnh nhận được sống và sống trong hạnh phúc. Vì thế người hành khất ấy lấy chính tim mình thế lại, vá vào vết lưỡi đòng đâm thủng. Người đó sẽ chết vì tim mình không còn nữa… bởi cát bụi sẽ trở về cát bụi. Nhưng từ đó mảnh tim người đem chắp vá ấy sẽ tồn tại với tình yêu của nó, tạo ra cung nhạc bản tình ca miên viễn ngợi khen Thiên Chúa Tình Yêu.
VI.  Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo


Cùng là Bậc Sống Trọn Lành, có thể chúng ta nghĩ rằng giữa hai bậc sống Trọn Lành Bất Toàn và Trọn Lành Toàn Hảo khác nhau không nhiều. Thật sự về hình thức và một số ơn, nó như giai đoạn đầu và cuối của Bậc Sống Trọn Lành. Nhưng bên trong có sự khác biệt rất lớn giữa hai bậc sống này. Khác biệt trong ân sủng, trong phẩm chất thánh thiện, trong mối tương giao tình yêu Thiên Chúa và linh hồn:

· Trong ân sủng:

Các linh hồn đạt được đời sống Trọn Lành Toàn Hảo thường là những linh hồn đã được Thiên Chúa tiền định, do bởi tình yêu Thiên Chúa đối với chính họ và với nhân loại. Do bởi lòng thương xót của Ngài đối họ vì “Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương. Vậy người ta được chọn không phải vì chạy vay, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót. Quả thế, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng nói với Pha-ra-ô: “Ta đã cất nhắc ngươi lên, chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của Ta, và để cho danh Ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu. Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tùy ý Người…” (Rm 9.15-18). Và để chuẩn bị cho chương trình của Người. Các linh hồn ấy được Thiên Chúa chọn cách đặc biệt, trao cho những sứ mạng cao cả, nổi bật lên trong nhân loại, trong Giáo Hội. Trên bầu trời thiêng linh các thánh nam nữ, các ngài sáng chói như những vì sao bắc  đẩu bên các vì sao khác (Pl 2.15b). Qua họ ơn đoàn sủng tuôn đổ dạt dào lên các linh hồn, nâng đỡ Giáo Hội vượt qua sóng gió hoặc canh tân đời sống đức tin của Giáo Hội.

Ngoài những ơn lạ thường hoàn thiện và nâng vượt lên trên tự nhiên con người của các ngài. Như không ăn uống trong một thời gian dài, khi cầu nguyện thân hình các ngài chìm ngập trong ánh sáng chói người hơn lửa hay lơ lửng trong không gian. Các ân sủng siêu nhiên thần bí nơi linh hồn các ngài cũng huyền diệu khôn tả, tác động sâu xa thánh hóa linh hồn và ban cho các ngài niềm hoan lạc vô tả “Một buổi tối, tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người tôi định thôi không cầu nguyện nữa, tôi lấy tràng hạt lần chuỗi để đỡ cố gắng cầm trí. Dẫu sao, đang ở trong nguyện đường, tôi cũng dẹp bỏ mọi chuyện bên ngoài. Nhưng khi Chúa muốn cách khác, thì cố gắng nào cũng chẳng kết quả bao nhiêu. Tôi vừa ở trong trạng thái này mới được một lúc thì tôi bị thu hút mãnh liệt, vô phương chống cự và tôi xuất thần. Trong khi xuất thần, dường như tôi được đưa lên thiên đàng. Những người tôi trông thấy đầu tiên ở đó là cha tôi, mẹ tôi và những điều kỳ diệu quá sức xuất hiện trong một thời gian ngắn – không lâu hơn thời gian đọc một kinh Kính Mừng – cảnh tượng thần diệu ấy làm cho tôi ngây ngất hoàn toàn. Đó là một ơn quá cao vời. Tôi sợ không biết đây có phải là ảo tưởng không. Nhưng dường như không phải là ảo tưởng. Tôi không biết làm thế nào, tôi xấu hổ quá không dám cởi mở với cha giải tội. Không phải vì khiêm nhường nhưng vì sợ có thể là ngài cười tôi và nói: “Chị ta là một thánh Phaolô hay Thánh Têrônimô sao mà được đưa lên thiên đàng”! Vì những thánh ấy đã được những thị kiến loại đó. Nghĩ thế, tôi cũng sợ hơn nữa, chẳng biết làm gì, chỉ khóc, vì nghĩ làm sao mình có thể được hưởng cùng một kinh nghiệm như các ngài. Sau cùng, dù vẫn rất xấu hổ. Tôi cũng cố gắng đi gặp cha giải tội. Dù nói ra những điều như vậy có làm tôi cực khổ đến thế nào, tôi cũng không bao giờ dám cứ im lặng, vì tôi sợ bị lừa gạt. Khi thấy tôi quá băn khoăn phiền muộn, ngài nói nhiều lời an ủi tôi và ngài trưng nhiều lý do xác đáng để tôi khỏi bối rối.
Từ đó trở đi, Chúa tiếp tục tỏ cho tôi những bí nhiệm trong đại hơn nữa. Bây giờ đôi khi Chúa vẫn còn tỏ như thế… Những gì tôi đã thấy thì quá cao siêu đến nỗi điểm nhỏ bé nhất trong đó cũng đủ làm cho linh hồn tôi ngây ngất. Trước giá trị cao quí tuyệt vời ấy, tôi coi mọi sự đời này chẳng có giá trị là bao. Tôi ao ước có thể diễn tả, ít ra một phần nhỏ nhất trong những gì tôi đã biết, nhưng khi cố gắng tìm cách diễn tả, tôi lại thấy thật vô phương. Vì ánh sáng mà chúng ta thấy ở đây và ánh sáng kia cũng gọi là ánh sáng nhưng không gì có thể so sánh với thứ ánh sáng kia, ngay cả mặt trời chính ngọ cũng chỉ là lu mờ với ánh sáng kia. Tóm lại, dù trí tưởng tượng sắc bén đến đâu cũng không thể gợi lên hay hình dung ra được ánh sáng đó như thế nào, cũng không thể trình bày, dù chỉ một chút những gì Chúa đã cho tôi thấy cùng với một niềm vui tột mức, vô phương diễn tả. Tất cả các giác quan cũng được tràn đầy hoan lạc không thể diễn tả, nên tốt nhất là đừng nói gì hơn nữa.” (Tự Thuật Thánh Tê-rê-sa A-vi-la. Chương XXXVIII). Có thể nói trí óc phàm nhân chẳng thể hình dung, chẳng thể tưởng tượng được rõ ràng dầu chỉ một hồng ân Thiên Chúa ban cho các linh hồn vươn tới bậc sống này. Ngắm nhìn họ, có thể nói, với phận người ân sủng không thể kiện toàn cao hơn được nữa. Thật ngoài sức tưởng nghĩ của con người.
Bố nói “Chúa tiền định” không có nghĩa Ngài đã an bài mọi sự cho đạt đến mục đích Ngài muốn, mà không có sự tự do con người cộng tác vào đó. Nhờ sự khôn ngoan thượng trí biết xuyên suốt thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nên Thiên Chúa có thể chọn và nâng đỡ sự yếu kém của phận người nơi linh hồn được Ngài tuyển chọn. Giúp cho họ có khả năng và thích thú đi đúng vào chương trình Ngài đã định. Tất cả những gì Thiên Chúa làm, dầu Ngài muốn thương ai thì thương, song vẫn yêu thương đồng đều và vô hạn. Vì kẻ ban cho nhiều Ngài sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Và cũng tôn trọng tuyệt đối sự tự do con người.
· Trong phẩm chất thánh thiện

Những vị thánh đạt đến bậc sống này, đời sống họ luôn  tỏa ra hương thơm thánh thiện phi thương. Nơi các ngài đã thăng hoa đến tột đỉnh các quan năng của thể xác lẫn linh hồn. Lý trí hòa tan trong thánh ý Thiên Chúa, ý chí chỉ còn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất. Các ngài tự do hoàn toàn trên tạo vật nhưng lại tôn phục tuyệt đối trước Thiên Chúa. Về luân lý các ngài có sự sáng suốt thông tuệ và sức mạnh tràn đầy của con người đã được hoàn thiện trong ân sủng để tránh xa dịp tội và chiến thắng tội lỗi. Nếu trong giai đoạn đầu của Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, các ngài còn có những khuyết điểm và sai phạm nhỏ, dù rất hiếm có trường hợp xảy ra. Liền ngay các ngài được Thiên Chúa nhắc nhở và ân cần thanh tẩy, bởi các ngài luôn sẵn sàng làm việc đền tội cách anh hùng.

Ta có thể xem Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn và Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo tựa một bông hoa. Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn là lúc nó đã nở, không còn nụ, vừa khoe hương nhưng chưa đạt đến thời điểm diễm lệ nhất của nó. Còn đời sống Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, giống bông hoa đã vương cánh khoe hương sắc lúc đẹp nhất, thơm ngạt ngào tột mức. Ví dụ; trên đường hồi hương sau chuyến đi để được tử đạo bất thành. Thánh Phan-xi-cô cáu kỉnh bực dọc với thầy Lê-ô lúc thầy bảo thánh nhân hãy cầu xin Chúa cho gió biển đổi hướng, để hai thầy trò được quá giang về lại At-xi-xi. Hay như lúc thầy Mat-xê-ô về thăm thánh nhân, có cầm theo nắm lúa mì, thánh Phan-xi-cô đã lo lắng hỏi “Anh lấy gié lúa này ở đâu vậy, anh Mat-xê-ô? Tôi biết là để làm được chuyện tốt, anh dám làm ẩu lắm. Chắc là anh đã cắt số lúa mì này torng một cánh đồng nào rồi…”. Trong lúc sự thật không như lời thánh nhân suy đoán. Sự hoài nghi này thành khuyết điểm  (CĐCHTY trang 253; 317). Rồi đến lúc ngài được Chúa ban cho năm dấu thánh, sống trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, trong ân sủng cao vời. Đến lửa đốt cháy áo cũng không màn dập tắt.
Một khi nhờ ân sủng, đã vượt qua giai đoạn đầu ngắn hay dài tùy sự đáp ứng của linh hồn. Các ngài đạt đến sự thánh thiện khôn tả. Thánh Tê-rê-sa A-vi-la trong sự khiêm tốn hết mực ngài đã cho chúng ta biết “Trong những năm nay, tôi nhớ rõ có lần là trong nhiều tháng, có khi đến trọn cả năm – tôi cố giữ mình không xúc phạm đến Thiên Chúa…” (TT Chương VIII, trang 68). Cha thánh Gioan Vianney chủ ý hãm mình để bỏ mình mà cứu các linh hồn “không những là cha không nuông chìu xác thịt mà còn không cho xác thịt được sự gì vui ở đời này. Cha quyết làm khốn thân xác cho đến chết, không để cho nó yên bao giờ. Cha hay đau bụng, đau ruột nhưng cha coi như không, chẳng nói cho ai biết hết. Lúc cơn đau dâng lên Cha cắn răng chịu không kêu một tiếng, không chịu bỏ hay hoãn những việc bổn phận. Có một kỳ Cha đau răng lắm nhưng không chịu đi bác sĩ, chỉ nói thầy dòng lấy kềm nhổ một lúc ba cái răng cho cha.
Cha kềm hãm xác thịt trong mọi sự, bất kể đó là việc lớn hay việc nhỏ. Cha không bao giờ ngửi hương thơm của hoa hay vật gì thơm tho, lúc khát cha nhịn khát không uống nước, lúc nóng cha không quạt, chẳng đập ruồi muỗi, không tránh những mùi hôi hám thối tha. Dù nhọc nhằn kiệt sức cha không mấy khi ngồi, chỉ đứng luôn. Lúc đọc kinh, chầu Thánh Thể cha quì thẳng suốt từ giờ này sang giờ khác không ngồi cũng không dựa vào đâu. Bởi người cha gầy gò, yếu ớt, đến mùa đông buốt giá lạnh lẽo khó chịu lắm nhưng dù giá rét thế nào, cha không đốt lửa, không sưởi, không dùng lồng ấp cũng không dùng áo bông, áo kép nữa. Có một năm, giữa mùa đông cha ho hơn một tháng. Bà chị ông tiêu chỉ làng Ars thấy cha ho quá liền gửi cho cha một ít thuốc ho nhưng cha không lấy, bắt đem trả và bảo: “Hãy về bảo bà ấy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng cho tôi thì hơn.
…

Một người đạo đức kia nói:
· Có một đêm tôi nằm trong phòng cha Gioan nghe tiếng cha đánh tội dữ và lâu lắm. Tôi suốt ruột quá muốn kêu cha thôi nhưng cha cứ đánh mãi, gần một tiếng cha mới thôi.

Không những cha lấy roi sắc đánh xác thịt mà còn mang thắt lưng bằng dây có đinh sắt nhọn đâm vào thịt, mặc áo đan bằng chỏ sắt áp vào thịt và dùng những đồ khác các thánh đã bày ra để hãm mình, phạt xác từ xưa đến nay. Cha giấu những đồ ấy kỹ lắm, nhưng có khi bỏ quên nơi này nơi kia nên những người ra vào phòng cha xem thấy nhiều lần. Hơn nữa, người giặt áo quần cho cha thường thấy áo quần cha hay có những vết máu dây vào.
Cha thánh Gioan Vianney đã hãm mình như thế với tinh thần sám hối từ bỏ bản thân và vì tình yêu mến thiết tha đối với phần rỗi các linh hồn. Gẫm suy lời cha cầu nguyện chúng ta thấy rõ nhiệt huyết muốn cứu các linh hồn của ngài “Lạy Chúa con, nếu Chúa thương mở lòng con chiên con được ăn năn trở lại. Con xin hãm mình phạt xác và chịu mọi sự khó, mọi sự đau đớn cho đến trọn đời” (Cuộc Đời Thánh Gioan Vianney. M.Cardo trang 285-288).

Bố không thể kể hết sự thánh thiện trên cả tuyệt vời của các thánh nhân. Mỗi  vị một vẻ, một cách đến cùng tình yêu Thiên Chúa. Nhưng tất cả đều hướng đến mục đích là đi vào Đường mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta.
Sự thánh thiện ở bậc sống này không chỉ bởi đời sống luân lý cao đẹp và thánh thiện tuyệt vời của các ngài. Nhưng còn thánh thiện bởi các ngài nhiệm hiệp với Thiên Chúa, được thông ban sự thánh thiện của chính Chúa cho các ngài qua những ân sủng cao vời. Ơn Chúa nhiệm lạ và sung mãn đổ xuống linh hồn các ngài ví như mưa thấm đẩm hạt đất cằn khô làm nó mỡ màu sức sống.

· Trong tình yêu: Với tình yêu đã được thử lửa, vượt qua muôn vàn tinh luyện, đã trở nên như chính lửa. Lúc bấy giờ tình yêu của các ngài không còn dừng lại ở bất cứ ranh giới nào. Nó vươn cao tới Thiên Chúa và trải rộng ra hết mọi tạo vật. Đối với các ngài quên mình sống trọn nghĩa yêu thương mới thật là sống. Nên tương giao với Thiên Chúa, với nhân sinh và với mọi tạo vật thật nồng nàn thắm thiết mến yêu. Ngay cả kẻ thù khủng khiếp nhất của loài người, chuyên lo đi hãm hại phần rỗi con người, các ngài cũng yêu thương, có vị còn mong ước cho nó được cứu rỗi “Tôi thương xót ngay cả Sa-tan. Không có tạo vật nào khốn khổ hơn hắn, bởi vì đã được ở bên cạnh Chúa, Sa-tan lại dứt bỏ Chúa mà đi. Bởi vì đã chối từ Chúa, thì hắn sẽ phải lang thang cho đến muôn đời, lòng chẳng bao giờ ngôi ngoai. Lòng hắn chẳng bao giờ nguôi ngoai bình thản, bởi vì Chúa không cất trí nhờ khỏi hắn, nên hắn vẫn nhớ tới cuộc sống êm đềm ở thiên đàng. Ta phải cầu nguyện cho Sa-tan, để Đấng Tối Cao tha thứ cho hắn và cho phép hắn trở về chỗ giữa các tổng lãnh thiên thần…” (CĐCHTY 298).
Tương giao tình yêu với Thiên Chúa “Thình lình một luồng ánh sáng chói lọi, vừa xanh lơ vừa xanh lá cây, tràn ngập khung trời. Tôi ngước mắt lên: Một thiên thần sốt mến có sáu cánh bằng lửa đang hạ xuống và trên ngực ngài, được che phủ bằng đám lông, là Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Một cặp cánh che đầu, một cặp khác che thân, và cặp thứ ba, ở bên phải và bên trái, che hai cánh tay dang rộng của Chúa Ki-tô. La-vec-na chìm giữa biển lửa và ánh sáng phát ra sáng chiếu cả đồng bằng. Chúa Ki-tô có cánh từ trời hạ xuống phát ra tiếng gió rít và một tia chớp đánh trúng Phan-xi-cô, anh hét lên một tiếng đau đớn như thể người ta đóng đinh anh. Anh mở rộng hai cánh tay và lơ lửng bất động trong không gian, trong tư thế bị đóng đinh. Rồi anh thì thầm những tiếng không hiểu nổi rồi lại hét lên. “Nữa! Nữa! Con muốn nữa!” Thế là bên trên trên đầu anh, vang lên tiếng Chúa: “Chính đến khi chịu đóng đinh mà cuộc thăng tiến cùa con người chấm dứt”. Và tiếng hét đầy vẻ tuyệt vọng của Phan-xi-cô lại vang lên lanh lảnh “Con muốn đi xa hơn nữa, cho tới tận cuộc phục sinh!” Thì tiếng Chúa Ki-tô vẳng qua đám lông của Thần Sốt Mến, bảo anh “Hỡi Phan-xi-cô thân yêu, con hãy mở mắt ra mà nhìn: Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh chỉ là một thôi!” “Thế còn Thiên Đàng?” Phan-xi-cô la lên. “Chịu Đóng Đinh, Phục Sinh và Thiên Đàng chỉ là một thôi”, tiếng ấy lại phán (CĐCHTY trang 376-377).
Vâng, nói như Thầy Lê-ô là đúng “Tôi không thể gọi ngài là anh được. Tôi không dám nữa. Ngài đã được nâng lên trên các anh em và trên loài người”.

Bây giờ chúng ta chiêm ngưỡng tiếp một nét nhỏ trong tình yêu tương giao giữa Chúa và thánh Tê-rê-sa A-vi-la.
“Tôi lại nghĩ đến cái chỗ tôi đáng chịu trong hỏa ngục vì tội lỗi tôi, tôi hết tình cảm tạ Chúa đã làm cho đời tôi thay đổi đến nổi dường như tôi không nhận ra linh hồn tôi nữa. Tôi đang suy nghĩ như vậy thì Chúa cho tôi xuất thần cao siêu đến nỗi tôi không biết vì sao linh hồn tôi gần như lìa khỏi xác, vì nó không còn thể cầm mình không mong chờ một ơn lành quá cao vời đã được thấy cơn xuất thần mãnh liệt khiến tôi hoàn toàn không còn làm chủ được mình nữa. Cơn xuất thần này khác những cơn xuất thần tôi đã cảm nghiệm trước đây. Tôi không biết linh hồn tôi như thế nào hay nó muốn gì, vì đã được hoàn toàn chiếm đoạt. Sức mạnh tự nhiên của tôi biến mất hoàn toàn nên tôi không ngồi nổi nữa, tôi phải tìm chỗ dựa.

Đang khi ở trong tình trạng này, tôi trông thấy một chim bồ cầu ở trên đầu tôi, nó rất khác với bồ câu chúng ta thấy ở thế gian này. Nó không có lông, mà cánh toàn những vẩy nhỏ tỏa ra một ánh sáng diệu huyền. Thân mình nó lớn hơn bồ câu thường, và dường như tôi nghe thấy tiếng cánh xào xạc. Tôi nghe như vậy trong khoảng thời gian đọc một kinh Kính Mừng. Rồi linh hồn chìm đắm trong tình trạng chẳng còn biết gì, chẳng còn thấy bồ câu đâu nữa. Linh hồn tôi được an nghĩ với vị Thượng Khách huyền dịu. Theo tôi, cảm nghiệm một hồng ân kỳ diệu như thế tất nhiên linh hồn phải bàng hoàng bối rối; nhưng lần này, một niềm vui trấn áp vì linh hồn an nghỉ trong cơn xuất thần. Chính vì thế, ngay từ lúc bắt đầu hưởng kiến, nó không hề thấy sợ hãi, chỉ thấy vui mừng hoan hỉ.

Mức hưởng thụ cơn xuất thần này thật quá phi thường, và hầu như hết giờ lễ, tôi như mê man khờ khạo, tôi không biết tôi làm gì hay làm sao mà tôi được một hồng ân và ân sủng trọng đại như vậy. Dường như tôi không còn thể nghe hay thấy gì, vì niềm vui tột độ tràn ngập linh hồn tôi. Từ đó về sau, tôi nhận thấy tôi tiến triển rất mau trong Tình Yêu Thiên Chúa và rất hăng say thực thi các nhân đức. Chúc tụng và ngợi khen Người đời đời. Amen (TT Chương 38 trang 429-430). 
Hoàn thiện tột mức được mối tương giao tình yêu giữa Thiên Chúa và linh hồn, các mối tương giao còn lại cũng được các thánh nhân ở bậc sống này làm cho nó thăng hoa đến đỉnh cao của tình yêu, là sự thánh thiện cao vời. Ngay cả kẻ thù, cả ma quỉ các ngài cũng xót thương, cũng cầu phúc cho.

Và trong tương giao với bản thân, các thánh đã yêu thương chính mình bằng một tình yêu thánh khiết hoàn toàn thiên  giới. Nghĩa là các ngài chỉ chăm chút cho linh hồn mình sao cho gặt hái được vĩnh phúc thiên đàng. Trân trọng thân xác là đền thờ Chúa Thánh Thần, các ngài đã lo lắng và chăm sóc nó cách tích cực lạ lùng. Để nó có thể ở trong một tình trạng được thánh hiến cho Thiên Chúa như một hy tế toàn vẹn. Không dấu vết tội lỗi hay một tì ô uế, bợn nhơ nào của thế tục còn đọng lại nơi đền thờ rất thánh ấy, mà không được thanh tẩy tới tận gốc rể. Như Đức Ki-tô các ngài đã dâng hiến lễ đời mình và lấy chính mình làm hiến lễ toàn thiêu kính dâng lên Thiên Chúa trên bàn thờ thập giá cao khiết của tình con Thiên Chúa, em Đức Giêsu.
Ta có thể nói rằng tình yêu của các thánh nhân đã đạt đến sự trọn lành toàn hảo, không phát xuất từ con tim và linh hồn mang dấu vết tội lỗi. Nhưng phát xuất từ con tim tinh tuyền và linh hồn cực kỳ sáng láng, đã được ân sủng nâng lên đến bực thượng đẳng của con người, mà ân sủng đã có thể kiện toàn ở phận người. Nó cao quí và thánh thiện cùng nồng cháy hơn cả tình yêu A-dam có trong thời điểm chưa phạm tội rất nhiều.
1. Nhiệm hiệp với Thiên Chúa.

Sống là kéo dài cuộc sống của Chúa Ki-tô.

Như bố đã nói ở phần trước, bậc sống này thường chỉ có những con người được Thiên Chúa tiền định mới có thể đạt tới “Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài” (Gl 1,15). Các ngài là những con người thật xứng đáng trong ý muốn Thiên Chúa, để Thiên Chúa thể hiện quyền năng vinh hiển của Người nơi các ngài”. Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏa bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.

Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4.6-7). Lời thánh Phao-lô tông đồ nói trong niềm xác tin, cho chúng ta biết rõ hơn sự hoạt động của Thiên Chúa nơi những linh hồn đặc biệt ưu tuyển này ‘Tôi sống không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2.20). Thiên Chúa không những kiết hợp với các ngài trong sự sống động thần khí khôn ngoan rao giảng lời chân lý hằng sống. Nhưng còn kết hiệp sâu xa trong ân sủng thật cao trọng và nhiệm lạ “Dù thế, tôi cũng xin nói về những thị kiến và mạc khải Chúa đã ban cho tôi. Tôi biết có một người môn đệ Đức ki-tô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba - có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng – trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết-, và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Về một người như thế, tôi sẽ tự hào; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Quả vậy, nếu muốn tự hào, thì tôi cũng không phải là người điên, vì tôi nói sự thật” (2Cr 12.1-6). Thánh nhân không những đã nói đến ơn sâu nhiệm riêng ngài lãnh nhận trong bối cảnh riêng tư thầm kín. Người còn nói đến những đặc sủng hoạt động minh chứng đời sống nhiệm hiệp của ngài với Thiên Chúa “Tôi điên rồi! Chính anh em đã khiến tôi hóa ra như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng lạ gì, tôi đâu có thua kém các Tông Đồ siêu đẳng kia. Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ: nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ.” (2Cr 12.11-12). Các thánh nhân ở Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, các ngài đã nên giống Chúa Ki-tô ở trần gian không những về ơn thiêng dấu lạ mà còn trong cuộc đời đầy đau khổ của các ngài. Để các ngài trong Đức Ki-tô và cùng với Đức Ki-tô mang ơn cứu độ đến cho nhân gian “hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mạc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô… Người đã dùng Thần Khí mà mạc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức ki-tô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó…” (Ep 3.2-7). Rồi các ngài kết thúc đời mình bằng cái chết trong đau thương “Tôi cũng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá” (Gl 2.11b). Có vị đại thánh nào đã không trải qua những đau khổ lớn lao trong đời?
Ở ca khúc 40 của Khúc Linh Ca, thánh Gioan Thánh Giá đã diễn giải tình trạng linh hồn được nên một với Thiên Chúa “Ở đây Tân Nương ý thức rằng giờ đây nơi lòng muốn của nàng không còn dính bén mê thích một điều gì nữa nhưng chỉ gắn bó vào Thiên Chúa bằng một tình yêu hết sức khắng khít. Phần cảm giác của linh hồn, với tất cả sức mạnh, quan năng và mê thích của nó, giờ đây đã phù hợp với tâm linh, đã thuần phục và dẹp yên các cuộc nổi loạn. Nhờ linh hồn đã trải qua đủ thứ luyện tập sâu rộng và chiến đấu về mặt tâm linh, giờ đây ma quỉ đã thua và bị đẩy ra xa. Linh hồn được nên một với Thiên Chúa và được biến đổi rất dồi dào phong phú với những ơn huệ Thiên quốc. Do đó, sau khi được chuẩn bị, sẵn sàng và mạnh mẽ, Tân Nương linh hồn “nép mình vào Đức Lang Quân” (Dc 8,5) để “băng qua sa mạc chết chóc, lòng ngập tràn vui thú”, linh hồn tiến lên tận những ngai tòa vinh quang của Đức Lang Quân. Tha thiết ước mong Đức Lang Quân sớm kết thúc hẳn sự việc. Nơi ca khúc này Tân Nương trình lên Ngài mạnh hơn. Nàng nói lên năm điều:

Thứ nhất, linh hồn giờ đây đã siêu thoát và lìa xa mọi sự.

Thứ hai, ma quỉ đã bị thua cuộc và đã bỏ trốn.

Thứ ba, các cảm xúc đã bị khuất phục và các mê thích tự nhiên đã bị hãm dẹp.

Thứ tư và thứ năm, phần giác quan và hạ đẳng đã được cải tạo và thanh luyện, đã phù hợp với phần tâm linh, đến nỗi, chẳng những không còn cản trở việc nhận lãnh những ơn lành tâm linh, mà trái lại, còn thích ứng với các ơn lành ấy. Thật vậy, giờ đây trong khả năng của nó, phần giác quan hạ đẳng tham dự vào những ơn lành linh hồn đang chiếm hữu. Do đó, Tân Nương nói: “Không một ai dòm ngó” (Khúc Linh Ca trang 401-402).

Ân sủng trọn lành toàn hảo Thiên Chúa không chỉ ban cho các thánh Tông Đồ, qua hơn hai ngàn năm lịch sử Hội Thánh, cũng đã có rất nhiều vị thánh đã đạt đến nó. Nhưng đa số những vị thánh này khi các ngài còn sống ở thế gian, thế gian đã không nhận biết, như đã từng không nhận biết Đức Ki-tô. Thế gian vùi dập họ trong đau thương tột cùng, như thể ghì họ vào thập giá mà đóng đinh cả thể xác và linh hồn họ. Thánh A-phong-xô lập dòng Chúa Cứu Thế ngoài nỗi đau đớn thể xác với năm dấu thánh, còn bị bệnh lạ thường giày vò cho đến lúc chết. Lại chết trong tủi nhục ê chề, đắng cay nào tả xiết. Một vị Giám mục lập dòng bị vu oan đến phải lãnh vạ tuyệt thông, bị truất quyền giám mục, bị đuổi ra khỏi dòng mình thành lập.
Nhưng tất cả những ai sống thân cận với các ngài, có tấm lòng trung thực và công tâm. Đều nhận ra tình yêu trọn hảo và lòng khiêm hạ thẳm sâu của các ngài. Họ nhận ra Thiên Chúa trong con người mà thế gian chê bỏ ấy. “Cha Gioan là hình ảnh của Chúa Giêsu ở thế gian này, tôi chưa hề thấy ai giống Chúa Giêsu như cha Gioan” (Cuộc Đời Thánh Gioan Vianney trang 246). Những ai sống gần các ngài, nếu không phải là tay sai của quỉ đến để phá bĩnh người của Chúa. Họ đều cảm nhận được sự bình an tuyệt vời tự con người ấy toát ra, vây quanh người của Chúa là tình yêu dào dạt và hạnh phúc ngập tràn.
2. Mọi sự của linh hồn là của Chúa 

Luôn xem mình là người quản lý tạm thời những gì mình có.

A! Ước gì con gái bố, các con, chúng hiểu được ý nghĩa lời Thánh Kinh diễn tả “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2.7). Và chúng ta cũng hiểu thấu đáo được ý nghĩa thiêng liêng lời ngôn sứ Ê-dê-ki-el nói về Giê-ru-sa-lem, cũng là nói về thân phận của mỗi người chúng ta “Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi là người A-mô-ri, mẹ ngươi là người Khết…” (Ed 16.3). Là đất mà Thiên Chúa đã thanh tẩy bằng máu lửa chiến tranh, là hai dân tộc mà Thiên Chúa đã ra lệnh cho Dân riêng phải đánh đuổi đi cho khuất mắt Người. Những dân tộc tội lỗi và thờ những tượng thần phù phiếm làm Thiên Chúa ghê tỡm. Thiên Chúa đã cho mặt trời mặt trăng dừng lại theo lời cầu của tôi tớ Ngài, để cho Dân “trị tội của địch thù” (Gs 3.10; 10.1-13; 11.3).

Con người đã có gì khi chính mình được dựng nên từ hư vô, bản thể được tạo thành từ bụi đất? Rồi chút bụi đất ấy sau  tội nguyên tổ ra thê thảm thế nào “Lúc chào đời ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai xát muối và lấy tả bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi…” (Ed 16,4-5). Thực trạng phận người sau tội nguyên tổ bị đuổi khỏi Địa Đàng, tức vườn hạnh phúc trong sủng ân tác tạo tuyệt vời. Con người đã mất hết mọi hạnh phúc, mất cả ân sủng sự sống vĩnh tồn khi mở lòng kiêu ngạo, nghe theo ma quỉ mà bất tuân lệnh Chúa. Niềm tin vào Thiên Chúa đã mất, mặc lấy án phạt sự chết vào linh hồn. Hậu duệ của A-dong, E-va chỉ còn là đứa trẻ lọt lòng mẹ, bị mẹ bỏ rơi, không còn ai thương xót. Cảm nghiệm yêu thương này thánh Gioan Vian-nay đã thốt lên “Trong mình ta chẳng có gì là của riêng ta cả, chỉ có ý riêng ta thật là của ta mà thôi” (Cuộc  Đời Thánh Gioan Vianney M.Carilô trang 291).
“Mọi sự của linh hồn là của Chúa” một trong những đích đến của tâm linh, trong đời sống tu đức mà tất cả những ai hướng về ơn cứu độ nơi Đức Ki-tô đều phải kiếm tìm. Nó cũng là sự trần trụi tâm linh của thánh Gioan Thánh Giá, nghèo khó trọn vẹn của thánh Phanxicô Assisi. Các thánh ở Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo đã vươn đến và sống ung dung trên đỉnh hoàn thiện này. Linh hồn trên hành trình đức tin tìm về với Thiên Chúa, tìm về với cội nguồn của chính mình, tìm về Nguồn Sống – nơi mình được tác tạo nên. Bằng con đường siêu thoát tạo vật và chính mình, và nhìn nhận Tình Yêu Chủ Nhân của thân xác và linh hồn, cùng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho. Có thể con người mới trả được lẽ công bằng cho Thiên Chúa, và thực hiện được đức khiêm hạ giúp linh hồn xua tan đi đám mây thế tục trước mắt, nhìn rõ ra Chân Lý Sự Sống. Mà xưa kia tổ tông đã đánh mất bởi lòng ham muốn chiếm cả vị trí độc tôn Chủ Nhân, của Thiên Chúa cho mình nơi mình,  trên mình và cả cuộc đời mình.

Chỉ nơi Thiên Chúa mới có Sự Sống Vĩnh Hằng, Nguồn Sống cho tạo vật. Tạo vật khước từ Ngài, tạo vật sẽ chết. Đó là tiến trình của qui luật tự nhiên có sinh sẽ có diệt. Nếu Thiên Chúa không xót thương, ngay cả sự sống tự nhiên nơi mình còn lại, A-dong E-va cũng không thể giữ lại cho mình “Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán với ngươi: “Cứ việc sống!” (Ed 16.6). Thế mà khi đã được sống, con người cứ ảo tưởng mình là trung tâm, là chúa tể, là chủ nhân đích thực những gì hiện hữu ở nhân gian. Nào hay nhân gian tất cả chỉ một thời, và “Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả” (Gv 12.8). Có cảm nghiệm được sâu sắc thân phận người cát bụi, cỏ rác, hóa sinh từ hư vô của mình bởi lời truyền của Thiên Chúa. Mới thấy những gì thuộc về thế gian thật tạm bợ, thật phù phiếm, chóng qua. Thật khờ dại và dốt nát khi đem cả lòng mình bám víu vào những sự thế gian, đánh đổi sự sống vĩnh hằng để có nó. Thánh Phao-lô nói “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì này, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi con tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu Ki-tô, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức ki-tô và được kết hợp với Ngài” (Pl 3.7-9).
Một nét đẹp cao quí ở sự sống động của các thánh đạt đến sự trọn lành toàn hảo, là luôn nhận biết mình chỉ là người quản lý tạm thời tất cả những gì mình có. Đối lại các ngài luôn sống trọn vẹn ý nghĩa “tất cả là hồng ân”. Các thánh nhân đã vươn lên trên đường thánh thiện, rất thánh thiện, tột mức thánh thiện. Vì thế, nơi các ngài tỏa ra hương thơm tuyệt vời của thánh thiện “Hỡi con, thánh thiện không ở tại sự hiện hữu, mà ở sự chấp nhận vô hữu” (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu Margarita). 
Các thánh không dừng lại ở mức không sỡ hữu những cái ở ngoài mình, như ông Giop

 “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,

tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi:

xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1.21)

Kể cả những phần quí báu nhất của linh hồn các ngài cũng sẵn sàng dâng hiến nó, để nó thuộc về Thiên Chúa, còn mình chỉ tạm thời quản lý “Bạn hãy đem hết kho báu, ơn thánh, công đức gửi vào lòng Mẹ: vì đây là chỗ linh thiêng, chỗ đáng kính, chỗ đáng quí trọng mọi đàng. Vì đây là nơi đã chứa đựng chính Thiên Chúa với đầy đủ các sự trọn lành của Người” (Sách Vàng trang 163). Bố xin kết thúc phần này với lời cầu nguyện của thánh Augustin “Con chỉ biết điều này, là ngoài Chúa ra, không những ở ngoài con mà cả trong con, con cũng càm thấy khó ở, và, đối với con, mọi sự giàu có không phải là Chúa, thì chỉ là nghèo nàn” (Tự Thuật Q.13.IX).
3. Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn.

Để có thể sống được điểm này của Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, linh hồn đã đi qua hầu hết các chặng đường cam go, được thanh tẩy để tiến đến việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta hãy trở lại, lui ra một tí hầu có thể ngắm toàn cảnh bức tranh tuyệt mĩ, đỉnh cao siêu vời của đời sống đức tin Ki-tô.
Xin chúc tụng Chúa!

Chỉ được thấy, được biết đến thôi, lòng con đã tràn ngập một niềm vui sướng khôn tả. Xin chúc tụng Chúa đã thương yêu loài người đến thế!


Một linh hồn càng kết hợp mật thiết với Thiên Chúa thì càng được thăng tiến trong tình yêu, và càng thăng tiến trong tình yêu càng trở nên giống Chúa Ki-tô. Nên giống Chúa Ki-tô hơn, linh hồn lại hiểu biết rõ hơn về Thiên Chúa như Chúa Ki-tô (Ga 15.15). Tình yêu được tinh ròng, ân sủng thêm dồi dào và phát triển toàn vẹn. Sau những thử thách, giết chết con người cũ và tiến tới trong nhân đức, Thánh Phanxicô Assisi đã đạt tới tình yêu “Lạy Chúa, nếu con yêu Chúa chỉ vì con muốn được vào Thiên Đàng của Người mà thôi, thì xin Người phái thiên thần cầm gươm chận cửa đừng cho con vào. Nếu con yêu mến Người vì con sợ hỏa ngục thì xin xô con xuống hỏa ngục. Nhưng nếu con yêu mến Người vì Người, và vì chính Người thôi, thì xin mở rộng vòng tay đón lấy con” (CĐCHTY trang 152).

Khởi điểm để kết hợp tình yêu với Thiên Chúa là tình trạng ân sủng. Đích điểm là sự phát triển toàn vẹn ân sủng, linh hồn được siêu nhiên trọn vẹn, cả sức lực cả ý chỉ, trót tình yêu đều tập trung vào Thiên Chúa, từ nay không ao ước, không mến yêu chi ngoài sự Thiên Chúa ao ước và mến yêu. Ân sủng là sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta, sự sống phát triển theo mức tiến của tình yêu. Ân sủng lớn lên trong linh hồn tùy mực tình yêu tăng thêm; do đó sự tham dự vào sự sống thần linh trở nên sâu xa và dần đưa linh hồn kết hợp với Thiên Chúa một ngày thêm thắm thiết và hoàn hảo. Ân sủng và tình yêu là những mầm giống quí hóa của sự kết hợp với Thiên Chúa; chúng ta thiết lập nên sự thông hiệp mật thiết giữa Thiên Chúa và linh hồn; thông hiệp sự sống và tư tưởng, ý chí. Thiên Chúa luôn là Thiên Chúa, khác biệt với tạo vật; tạo vật luôn giữ cá tính của mình, nhưng khi được thấm nhuần sự sống thần linh thì Thiên Chúa “thông ban sự sống siêu nhiên của Người cho đến nỗi linh hồn giống Thiên Chúa hơn là mình” (Sống với Chúa. Tập 6. Cha Gabriel – Thánh Maria-Madalena O.C.D).
Ồ Sự Thật! Đúng thế, đạt đến sự kết hợp nên một với Thiên Chúa, kết hợp trong huyền nhiệm tình yêu và ân sủng cao vời, linh hồn sẽ giống Chúa nhiều hơn là mình. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14.23) Thiên Chúa ở lại với linh hồn và thông ban sự sống thần linh cho linh hồn, tái tạo linh hồn ở cấp độ cao nhất cho đến khi không thể giống Chúa Giêsu hơn được nữa “linh hồn càng yêu mến, càng đắm chìm trong Thiên Chúa, và đằng khác chính Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Người hứa, luôn luôn hiện diện với họ bằng ân sủng, mời gọi họ sống mật thiết và luôn kết hợp chặt chẽ. Khi tới cấp độ cuối cùng toàn thân họ sẽ đắm đuối vì tình yêu Thiên Chúa. Chính lúc đó họ được biến đổi và rực sáng tuyệt mức… đến nỗi họ giống Thiên Chúa.
Tình yêu thể hiện một phép lạ vĩ đại: lôi kéo Thiên Chúa vào linh hồn yêu mến Người và ném linh hồn vào Thiên Chúa, nhờ tình yêu, một tạo vật khốn nạn gặp gỡ Đấng Tạo Hóa mình và kết hợp với Người cách rất thân mật, và hoàn hảo đến nỗi nhờ đó linh hồn được hoàn toàn biến đổi và thần hóa…

“Kết quả tiên khởi và rất quí giá của tình yêu kết hợp là một mối liên kết hoàn toàn giữa ý muốn con người với ý muốn Thiên Chúa. Tình yêu khi phát triển đã gạt bỏ nơi linh hồn tất cả những gì trái ngược với ý Chúa, nó cũng thúc đẩy linh hồn chỉ yêu và muốn sự Thiên Chúa yêu và muốn là ý muốn yếu ớt của con người dần dần sẽ phù hợp hoàn toàn và hợp nhất với ý muốn Thiên Chúa. Đến nỗi ở trong tình trạng “hai ý muốn của linh hồn và Thiên Chúa chỉ còn là một, và ý muốn của Thiên Chúa cũng là ý muốn của linh hồn”. Trong mọi hành vi chủ tâm, linh hồn không bị ý chí yếu ớt và cá nhân hướng dẫn nữa, nhưng chỉ được ý Chúa hướng dẫn và khởi động: linh hồn đã đánh mất ý mình trong Chúa và mất vì yêu mến. Chúa Ki-tô đã tuyên bố “Ai mất mạng sống vì Ta, sẽ tìm thấy lại” (Mt 16.25). Vì say mến Thiên Chúa linh hồn đã khước từ trọn vẹn ý riêng vì Chúa, linh hồn muốn đánh mất trong Thiên Chúa mọi khát vọng, mọi lôi cuốn, và bây giờ sự đánh mất ấy thực sự nên nguồn lợi lớn nhất, vì linh hồn tìm lại được ý muốn mình hoàn toàn được biến đổi trong ý muốn Thiên Chúa. Họ có thể nào hy vọng một trao đổi lợi ích hơn chăng? Thánh Yoan Thánh Giá đã viết ‘Tình trạng kết hợp thần linh này hiện tại ý muốn linh hồn hoàn toàn trong ý muốn của Thiên Chúa. Biến đổi này không những chỉ ở một phần, trong những sự nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng là biến đổi toàn diện trong những điều quan trọng nhất. Sao cho ý muốn Thiên Chúa thực sự trở nên động lực duy nhất của linh hồn: những gì họ làm, nói, suy tư “trong tất cả đều là ý Thiên Chúa”. Thật là một tình trạng cao cả, nâng tạo vật lên cao với Đấng Tạo Hóa, đem tạo vật từ mức sống nhân loại lên mức sống thần linh!” (Sống Với Chúa tập 6).
4. Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy các tì vết của linh hồn.

 Như đã nói từ đầu (bậc sống), Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo có những tương quan với Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn trong giai đoạn đầu của bậc sống. Vì có thể linh hồn đang ở Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn nhưng đã được ân sủng nâng lên nhiều điểm của Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo. Linh hồn chỉ còn chờ thời gian đủ để cộng tác với ân sủng kiện toàn chính mình, cho đủ mức tình yêu có thể đính hôn với Thiên Chúa trong cuộc linh phối nhiệm mầu. Hay nói ngược lại, linh hồn ở Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo song chưa trọn vẹn, vào một thời điểm ranh giới không rõ rệt, vì còn vướng lại điểm nào đó ở Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn. Cao hơn nữa, điều mà chúng ta gọi là toàn hảo, với Thiên Chúa vẫn là sự bất toàn. Vì làm gì có sự toàn hảo nơi con người, khi con người còn sống ở thế gian! Mặc dầu “Nếu có ai hỏi Cha linh hồn đó là ai, Cha sẽ trả lời: là một Cha khác, do sự biến đổi trong Cha bằng tình yêu”. Nhưng sự bất toàn vẫn còn lại trong “Cha khác” đó. Bất toàn ở đây được hiểu “Vì bao lâu linh hồn còn bị ràng buộc với thân xác ở đời này, nó không hoàn toàn được no thỏa về những gì nó ước ao, và cũng vì nó chưa được giải thoát khỏi luật gian tà này, nó chỉ dịu đi do sự kềm chế bởi lòng yêu mến nhân đức. Luật đó chưa chết đâu, nó có thể vùng dậy, nếu uy lực của nhân đức vốn bắt nó nằm yên không còn” (ĐT Đ 96). Sự “Toàn Hảo” chúng ta nói ở đây là về mức độ tối cao thiện lành mà phận người có thể đạt tới nhờ ân sủng. Không còn khả năng nào của con người có thể tiến cao hơn được nữa lúc còn ở thế gian. Cây nho linh hồn đã trổ sinh hoa trái mức tối đa, mức một trăm Chúa đã nói (Mc 4.8).

Sống Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, linh hồn được nuôi dưỡng bằng những ân sủng cao trọng, sự sống thần linh phát triển dồi dào nơi linh hồn. Các nhân đức nên mạnh mẽ, vững vàng như “những hang sư tử”
, chẳng còn ma quỉ hay những xu hướng xấu nào tác hại. Nhưng để được như thế linh hồn phải được Thiên Chúa giúp thanh tẩy “Dầu bạn có thể vào đêm tâm thần bằng cách quảng đại thực hành khổ chế hoàn toàn và hăng hái luyện tập những nhân đức đối thần, bạn cũng không bao giờ có thể vào phần tận cùng, tối đặc của đêm ấy nếu Thiên Chúa không đặt bạn vào. Chỉ mình Ngài có thể làm dày thêm tăm tối bao bọc bạn…” (SVC T6 Bài 7), và gìn giữ “Đã được mẹ em nâng niu bú mớm” là có ý nói rằng anh đã giúp em vắt cạn và dập tắt những mê thích và xúc cảm, được ví như bầu vú và sữa của bà mẹ phần xác của chúng ta là E-va (KLC CK 22). Cũng có thể có linh hồn rơi vào trường hợp họ đã trải qua nhưng chưa hết những đêm thanh tẩy toàn vẹn, như đã nói trên. Hoặc đã không tận dụng nó đúng mức, để còn sót lại đôi chút tì vết ở linh hồn. “Tì vết” ở đây không phải là dấu vết do tội lỗi đã phạm để lại. Nhưng là tính chất của những quan năng con người tự nhiên chưa được biến đổi toàn vẹn, cho đến mức đủ tiêu chuẩn có thể vào cuộc linh phối giữa linh hồn và Thiên Chúa. Lời “xin vâng” hoàn toàn đã hiến dâng Thiên Chúa tất cả ý chí con người và hoàn toàn đặt nó dưới ảnh hưởng sống động của ý Chúa. Tuy nhiên, cũng còn có những cái muốn thoát khỏi quyền thống trị của ý muốn Thiên Chúa, đó là tính nhạy cảm, khó thuần phục lý trí do ảnh hưởng của sự phản loạn phát xuất tự nguyên tội. Trong khi linh hồn theo ý chí, sống hoàn toàn phù hợp và liên kết với ý Chúa, tính nhạy cảm còn lôi kéo lại cho mình đôi chút, lôi cuốn những cảm tình, làm cho úy kỵ và chống đối ý muốn Thiên Chúa và làm linh hồn mất bình an. Tình cảm còn cưỡng ép linh hồn vào những ấn tượng, cảm xúc sống động, nếu linh hồn không thể trấn áp chúng, những ấn tượng, cảm xúc đó có thể đưa linh hồn phạm vào một khuyết điểm vì vô ý và yếu đuối.” (SVC T6 B 23). Cho nên lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa không hề muốn cho người đã đặt trót tin tưởng, hết lòng cậy trông mình phải thất vọng. Ngài bảo vệ và gìn giữ linh hồn ở đây cũng giống như đã bảo vệ và gìn giữ thánh Tê-rê-sa A-vi-la “Nhiều lúc tôi ngây ngất khi suy nghĩ về lòng nhân hậu dịu dàng của Thiên Chúa và linh hồn tôi hoan hỉ khi nghĩ đến sự cao cả và lòng thương xót vô biên của Người. Ước chi thiên hạ chúc tụng tán dương những phẩm tính này của Người, vì ngày từ đời này tôi đã thấy rõ ràng Người không bỏ qua mà không ban thưởng về bất cứ ước muốn ngay lành nào của tôi. Dầu các công việc của tôi có bất toàn và thiếu sót đến thế nào đi nữa. Đức Chúa này của tôi cũng cải tiến, hoàn hảo hóa và làm chúng nên có giá trị hơn và Người làm phi tang những hành động bất chính và tội lỗi của tôi đi ngay khi tôi vừa mới phạm. Người còn để cho mắt những người chứng kiến ra đui mù để không trông thấy những tội lỗi ấy, và Người xóa hẳn khỏi ký ức của họ. Người còn tô son điểm phấn trên các lỗi lầm của tôi và làm cho vài nhân đức của tôi chói sáng rực rỡ, dầu đó chính là Người ban cho chúng tôi và hầu như Người ép buộc tôi phải nhận lấy nữa” (TT C IV).
5. Linh Hồn chìm đắm trong những kiến thức  thần bí. Có những khả năng hiểu biết vượt trên tự nhiên

“Linh hồn chìm đắm” ý nói đến linh hồn say sưa trong hạnh phúc được lãnh nhân ân thiêng cao trọng này. Được thông ban sự hiểu biết thần linh, trong khoảnh khắc có thể thấu đáo những chân lý cao siêu; được mở cho các mầu nhiệm tựa như thể một người đang ở trong bóng đêm mịt mờ, không nhận ra cảnh vật gì. Trước mắt, bỗng ánh sáng bừng lên rực rỡ, tất cả được thấy rõ ràng tường tận. Thánh Tiến Sĩ Gioan Thánh Giá đã diễn  tả rất cụ thể điểm này “sự hiểu biết hết sức cao vời và ngọt ngào về Thiên Chúa và những uy lực của Người. Sự hiểu biết ấy tuôn chảy vào trí hiểu nhờ cái vuốt ve âu yếm mà uy lực của Thiên Chúa thực hiện nơi bản  thể linh hồn. Trong số những hoan lạc linh hồn vui hưởng ở đây, mối hoan lạc này cào vời hơn cả.
…

Cũng vậy, sự vuốt ve âu yếm của Thiên Chúa khiến bản thể linh hồn thỏa mãn và vui thích hết sức, nó lấp đầy sự mê thích của linh hồn đang khao khát thấy mình được nên một với Thiên Chúa như thế. Linh hồn gọi sự vuốt ve âu yếm ấy hay sự nên một ấy là những tiếng gió thì thào trìu mến. Vì như đã nói, những uy lực của Người Yêu Dấu được thông truyền cho linh hồn một cách trìu mến dịu dàng để rồi phát sinh cho trí hiểu tiếng thì thầm của sự hiểu biết”. Tiến sâu hơn nữa thánh nhân diễn tả tiếp, rõ hơn về kết quả sự vuốt ve âu yếm thần linh này “Tiếng thì thầm thần linh mà thính giác linh hồn nghe được không chỉ là sự hiểu biết thực tại theo bản thể như đã nói trên đây, mà còn là sự vén mở những sự thật về Thần Tính và mạc khải những bí mật ẩn giấu của Thiên Chúa. Bởi vì, thông thường, tất cả những lần Thánh Kinh bảo rằng Thiên Chúa thông truyền cho người ta nghe một điều gì đó đều chính là để tỏa bày cho trí hiểu những chân lý trần trụi, là mặc khải cho nó những bí mật của Ngài. Đó là những mạc khải hoặc những thị kiến tâm linh, chỉ ban thẳng cho linh hồn chứ không cần đến sự phục vụ và giúp đỡ của giác quan; và do đó rất cao cả và chắc chắn. Điều đó được gọi là việc Thiên Chúa thông truyền qua thính giác. Khi thánh Phao-lô muốn giúp ta hiểu được sự cao vời của mặc khải ngài nhận được, ngài không nói “Tôi đã thấy những lời bí nhiệm”, cũng không nói: tôi đã thưởng thức những điều bí nhiệm, nhưng nói rằng “tôi đã nghe được những lời bí nhiệm mà loài người không được phép nói ra” (2Cr 12.4). Qua lời ấy, ta có thể nghĩ rằng thánh Phao-lô cũng đã nhìn thấy Thiên Chúa như tổ phụ Êlia đã nhìn thấy Thiên Chúa trong ngọn gió hiu hiu.” (KLC CK 14&15)
Ôi cao siêu và nhiệm lạ!

Viết cho con mà mắt tâm linh bố cũng đã thấy điều nhiệm lạ, tai bố cũng được nghe điều cao diệu. Đến nỗi bố chẳng dám chen lời vào giữa những điều Chúa mạc khải cho những vị thánh Tiến Sĩ. Tự xa xưa Chúa cũng đã ngỏ với thánh Tiến Sĩ Thiên Thần Catarina Sienna “Những người đạt tới bậc hiệp nhất này được một ánh sáng siêu nhiên và thiên phú, soi sáng tâm trí họ, một ơn đặc biệt của Thiên Chúa…”

Chính nhờ ánh sáng này là ánh sáng đã soi trí tuệ cho Tô-ma Aquinô để ông nhìn xem Cha thủ đắc những kiến thức khoa học; Âutin, Giêrônimô và các tiến sĩ khác của Cha cũng vậy. Đấng Chân Lý của Cha soi sáng, họ hiểu biết và phân rõ chân lý giữa những tối tăm. Họ nhìn rõ trong Thánh Kinh mà những kẻ không hiểu vẫn cho là tối tăm; không phải do những khuyết điểm của Sách Thánh. Nhưng do những khuyết điểm của lý trí không thông hiểu lời Chúa…

Cha là lửa thiêu đốt lễ vật hy sinh của họ, Cha đã làm họ say sưa khi ban cho họ ánh sáng tuyệt vời siêu nhiên. Họ đã nhận được ánh sáng này giữa những tối tăm: nhờ ánh sáng này, họ đã nhận biết chân lý của Cha…

Nhờ ánh sáng này mà các tổ phụ và các ngôn sứ đã nhận biết và loan báo sự giáng thế và cái chết của Con Cha. Chính ánh sáng này đã soi sáng cho các tông đồ. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, ban cho các ông được tràn ngập ánh sáng siêu nhiên. Cũng chính ánh sáng này đã đến với các tác giả Phúc Âm, các tiến sĩ, các hiển tu, các trinh nữ và các đấng tử đạo: tất cả chư vị đều đã được soi sáng bởi ánh sáng toàn hảo này” (ĐT Đ 84&85).
· Tóm lại:

Linh hồn đã đi từ việc thích học hỏi hiểu biết về đạo lý Chúa. Rồi dần dần nhờ cộng tác với ân sủng Thiên Chúa, linh hồn càng cố gắng đào sâu chân lý, học hỏi và chiêm niệm, lại càng được hỗ trợ soi sáng bằng ân sủng Thánh Linh. Linh hồn thấm nhuần chan chứa ánh sáng Thần linh khi lên đến bậc sống này. Bố biết có một linh hồn kia, bị thế gian vùi giập đời mình như nước lũ dập vùi một cánh bèo trôi. Trong đau khổ triền miên cùng tột, từ thuở ấu thơ người ấy đã bị đêm đen tăm tối của đời vây hãm tâm linh. Linh hồn quằn quạy rên xiết trong phận mình, đâu nào đã biết lời Thánh Vịnh
“Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn

Xót xa phận mình mãi làm chi?” (TV 42.6)

Nên khi đôi mắt đức tin vừa mở ra được nhìn thấy ánh sáng. Người ấy đã đem lòng khao khát  sự sáng là ngần nào. Nỗi niềm khao khát ấy dâng trào theo ngày tháng, biến thành nỗi đói khát sự vô biên, cho đến lúc giật mình đọc thấy “Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến cho thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng ánh sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống. Con đã đến Ta, đến Tình Yêu và Hạnh Phúc vĩnh hằng. Bản thân Ta cùng Thiên Chúa Cha con và Đức Chúa Thánh Thần là Sự Sống, Ánh Sáng, Tình Yêu và Hạnh Phúc. Con đã gắng sức mà tìm về tới nơi Ta và Cha Ta thì dù con bất xứng – Ánh Sáng và Tình Yêu đó vẫn tràn lên con. Ở nơi Ta chỉ có Ánh Sáng và Tình Yêu bất tận trong cõi vĩnh hằng mà thôi. Vì tình yêu mà con tìm đến Ta. Ta sẽ ban tình yêu cho con (lẽ nào Ta không ban tình yêu cho con). Khi con chưa biết yêu Ta. Ta đã yêu thương con cơ mà. Những điều Ta đã cho con là vô giá. Quí hơn cả thân xác con – Đó là linh hồn con. Nhưng con ạ. Thói kiêu ngạo là đầu nguồn tội lỗi, con đừng vội thỏa mãn. Những cái Ta đã cho con chỉ như một hột cát bụi trên trái đất chúng con đang ở mà thôi! Đúng! Khi con đang thỏa mãn với những hồng ân ấy là khi hạt bụi đang tan vào chốn hư không. Ở nơi Ta nhiều lắm. Nhiều lắm tình yêu và hạnh phúc của cải vô giá mà thế gian phải khổ nhọc tìm tòi. Tình yêu, hạnh phúc, Ánh sáng và sự sống vĩnh hằng có có sẵn nơi Ta. Các con cứ tìm đến mà tận hưởng. Ta không thưởng công cho các con đâu mà Ta muốn nói rằng: Các con hãy tự tìm đến phần mà Ta để sẵn cho tất cả các con. Nhưng Ta luôn nhắc cho các con hiểu rằng: Đường Ta đã dọn sẵn, cửa nhà Ta đang mở, các con hãy đến khi đủ sức hoà tan vào tình yêu…
Tình yêu và hạnh phúc ngay trong con chứ nào ở đâu xa. Vì sự tối tăm của tội lỗi nên con không thấy. Thì khi ánh sáng của Ta tràn lên con, thì con thấy, con phải thấy thôi chứ gì đâu mà con phải ngỡ ngàng.

Ôi, Ta cũng sẽ hạnh phúc vô cùng nếu các con: Tất cả các con chỉ còn là một tình yêu thôi” (Tình Khúc Can-vê).

Ồ! Bố lại lẩn thẩn rồi, chúng ta trở lại vấn đề con nhé.

Đây là Bậc Sống mà hầu hết các linh hồn thiện chí hướng về sự cứu rỗi đều khát khao, nên khát khao, mong ước, và chỉ có như thế họ mới đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên tùy theo mức độ ngay lành của ý muốn và lòng khiêm hạ của linh hồn. Mà linh hồn níu kéo được lòng thương xót của Thiên Chúa lấp đầy vực thẳm tâm linh trống rỗng của linh hồn hay không. Hay chỉ tuôn đổ xuống một phần tình xót thương, xứng với mức mà linh hồn đáng lãnh nhận.

Còn có thể nói gì hơn nữa, có thể nói gì hơn là ngưỡng mộ và chúc tụng Thiên Chúa! “Con Thiên Chúa làm người cho con người trở thành Thiên Chúa”. Vì mỗi linh hồn lên đến bậc sống này là một kỳ quan lộng lẫy của thế giới siêu nhiên, kỳ tích của tình yêu và ân sủng Thiên Chúa. Đời sống bậc nhiệm hiệp là bực thềm cuối cùng linh hồn đi qua để bước vào cõi sống cao trọng hơn các thiên thần. Từ đỉnh cao đời sống nhiệp hiệp, linh hồn bước qua cánh cửa mầu nhiệm sự chết để vào cõi bất tử, linh hồn hòa mình vào bản thể Tình Yêu. Họ như những Thiên Chúa sau khi trải qua cuộc hóa thân làm Thiên Chúa, của Thiên Chúa và do Thiên Chúa (KLC CK 38.3).

Chúc tụng Thiên Chúa muôn muôn đời. Amen.

*
*              *

Con nhỏ dấu yêu ơi!

Con tim bố chẳng thể thốt thành lời, nghẹn ngào cảm xúc… Khi bố viết lên đề cương Sáu Bậc Sống, trong tinh thần chiêm niệm bằng sự hiểu biết được soi sáng của bản thân. Nhưng giờ đây khi tìm các chứng lý của những vị thánh Tiến Sĩ, bố thấy các ngài đã viết ra còn rõ ràng hơn những gì mà kiến thức bố vừa mày mò khám phá ở bậc sống cao nhất này. Phải thú nhận trong sự vui mừng khôn tả, bố có thể viết ra, a! đúng hơn, bố đã đọc sách giúp con thôi, vì làm sao có thể viết ra tường tận điều mà mình chưa sống nó. Nếu có thể xảy ra điều khác hơn, đó chỉ là ân sủng.

Phải chăng điều mà bố đã thật sự cho con, nó cũng là ân sủng, là đem hết tình yêu hiến con người nô bộc các linh hồn này cho Thiên Chúa. Để Ngài trộn lẫn nó với những lao nhọc từng ngày, từng ngày, vắt theo thời gian cho chảy giọt ra thành nét chữ. Ước gì con biết trân trọng đây là hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho con. Người ngỏ tình yêu với con, mời gọi con hãy can đảm sống thánh. Ồ lạ thay! Và dịu ngọt thay tình yêu của Ngài. Ngài hiến Con Duy Nhất của Ngài cho con trên thánh giá còn chưa đủ sao? Giữa thế kỷ văn minh nhưng ngập tràn tội lỗi này, Ngài lại hiến thêm một con người nữa làm lời ngỏ yêu thương! Cho con và cho các linh hồn thật bé nhỏ, thật tầm thường và tội lỗi. Ôi lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa! Con thay cho gia tộc con là con cái loài người để kính cẩn tạ ơn Thiên Chúa. Con đại diện cho gia đình con là các linh hồn mang tội lỗi nặng nề. Xin Chúa xót thương chúng con! Xin Chúa cứu độ chúng con!

Lạy Chúa! Trái tim con đây! Hồn xác con đây! Trong ý thức hẳn hoi được soi sáng bởi Tình Yêu Ngài, con tha thiết muốn và hoàn toàn tự do dâng hiến cho Ngài tất cả. Xin hãy dát con ra trong khổ đau tình ái để Ngài vá lại vết đòng nơi Tim Con Chúa, và hết thảy các dấu đanh, dấu thương tích mà Đức Giêsu Ki-tô đã gánh chịu vì tội lỗi con và tội lỗi nhân trần. Ôi lạy Chúa Trời con! Là Cha của con, con còn có thể dâng Ngài hơn gì được nữa khi con vốn còn kém cả cái hư vô! Nhưng cái hư vô đầy tội này đang được kết tinh bởi Thánh Thể Con Một Ngài, nó cũng xin được hiến dâng để an ủi những cơ cực khổ đau linh hồn Người, lúc Người phải thốt lên “Lạy Cha! Sao Cha nỡ bỏ con!” (Mt 27.46) trên thánh giá. Ôi Giêsu, con yêu mến Người bằng tình yêu mà con tim con không mang nỗi. Và ước chi con có thể dâng lên Người tình yêu còn hơn thế nữa. Vì tình yêu của con có là gì, có đáng chi đâu, nó vốn như chút sắc hèn hoa cỏ dại sớm nở tối tàn. Hương thêm của nó pha lẫn mùi tội lỗi nhưng nó không thể không khoe sắc, không thể không tỏa hương để nói lên lời tri ân và cảm tạ. Và chúc tụng Tình Thương Xót của Ngài đến muôn đời Allêluia!
Bích Ngọc con yêu!

Con biết không, sau tháng năm dài đeo đuổi đường nhân đức. Đời nội tâm của bố không tìm ra lối thoát, dậm chân trong nỗi yếu hèn bản thân. Bế tắt không biết lần mò đâu ra nẻo đường nên thánh, làm cách nào, sống như thế nào cho nên thánh. Khổ sở khôn nguôi khi quanh đi quẩn lại với những sa ngã, vấp phạm của mình. Nào có ai để dựa dẫm, dẫn lối chỉ đường! Thèm khát một tình yêu cháy bỏng nên một với Thiên Chúa, một đức tin vượt lên trên mọi gian nan khốn khó và đau khổ, khát khao lòng cậy trông vững vàng của một người con hằng yêu dấu Cha mình. Kinh nghiệm xót xa phận mình này được giải tỏa theo thời gian. Và giờ đây bố viết lại cho con, đơn sơ, giản dị với văn phong của người nông dân dốt nát, và cũng mới nói được một nữa vấn đề. Nhưng bấy nhiêu đó là kinh nghiệm và kiến thức đức tin tích lũy ngót ba mươi năm của một đời sống nhiều ân sủng. Hôm nay bố đặt cả vào tay con, món quà mọn tinh thần từ người nô bộc rất yêu con. Và mặc dầu cố gắng nhiều nhưng bố đã viết với thời gian chắp nối sau những giờ vất vả với rẩy nương. Nên còn có rất nhiều điều bố chưa viết ra, trở thành sự thiếu sót. Bố thành thật xin lỗi con, vì đã không làm hết bổn phận mình. Mong con thông cảm, hiểu cho phận đời hoa cỏ.

Con yêu dấu ơi!

Thời gian chúng ta gắn bó nhau trong Thiên Chúa chưa nhiều, tuy vậy chúng ta cũng hiểu được nhau phần nào. Trong ánh sáng thần khí bố thấy được sủng ân Thiên Chúa nơi linh hồn con. Nghe được tiếng Chúa nơi linh hồn con. Nghe được tiếng Chúa mời gọi con đáp lại tình yêu của Ngài. Con hãy nhớ Chúa không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài. Ngài không mời gọi ai để rồi không chọn họ, nhưng Ngài chỉ không chọn họ bởi Ngài biết rõ họ đã không chọn Ngài. Và Ngài cũng không mời gọi ai mà không ban ơn cho họ trên đường tìm về với Ngài, nâng đỡ mỗi bước đời của họ.


Thiên Chúa yêu con rất nhiều, nhiều hơn bội lần trí con có thể tưởng nghĩ. Cuộc sống này rồi sẽ qua đi mau chóng, mọi sự sẽ vĩnh biệt ta dù lòng ta có bao nhiêu quyến luyến. Con hãy can đảm siêu thoát tình tạo vật và gắn bó hồn con với những sự trên trời, quê hương đích thực và vĩnh cữu của con. Bố tin con gái bố sẽ không để bố thất vọng. Hãy đem về cho Thiên Chúa thật nhiều các linh hồn được cứu độ, từ cuộc sống bình thường của con đã được đốt cháy như của lễ bởi tình yêu mến phi thường trong tim con.
Nguyện chúc con luôn có được sự an bình của thần khí Thánh Linh Thiên Chúa, và tràn đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần.

Thương mến tạm biệt con

N.K.H

Pet.M. Linh hồn đại tội nhân

(Viết xong ngày 31.10.2007)

TB:

Bố bắt đầu viết tiếp phần Tiến Đức Sáu Bậc Sống ngay đây.
� “Giường chúng ta đầy hoa


Kết bằng những hang sư tử” (Khúc Linh Ca Ck 24)





